"Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty Giày Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA" 

Lời mở đầu

1. Sự cần thiết của việc nghiên cứu đề tài.

Trong thời đại ngày nay, xu hướng liên kết kinh tế quốc tế và toàn cầu hoá nền kinh tế đang diễn ra mạnh mẽ hơn bao giờ hết, phát triển cả về quy mô và tốc độ, cả về bề rộng và chiều sâu. Sự tham gia và liên kết kinh tế quốc tế gần như là lựa chọn bắt buộc đối với mỗi quốc gia nếu như muốn tồn tại và phát triển kinh tế của mình tiến kịp trình độ phát triển của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, tuỳ theo điều kiện phát triển của mỗi nước, mỗi khu vực mà mỗi nước tham gia vào liên kết kinh tế quốc tế ở các mức độ khác nhau, khu vực mậu dịch tự do... cho tới liên minh tiền tệ, đỉnh cao của liên kết kinh tế quốc tế.

Sự kiện ngày 1-1-1999, Đồng EURO chính thức ra đời là kết quả của quá trình thai nghén lâu dài của liên minh Châu Âu, đã đánh dấu một bước phát triển mới của liên minh châu Âu nói riêng và của hoạt động kinh tế quốc tế nói chung.

Đồng EURO đã và đang trở thành đề tài mới hấp dẫn đối với các nhà nghiên cứu kinh tế trên quan điểm ủng hộ lạc quan hay không lạc quan vào tương lai của đồng EURO. Đồng EURO không chỉ ảnh hưởng sâu rộng tới đời sống kinh tế, xã hội của các nước thành viên mà còn ảnh hưởng tới các nước có liên quan. Trong đó, Việt Nam là nước có quan hệ truyền thống với EU chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng từ sự ra đời và biến động của đồng EURO. Vì vậy việc nghiên cứu tình hình biến động để dự đoán tương lai của đồng EURO cũng như ảnh hưởng của nó để từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp là rất cần thiết đối với các quốc gia nói chung và Việt Nam nói riêng. 

Đây chính là lý do sau quá trình học tập tại Trường đại học Kinh tế quốc dân với chuyên ngành kinh tế quốc tế và thời gian thực tập tốt nghiệp tại Viện kinh tế thế giới cùng với sự hướng dẫn thạc sĩ Ngô Thị Tuyết Mai và tiến sĩ Tạ Kim Ngọc tôi đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: "Sự biến động đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam"
2. Mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên cứu và kết cấu luận văn.


Mục đích nghiên cứu:

Luận văn hoàn thành với mong muốn giúp tất cả những ai quan tâm đến vấn đề đồng tiền chung hiểu được những vấn đề cơ bản về đồng tiền này.

Luận văn cũng mong muốn làm tài liệu tham khảo đối với các nhà hoạch đinh chính sách, các doanh nghiệp trong việc hoạch định chính sách và kinh doanh.

Đối tượng nghiên cứu. 

Luận văn chỉ nghiên cứu sự biến động và ảnh hưởng chính của đồng EURO.

Phạm vi nghiên cứu.

Luận văn chỉ nghiên cứu các diễn biến chính của đồng EURO từ khi ra đời cho đến nay, và tác động chủ yếu đến quan hệ kinh tế quốc tế của EU - 11, đặc biệt là các quan hệ về thương mại và đầu tư giữa Việt Nam và EU. Từ đó dự đoán sự tác động của đồng EURO trong tương lai và đặt ra một số vấn đề đối với Việt Nam.

 Phương pháp nghiên cứu.
Dựa trên quan điểm duy vật biện chứng, luận văn sử dụng các phương pháp tổng hợp và phân tích kết hợp với phương pháp lôgíc và so sánh.

Kết cấu của luận văn.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của luận văn gồm 3 chương như sau: 

Chương I:     Tổng quan về liên minh tiền tệ châu Âu và sự ra đời của đồng EURO.

Chương II:    Tình hình biến động và tác động của đồng EURO từ khi ra đời tới nay.

Chương III: Một số giải pháp nhằm ổn định giá trị đồng EURO và một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

Chương I

Tổng quan về liên minh tiền tệ châu Âu và đồng EURO

I. Liên minh tiền tệ châu Âu.

1. Liên minh Châu Âu (EU).

Liên minh châu Âu là kết quả của hoạt động liên kết kinh tế quốc tế, là kết quả của một quá trình hợp tác và đấu tranh giữa tranh chấp và thoả hiệp của các nước thành viên nhằm đi đến thống nhất và tạo ra một sức mạnh tổng hợp từ sự liên kết. Bằng quyết tâm cao của các nước thành viên mới có được EU - 15 hùng mạnh như ngày nay và tiến tới là EU - 28 sau đợt mở rộng sang Đông và Trung Âu.

EU có quá trình phát triển lâu dài, bắt đầu từ rất sớm so với các khu vực liên kết kinh tế quốc tế khác. Ngay sau đại chiến thế giới thứ hai, các nước châu Âu đã nhận thấy hoạt động liên kết kinh tế quốc tế cần thiết hơn bao giờ hết.

Trong hai cuộc đại chiến nửa đầu thế kỷ XX Tây Âu và Nhật Bản bị huỷ diệt nặng nề về kinh tế, trong khi đó Mỹ đã làm giàu từ việc bán vũ khí cho các nước tham chiến. Vì vậy, sau chiến tranh thế giới Mỹ đã trở thành một cường quốc kinh tế số 1 và Mỹ cũng đã nhánh chóng tận dụng thế mạnh kinh tế đó là củng cố địa vị của mình, bằng kế hoạch Marsall (chi viện vốn cho Tây Âu và Nhật Bản để phục hồi kinh tế sau chiến tranh). Trước bối cảnh đó các quốc gia châu Âu đều có mong muốn khôi phục và phát triển kinh tế, xây dựng một nền hoà bình vững chắc độc lập tự chủ. Vì vậy cần phải thoát khỏi sự lệ thuộc vào Mỹ, các quốc gia liên kết với nhau xây dựng liên minh EU khởi đầu bằng cộng đồng than thép châu Âu (CECA).

Ngày 18 - 04 -1951, bằng hiệp định Paris cộng đồng than thép châu âu chính thức ra đời.

- Mục đích xây dựng CECA để tạo ra sự chủ động có được sự hợp tác trong việc phát triển hai mặt hàng quan trọng lúc đó (than và thép). Có thể  coi đây là thị trường chung với hai mặt hàng này là chương trình thử nghiệm của việc xây dựng thị trường chung châu Âu. Dư luận châu Âu tin tưởng cùng việc thành lập Cộng đồng châu Âu sẽ đưa các nước thành viên lên một bước phát triển mới.

- Nguyên tắc xây dựng cộng đồng là bình đẳng và hợp tác, các nước tham gia vào cộng đồng trên tinh  thần tự nguyện.

CECA gồm có 6 nước tham gia là : Đức, Pháp, Hà Lan, Bỉ, ý và Luxembua.

Sau một thời gian ngắn CECA đã đạt được nhứng kết quả mong đợi của các nhà sáng lập CECA, đã đem lại những lợi ích kinh tế chính trị to lớn khiến các nước thành viên tiếp tục phát triển con đường đã chọn bằng việc xây dựng cộng đồng kinh tế Châu Âu (EEC).

Ngày 25 - 3- 1957, ký kết hiệp định Roma, thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC) và cộng đồng nguyên tử châu Âu (CECA). Tất cả các thành viên của CECA đều tham gia vào EEC và CEEA.

Cộng đồng kinh tế châu Âu và cộng đồng nguyên tử châu Âu có cơ sở vững chắc từ sự thành công của cộng đồng than thép châu Âu. Chính từ thành công của CECA đã chứng tỏ sức mạnh của hợp tác liên kết kinh tế quốc tế và thúc đẩy mở rộng hợp tác không chỉ trong hai mặt hàng, trong hoạt động thương mại mà còn hợp tác trong các chính sách kinh tế, cần có sự hợp tác, thống nhất chính sách kinh tế của toàn khối. Đây chính là nội dung hoạt động chủ yếu của EEC. Từ các kết quả đạt được của EEC đã thu hút đông đảo các nước bên ngoài xin gia nhập. Năm 1961 các nước Anh, Đan Mạch, ireland lần lượt làm đơn xin gia nhập EEC. Các nước này tham gia vào EEC với các mục đích khác nhau. Chẳng hạn với Anh, để có thể phát triển nền công nghiệp phải tham gia vào EEC thì mới thâm nhập được vào thị trường giàu có này. Đan Mạch tham gia với mong muốn tiêu thụ sản phẩm công nghiệp và tạo điều kiện phát triển nền công nghiệp, còn ireland lại tham gia với mục đích chính là để tránh tính lệ thuộc vào nông nghiệp của Anh...

Trong Cộng đồng châu Âu, bên cạnh sự hợp tác xây dựng cộng đồng, củng cố lợi ích chung, các thành viên luôn cạnh tranh với nhau để dành củng cố địa vị của mình trong cộng đồng. Pháp là một nước lớn trong EEC, do sợ sự cạnh tranh địa vị của mình khi có Anh tham gia vào EEC và sợ quan hệ Anh - Mỹ sẽ làm tăng sự ảnh hưởng của Mỹ ở châu Âu. Vì vậy, Pháp vận động Đức phủ quyết định việc Anh xin gia nhập. Đương nhiên hai nước Đan Mạch và ireland nộp đơn cùng đợt cũng được xem xét.

Sau 10 năm hoạt động EEC đã đạt được những kết quả đáng kể đã tạo điều kiện cho các nước thành viên có thể hợp tác, liên kết ở mức độ cao hơn, đồng thời EEC cũng bắt đầu tỏ ra tương xứng với thực lực của cộng đồng do vậy đã khiến các quan chức châu Âu đi đến hợp nhất cộng đồng thành Cộng đồng châu Âu (EC).

Ngày 1 - 7 - 1967, EC chính thức ra đời dựa trên sự hợp nhất của cộng đồng than thép châu Âu, cộng đồng nguyên tử châu Âu và cộng đồng kinh tế châu Âu. Tất cả các thành viên của cộng đồng EEC đều tham gia vào EC. Mục đích chính để thành lập EC là tạo ra sự hợp tác, liên kết ở một mức độ cao hơn, mở rộng phạm vi liên kết không chỉ bó hẹp trong liên kết kinh tế. Nội dung hoạt động của EC là hợp tác về chính sách thuế, chính sách nông nghiệp như thành lập đồng minh thuế quan 7/1968, xây dựng xây dựng kế hoạch Manshall về nông nghiệp bên cạnh đó là các hoạt động hợp tác kinh tế và tiền tệ, thi hành nâng đỡ tiền tệ ngắn hạn, đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực tài chính...

Nhìn thấy các kết quả đạt được của Cộng đồng châu Âu, nhiều nước làm đơn xin gia nhập EC. Anh, Đan Mạch và ireland sau nhiều lần đàm phán thất bại, năm 1973 được kết nạp và đưa tổng số thành viên từ 6 lên 9 nước.

Năm 1981, Hy Lạp trở thành thành viên thứ 10. Tiếp đó Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha lần lượt trở thành thành viên của Cộng đồng châu Âu vào năm 1986, đã đưa tổng số thành viên lên tới 12. áo, Thụy Điển và Phần Lan là thành viên của Hiệp hội mậu dịch tự do châu Âu (EFTA). Sau khi ba thành viên khác của EFTA: Anh, Đan Mạch và ireland đã gia nhập EC, đồng thời do quan hệ kinh tế giữa EC và EFTA được xúc tiến mạnh mẽ, 3 nước áo, Thụy Điển và Phần Lan tích cực xin gia nhập và lần lượt trở thành thành viên thứ 13, 14, 15 của EC vào năm 1989, 1991 và 1992.

Qua các lần mở rộng, do số thành viên tham gia nhiều hơn Cộng đồng châu Âu lớn mạnh dần lên về quy mô. Tuy nhiên, càng mở rộng nhiều thành viên hơn, quá trình tham khảo ý kiến, phối hợp sẽ phức tạp hơn và nhiều vấn đề về lợi ích sẽ khó dung hoà hơn. Cần có một bộ máy quản lý mới đã thôi thúc châu Âu đi tới Hội nghị Maastrich tháng 12/1991. Hội nghị này đã chuẩn y hiệp ước thống nhất châu Âu, mở đầu cho sự thống nhất về kinh tế chính trị, tiền tệ ở châu Âu. 

Theo hiệp ước Maastrich ký ngày 7/2/1992 Cộng đồng châu Âu đổi tên thành liên minh châu Âu và chính thức vận hành từ ngày 1/1/1993.

EU gồm 15 thành viên, mục đích chính của EU là tạo ra sự hợp tác thống nhất cao, tạo điều kiện phát triển kinh tế các nước thành viên củng cố sức mạnh toàn khối, tiến tới thành lập khu vực tiền tệ (tạo sự liên kết thống nhất ở mức độ cao từ kinh tế đến tiền tệ) để EU có đủ sức mạnh cạnh tranh và hợp tác có hiệu quả với các nước, các khối liên minh khác.

Sau hơn 40 năm ra đời và phát triển, liên minh châu Âu đã đạt được những thành tựu đáng kể, đã xây dựng và củng cố mối quan hệ kinh tế quốc tế giữa các nước thành viên và đã tạo ra được thị trường chung về hàng hoá và dịch vụ. Mục tiêu lâu dài liên minh châu Âu là nhằm thống nhất châu Âu bằng con đường hoà bình, bằng sức mạnh của hợp tác và liên kết kinh tế quốc tế.

Thực tế liên minh châu Âu đã có thị trường chung về hàng hoá và dịch vụ, đã có sự liên kết hợp tác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ. Song để thị trường chung thực sự trở nên thống nhất thì các rào cản tiền tệ phải được loại bỏ hoàn toàn. Điều này chỉ có được khi có duy nhất một đồng tiền chung được lưu hành và được điều hành thống nhất bằng một chính sách tiền tệ chung. Chính vì vậy mà liên minh tiền tệ châu Âu (EMU) được ra đời mà nội dung chính của nó là cho ra đời và vận hành đồng tiền chung trong toàn khối.

Nội dung chính của hội nghị Maastrich đã được chính thức hoá trong hiệp ước Maastrich (ký ngày 7/2/1992). Cũng theo hiệp ước này đã khẳng định công việc chuẩn bị cho ra đời đồng tiền chung duy nhất trong khuôn khổ xây dựng liên minh tiền tệ 3 giai đoạn và 5 tiêu thức gia nhập làm căn cứ cho tất cả các nước mong muốn và có đủ điều kiện gia nhập khối đồng tiền chung (khối EURO).

Liên minh tiền tệ châu Âu là tiến tới hoà nhập các chính sách kinh tế, tiền tệ của các nước thành viên EU là khâu không thể thiếu được trong quá trình chuẩn bị cho ra đời đồng tiền chung châu Âu.

2. Liên minh tiền tệ châu Âu.

Mục tiêu của liên minh tiền tệ châu Âu là thống nhất xây dựng một chính sách tiền tệ chung, phát hành đồng tiền chung để thị trường chung châu Âu thực sự thống nhất, đồng thời tạo thế đối trọng về tài chính với các khu vực khác chủ yếu là Nhật, Mỹ từ việc thống nhất tiền tệ:

2.1 Quá trình hình thành của Liên minh tiền tệ Châu Âu.

Liên minh kinh tế tiền tệ châu Âu (EMU) là sản phẩm trực tiếp của hiệp ước Maastrich ký ngày 7-2-1992, giai đoạn mới của tiến trình liên kết châu Âu.

Thực ra tiến trình xây dựng EMU đã được đề cập từ rất sớm, với những bước thăng trầm nhất định. Ngay từ hiệp ước Rome một số điều khoản đã được đề cập đến có liên quan tới hợp tác các chính sách tiền tệ và các chính sách hối đoái. Ngay lúc đó, người ta đã tranh luận về vấn đề: Một thị trường chung không biên giới phải được củng cố bằng một đồng tiền chung. Nhưng trên thực tế, chỉ đến sau năm 1971 các nước châu Âu mới thực sự quan tâm vì trước đó tiền tệ của các nước này vẫn được cố định với đồng USD trong hệ thống Bretton Woods. Năm 1971 hệ thống Bretton Woods hoàn toàn sụp đổ các đồng tiền châu Âu được thả nổi hoàn toàn. Thay đổi tự do theo cung cầu trên thị trường không làm cho tỷ giá của các nước này ổn định hơn, mà trái lại càng thêm trao đảo mạnh (do đầu cơ tiền tệ ngày càng ra tăng và sự chu chuyển về vốn mạnh mẽ giữa các nước xuất phát từ sự khác biệt về lãi suất) thêm vào đó là sự giảm giá của đồng USD làm các nước châu Âu co cụm lại gần nhau trong vấn đề tiền tệ. Khi đồng USD giảm giá thì dự trữ quốc gia bằng đồng USD sẽ giảm xuống buộc các nước phải tăng dự trữ để đảm bảo giá trị thực tế của dự trữ quốc gia cùng với sự mất giá của USD, đã thúc đẩy họ tìm một đồng tiền khác ổn định hơn làm cơ sở thay cho đồng USD ngày một mất giá.

 Năm 1969, một cuộc họp cấp cao của EEC đã yêu cầu những vị Bộ trưởng Bộ Tài chính của mình cùng với Uỷ ban của cộng đồng phác thảo ra một kế hoạch từng bước tiến tới liên minh kinh tế - tiền tệ. 

Năm 1970 nhóm làm việc dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Luxembua lúc đó là Pierre Werner đã đưa ra một kế hoạch đầy tham vọng: "Thực hiện liên minh tiền tệ" trong vòng 10 năm (được gọi là kế hoạch Werner). Nội dung của kế hoạch có nhiều điểm giống với Hiệp ước Maastricht. Nhưng kế hoạch này đã thiếu một tiền đề tiên quyết để thành công. Không như hiệp ước Maastricht, nó không được ký kết ràng buộc như một hiệp ước được phê duyệt và có giá trị pháp lý như một công ước quốc tế, trái lại trong từng công đoạn của nó với tất cả các chi tiết đều phải được quyết định mới. Chính vì vậy kế hoạch này đã thất bại ở giai đoạn thứ 2. Cùng với hàng loạt các biến cố xảy ra trong tình hình kinh tế chính trị lúc đó đã làm tan kế hoạch này. 

Cuối những năm 1970 trước sự suy thoái về kinh tế kéo dài đặc biệt là trước thế sút kém của một Cộng đồng châu Âu phân tán về thị trường tiền tệ, trong so sánh với Mỹ và Nhật, đồng thời cùng với việc đồng USD tiếp tục giảm giá trong cuối những năm 70. Các thành viên châu Âu lại một lần nữa cùng nhau thử sức trong vấn đề liên kết tiền tệ. Theo sáng kiến của Tổng thống Pháp Giseard de Stanh và thủ tướng Đức Helmut Schmidt, hệ thống tiền tệ châu Âu đã ra đời 13-3-1978 (EMS). Mục đích của EMS là duy trì tỷ giá cố định trong toàn khối và tỷ giá của cả khối sẽ thay đổi theo thị trường. Đó thực chất là một hệ thống thả nổi có điều tiết. Cùng với sự ra đời của EMS là sự ra đời của đơn vị tiền tệ châu Âu: đồng ECU (1978), đây thực chất là một "giỏ tiền tệ". Giá trị của đồng ECU được xác định trên cơ sở giá trị của "một giỏ tiền tệ" bao gồm một số lượng cố định mỗi đồng tiền trong cộng đồng. Số lượng mỗi đồng tiền này lại được xác định tuỳ thuộc vào tiềm lực kinh tế của mỗi nước. 

Đồng ECU cũng có chức năng nhất định như tính toán, thanh toán, dự trữ... Song rất hạn chế trong một phạm vi nhất định, là đơn vị tính toán đồng ECU là cơ sở tính tỷ giá giữa các đồng tiền trong cộng đồng, đồng thời nó còn là cơ sở xác định ngân sách cộng đồng, thuế, giá cả nông nghiệp. Là phương tiện thanh toán, đồng ECU là cơ sở xác định và thanh toán các khoản nợ của các ngân hàng trung ương khi các ngân hàng này phải tiến hành các can thiệp để giữ tỷ giá trong giới hạn quy định trên thực tế đồng ECU không phải là một đồng tiền thực sự, mà là một đồng tiền nặng vô danh nghĩa. Thành tích lớn nhất đạt được của EMS là tạo ra được một vùng tiền ổn định, giảm được các rủi ro do sự biến động của đồng USD, và đồng Yên Nhật, giúp các nước châu Âu giảm được lạm phát. Nhưng đến 1992 EMS đã xụp đổ, một mặt là do những nguyên nhân kinh tế khách quan, một mặt là do những thiếu sót về tính chất và cơ cấu trong chính bản thân EMS một trong những lý do đó là sự biến đổi kinh tế trong hệ thống rất nhanh, và sự biến đổi này không tương ứng nhau giữa các nước, dẫn tới mâu thuẫn với tỷ giá cố định trong hệ thống EMS và mâu thuẫn đã bùng nổ, phá vỡ thế ổn định.

 Hệ thống tiền tệ châu Âu bộc lộ những hạn chế trong lúc cục diện thế giới 2 cực đã chấm dứt, vấn đề chính trị đã gác lại, các thế lực đều dồn sức chuẩn bị lực lượng để giành địa vị tối ưu trong tương lai, chủ yếu là chạy đua xây dựng củng cố thế lực và kinh tế, cục diện 2 cực chấm dứt, những trật tự mới đang dần hình thành xu hướng hợp tác, liên kết kinh tế quốc tế diễn ra mạnh mẽ hình thành các khu vực kinh tế. Trong bối cảnh đó, Cộng đồng châu Âu tuy đã đạt được những thành tựu nhất định trong quá trình liên kết, song hầu hết các mặt Cộng đồng châu Âu còn thua kém Mỹ, Nhật. Trong cuộc cạnh tranh quyết liệt với các trung tâm, khu vực kinh tế trong giai đoạn mới. Trước hết các nước châu Âu phải thống nhất chặt chẽ hơn để tạo ra một sức mạnh tổng hợp, đáp ứng những cơ hội và thách thức mới. Trước tình hình đó, vào năm 1989 báo của J.Delors - Chủ tịch uỷ ban châu Âu lúc đó đã ra đời, và vạch ra những điều kiện và chương trình cụ thể của một liên minh kinh tế - tiền tệ. Hiệp ước Maastricht ra đời chính thức hoá dự án về đồng tiền chung. Khẳng định quá trình xây dựng liên minh kinh tế và tiền tệ (EMU) gồm 3 giai đoạn và xác định nội dung công việc cụ thể của từng giai đoạn.

* Giai đoạn 1 từ 1-7-1990 đến 31-12-1993 nhiệm vụ của giai đoạn này là phối hợp chính sách tiền tệ và chính sách kinh tế giữa các nước, giúp các nước đạt được các chỉ tiêu để ra nhập khu vực đồng EURO cụ thể hoàn chỉnh thị trường chung châu Âu đặc biệt là hoàn chỉnh quá trình lưu thông và tự do vốn, đặt nền kinh tế quốc gia dưới sự giám rất nhiều bên, phối hợp chính sách tiền tệ giữa các nước trong phạm vi "uỷ ban thống đốc của ngân hàng trung ương để ổn định tỷ giá giữa các đồng tiền".

* Giai đoạn 2: từ 1-1-1994 đến 1-1-1999 nhiệm vụ của giai đoạn này là tiếp tục phối hợp chính sách kinh tế, tiền tệ nhưng ở mức cao hơn, để chuẩn bị điều kiện cho sự ra đời của đồng EURO. Trong giai đoạn, này các tiêu thức gia nhập EMU sẽ được rà soát lại một cách kỹ lưỡng giữa các nước để đến cuối giai đoạn này có thể quyết định cụ thể nước nào sẽ gia nhập EMU. Đồng thời thành lập viện tiền tệ châu Âu, với nhiệm vụ thực hiện một số chính sách tiền tệ chung để ổn định giá cả tạo điều kiện chuẩn bị cho sự ra đời và vận hành đồng EURO. Đây là bước chuyển tiếp để đưa ngân hàng trung ương châu Âu ECB và hoạt động ở cuối giai đoạn này.

* Giai đoạn 3 là từ 1-1-1999 đến 30-6-2002 với nội dung cho ra đời đồng EURO, công bố tỷ giá chuyển đổi chính thức giữa đồng EURO và các đồng tiền quốc gia. Thứ ba là ECB chính thức vận hành và chịu trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ của liên minh. 

Quá trình chuẩn bị, thể hiện quyết tâm cao của các nước thành viên nhằm xây dựng thành công EMU với nội dung chính là tạo ra một đồng tiền chung (đồng EURO) và một chính sách tiền tệ thống nhất. Trước khi đi vào tìm hiểu về chính sách tiền tệ châu Âu và đồng EURO việc nghiên cứu các tiêu thức ra nhập khu vực khu vực đồng EURO là rất cần thiết.

2.2. Các tiêu thức gia nhập khối EURO.

Theo hiệp ước Maastrich, để tham gia EMU, các thành viên phải thoả mãn các tiêu chuẩn sau:

- Tiêu chuẩn lạm phát: tỷ lện lạm phát không vượt quá mức 1,5% mức lạm phát bình quân của 3 nước có chỉ số lạm phát thấp nhất.

- Tiêu chuẩn về lãi suất dài hạn: Mức lãi suất dài hạn không được vượt quá 2% mức lãi suất dài hạn trung bình của ba nước có mức lãi suất dài hạn thấp nhất.

- Tiêu chuẩn về thâm hụt ngân sách: Mức bội chi ngân sách không được vượt quá 3% GDP (có tính đến các trường hợp sau đây: Mức thâm hụt đang ở trong xu hướng được cải thiện để đạt tới tỷ lệ quy định, mức thâm hụt vượt quá 3% GDP chỉ mang tính chất tạm thời không đáng kể và không phải mức bội chi cơ cấu).

- Tiêu chuẩn về tỷ giá: Đồng tiền quốc gia phải là thành viên của cơ chế tỷ giá châu Âu (ERM) hai năm trước khi gia nhập liên minh kinh tế tiền tệ và không được phá giá tiền tệ so với các đồng tiền khác.

Theo các tiêu thức trên, đến tháng 5/1998 đã có 13 trong 15 thành viên EU đạt tiêu chuẩn.

Hai nước không đạt tiêu chuẩn là Hy Lạp và Anh do có mức lạm phát cao và chu kỳ kinh tế suy giảm.

Hai nước Thụy Điển và Đan Mạch, mặc dù đủ tiêu chuẩn tham gia song chưa sẵn sàng tham gia khu vực đồng tiền chung này. Tuy nhiên các nước này dự định sẽ tham gia vào khu vực đồng tiền chung trong những năm tới.

Ngày 2/5/1998, Uỷ ban châu Âu đã quyết định xem xét các quốc gia đủ tiêu chuẩn và sẵn sàng tham gia vào khu vực EURO lần đầu danh sách được xếp theo quy mô GDP như sau: Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Hà Lan, Bỉ, áo, Phần Lan, Bồ Đào Nha, ireland, Lucxambua. Khu vực đồng EURO còn có thể mở rộng sang các thành viên Đông và Bắc Âu như: Thụy Sĩ và Na Uy.

2.3. Chính sách tiền tệ của liên minh châu Âu.

2.3.1. Giới thiệu khái quát về NHTW (Ngân hàng Trung ương) châu Âu (ECB).

 Bộ máy điều hành thống nhất tiền tệ là NHTW châu Âu, ECB có trách nhiệm hoạch định chính sách tiền tệ thống nhất châu Âu.

Theo hiệp ước Maastrich và các văn bản có giá trị pháp lý khác của EU, chính thức khẳng định ECB hoàn toàn chịu trách nhiệm về chính sách tiền tệ chung toàn khối EURO - 11 từ ngày 1/1/1999.

Ngân hàng TW (Trung ương) châu Âu chính thức được ra đời từ ngày 1/7/1998 nhưng chịu trách nhiệm hoạch định chính sách tiền tệ thống nhất bắt đầu từ ngày 1/1/1999. Trụ sở của ECB đặt tại Fracfart. Cơ cấu ECB gồm có hội đồng thống đốc dưới hội đồng thống đốc có ban giám đốc, trong ban giám đốc có 1 chủ tịch, 1 phó chủ tịch và 4 thành viên.

Tháng 5/1998, Hội đồng kinh tế tiền tệ châu Âu bỏ phiếu bầu thống đốc của ECB, ông Wim Duisenberg, quốc tịch Hà Lan nguyên thống đốc NHTW Hà Lan, đang đương chức giám đốc viện tiền tệ châu Âu đã trúng cử thống đốc ECB với 50 phiếu thuận 1 phiếu trống và 5 phiếu trắng.

 EBC có vị trí độc lập với các nước thành viên và Uỷ ban châu Âu trong việc hoạch định chính sách tiền tệ thống nhất. Điều này vừa ngăn ngừa hữu hiệu việc lạm dụng tiền tệ để tài trợ cho các mục tiêu quân sự, chính trị, nguồn gốc của lạm phát, bất ổn tiền tệ vừa đảm bảo cho đồng EURO mạnh và ổn định. Tính chất không thể bãi miễn chức thống đốc ECB, nhiệm kỳ 8 năm để đảm bảo tính độc lập thực sự của ECB trong việc xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ trong toàn khối.

Mục tiêu của chính sách tiền tệ thống nhất được xác định rõ ràng là ổn định giá cả. Qua ổn định giá cả góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp... Việc công khai mục tiêu ổn định giá cả như là mục tiêu duy nhất của chính sách tiền tệ châu Âu không phụ thuộc vào bất kỳ sự can thiệp nào, trong bất kỳ trường hợp nào đã khẳng định tính độc lập của ECB.

Về mặt nghiệp vụ, ECB phải xác định các mục tiêu trung gian mang tính kỹ thuật như: khối lượng tiền phát hành, tỷ giá, lãi suất... các mục tiêu trung gian hoàn toàn do ECB độc lập xác định.

2.3.2. Cơ chế và công cụ vận hành chính sách tiền tệ châu Âu 

ECB điều hành chính sách tiền tệ chung thông qua hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu (ESCB)

Hội đồng thống đốc có trách nhiệm xây dựng chính sách tiền tệ thống nhất. Ban giám đốc điều hành của ECB được trao quyền thực thi chính sách tiền tệ theo các quy định và các hướng dẫn được vạch ra bởi hội đồng thống đốc. Trong một phạm vi nhất định, nhằm tăng cường hiệu quả ECB có thể sử dụng các NCB (Ngân hàng trung ương quốc gia thành viên) để thực hiện các giao dịch.

Có thể tóm tắt cơ chế vận hành của Hệ thống ngân hàng trung ương châu Âu như sau:

     ESCB = ECB + NCBs 
       (NCBs) các NHTW quốc gia thành viên EU 11
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Các công cụ chủ yếu ECB sử dụng để đạt được mục tiêu là nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ cho vay bù đắp thâm hụt thường xuyên.

Bên cạnh đó, các nhà hoạch đinh chính sách tiền tệ châu Âu đã thiết kế khá đầy đủ các cơ chế, quy định để thực thi chính sách tiền tệ chung thống nhất và đưa EMU vận hành như cơ chế đổi tiền, cơ chế thanh toán, cơ chế tỷ giá với các nước trong EU chưa tham gia vào EURO - 11 (EMRII), cơ chế giám sát tài chính công và ngân sách lành mạnh, cơ chế báo động khi một nước có sự  vi phạm các tiêu thức hội nhập đã cam kết, cơ chế phạt khi có sự vi phạm kỷ luật ngân sách hoặc luật tài chính... Sau đây sẽ xem xét một số quy định cơ bản.

2.3.3. Các quy định cơ bản.

Tỷ giá chuyển đổi

Tỷ giá chính thức của các đồng tiền của các nước thành viên được xác định theo cơ chế tỷ giá cũ (ERM I) được công bố vào tháng 5/1998 được sử dụng như tỷ giá chuyển đổi song phương cho các nước thành viên tham gia từ ngày 1-1-1999.

 Tuần lễ chuyển đổi: kéo dài 3 ngày rưỡi tính từ đầu giờ chiều ngày 31-12-1998, sau khi tỷ giá chuyển đổi chính tức EURO/ECU và EURO/NCU được thông báo. Đến trước thời gian mở cửa của các thị trường tài chính ngày làm việc đầu tiên trong năm 4-1-1999. Một "Uỷ ban tuần lễ chuyển đổi" được thành lập "nhằm kiểm soát các khâu chuẩn bị cuối cùng cho việc xuất hiện đồng EURO". Các đối tượng sử dụng đồng EURO ngay trong tuần lễ chuyển đổi là: các công ty được niêm yết trên thị trường chứng khoán, thị trường liên ngân hàng, mọi hoạt động của ngân hàng trung ương châu Âu về các chính sách tiền tệ và giao dịch ngoại hối được sử dụng đồng EURO.

 Nguyên tắc làm tròn số trong quá trình chuyển đổi

Tỷ giá chuyển đổi có 5 chữ số thập phân. Số tiền phải trả tính trên cơ sở tỷ lệ chuyển đổi sẽ được làm tròn tới hai chữ số thập phân theo nguyên tắc 5 thêm, 4 bỏ. Nguyên tắc này được áp dụng trong các giao dịch chuyển đổi tiền mặt, các giao dịch mua bán, các giao dịch chứng khoán và các khoản nợ.

Tuy nhiên có một số quốc gia vẫn sử dụng nguyên tắc làm tròn như đối với nước mình là Đức, áo, Hà Lan.

Nguyên tắc không - không: Việc sử dụng đồng EURO trong giai đoạn quá độ theo nguyên tắc không bắt buộc, không ngăn cấm đối với cả các nước trong và ngoài khối trong việc sử dụng đồng EURO. Có nghĩa là không có sự hạn chế nào trong việc sử dụng đồng tiền mới. Theo nguyên tắc này ngụ ý rằng các bên tham gia hợp đồng không có quyền bắt buộc đối tác sử dụng đồng EURO nếu không có một thoả thuận vào đồng ý của bên đối tác. Đối với các hợp đồng đang tồn tại, đơn vị tính toán vẫn là đồng tiền quốc gia và được duy trì cho đến 1-1-2002, trừ khi các bên có sự nhất trí sử dụng đồng EURO hoặc các trường hợp ngoại lệ khác. Đối với các hợp đồng được ký kết trong giai đoạn quá độ, việc sử dụng đồng tiền nào trong thanh toán, tuỳ vào thoả thuận của hai bên tại thời điểm ký kết hợp đồng. Tuy nhiên có một số ngoại lệ là các ngân hàng phải chấp nhận thanh toán các đồng tiền được đề nghị thanh toán. Nhà nước có thể quy định toàn bộ số dư nợ hiện hành của mình mà không cần có sự nhất trí của người cho vay và tương tự với các trường hợp vay khác, ngoài ra nhà nước còn có thể thay thế đơn vị tính toán trên thị trường tài chính của mình.

Cơ chế tỷ giá mới (EMR II)

Hội đồng châu Âu tại Amsterdam tháng 6-1997 đã thông qua quyết định  hình thành cơ chế tỷ giá mới thay thế cho hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS) hiện hành. Trên cơ sở đó viện tiền tệ châu Âu (EMI) đã chuẩn bị một thoả ước về cơ chế tỷ giá mới giữa các nước thành viên khu vực đồng EURO và các nước thành viên ngoài khu vực có nội dung như sau:

Việc tham gia vào EMR II là tự nguyện đối với tất cả các nước thành viên không thuộc khu vực đồng EURO. Tuy nhiên quy định đối với tất cả các ngân hàng của các nước thành viên.

Dù nước đó có tham gia vào EMR II hay không miễn là thành viên của EU thì các ngân hàng này đều phải:

- Báo cáo thường xuyên các hoạt động can thiệp hối đoái và các hoạt động hối đoái khác.

- Cần có sự chấp nhận của ngân hàng trung ương ECB và các ngân hàng nhà nước của các quốc gia thành viên không tham gia khác về các hoạt động can thiệp hoặc các giao dịch lớn bằng các đồng tiền quốc gia vượt quá mức độ giới hạn đã được thoả thuận và có thể ảnh hưởng tới hoạt động thị trường hối đoái.

 Tỷ giá chính thức giữa các đồng tiền quốc gia (NCU) trong cơ chế EMR II với đồng EURO được ECB xác định với biên độ giao động cho phép là (1,5% (tuy nhiên biên độ này có thể thu hẹp trong quá trình hội tụ kinh tế để tham gia vào khu vực đồng tiền chung của 4 nước thành viên còn lại trong quan hệ tỷ giá đồng EURO được gọi là đồng yết giá. Với năm chữ số thập phân có giá trị.

 Để đảm bảo tỷ giá nằm trong biên độ này, ECB và các ngân hàng nhà nước của các quốc gia thành viên ngoài khu vực đồng EURO thực hiện sự can thiệp không hạn chế và tự động thông qua sử dụng các công cụ tài trợ vốn ngắn hạn. Tuy nhiên mức độ can thiệp cũng như sự cần thiết can thiệp còn tuỳ thuộc vào ảnh hưởng của nó đến mục tiêu ổn định giá cả. Trong những trường hợp có ảnh hưởng xấu đến mục tiêu này, ECB và các ngân hàng nhà nước có quyền ngừng can thiệp (Điều này trái với nguyên tắc can thiệp tự động trong cơ chế tỷ giá của EMS). Nền tảng cốt lõi cho sự ổn định tỷ giá là sự ổn định kinh tế vĩ mô, vì vậy nó không thể tách rời cố gắng điều chỉnh kinh tế để hội nhập của các nước thành viên còn lại trong giai đoạn quá độ.

 Hệ thống thanh toán

Mỗi quốc gia thành viên có ít nhất một hệ thống thanh toán đồng EURO để thực hiện các giao dịch nội địa, một số các nước có hai hệ thống thanh toán: Hệ thống thanh toán theo thời gian thực tế (RTGS) và hệ thống thanh toán bù trừ. Để thực hiện các giao dịch giữa các quốc gia, các nước thành viên có thể lựa chọn các phương thức thanh toán sau:

- Tiếp tục sử dụng hình thức ngân hàng đại lý, nhưng chỉ lựa chọn một đại lý tại một trung tâm với một tài khoản đồng EURO để hoạch toán các khoản giao dịch bằng đồng EURO với tất cả các thành viên khác.

- Tạm thời duy trì cơ chế hiện hành với một tài khoản được mở tại một ngân hàng đại lý của một số quốc gia để hoạch toán các giao dịch với quốc gia đó.

- Thực hiện chi trả trực tiếp thông qua hệ thống thanh toán theo thời gian thực tế (RTGS) được nối mạng với một trung tâm thanh toán toàn lãnh thổ (TARGET) hoặc thông qua hệ thống thanh toán bù trừ của hiệp hội ngân hàng khu vực EURO (EBA).

TARGET: là trung tâm thanh toán cho toàn lãnh thổ EMU nó được nối mạng trực tiếp với 15 trung tâm thanh toán quốc gia (RTGS), cho phép các khoản giao dịch giữa các quốc gia thành viên có thể thực hiện được trong một ngày. Hệ thống này bắt đầu hoạt động vào tháng 11-1998. Sau khi hoàn thành các hệ thống pháp lý và đạt được thoả thuận của 15 nước thành viên. Hệ thống TARGET thực sự là kênh để điều chỉnh mức độ thanh khoản giữa các khu vực khác nhau để xử lý nhanh chóng các khoản chi trả với khối lượng lớn.

Có thể nhận xét rằng: Cùng với việc thống nhất chính sách tiền tệ là việc cho ra đời đồng tiền chung và đưa vào lưu thông trong toàn khối, đây là hai nôi dung quan trọng trong việc xây dựng liên minh tiền tệ châu Âu hai nội dung này có quan hệ mật thiết với nhau, tạo tiền đề cho nhau. Không thể xây dựng liên minh tiền tệ với một đồng tiền chung mà không có một chính sách tiền tệ thống nhất. Vì vậy, việc xây dựng và vận hành chính sách tiền tệ là một điều kiện rất cần thiết cho đồng tiền chung ra đời.

II. Đồng tiền chung Châu ÂU (đồng EURO)

1. Cơ sở ra đời.

ý đồ cho ra đời đồng EURO có từ rất sớm. Ngay trong hiệp ước Rome thành lập cộng đồng kinh tế châu Âu (EEC - 1957) đã được đề cập đến và nó trở thành chủ đề lặp đi lặp lại trong các chương trình nghị sự châu Âu, được cụ thể hoá qua các báo cáo chính thức như: Werner (1970), Delors (1989). Những tranh luận về đồng tiền chung châu Âu đã làm khuấy động đời sống kinh tế - xã hội nhiều thập kỷ qua.

Qua các bước đi hợp lý như sự ra đời của đơn vị tiền tệ châu Âu (năm 1975), sự ra đời của hệ thống tiền tệ châu Âu (EMS) (năm 1978) là các bước quan trọng tạo cơ sở cho sự ra đời của đồng EURO.

Bước sang thập kỷ 90, khi tình hình thế giới nói chung và châu Âu nói riêng có những bước chuyển biến mạnh mẽ đã thúc đẩy nhanh chóng sự ra đời của đồng tiền chung châu Âu.

Sau chiến tranh lạnh, cục diện hai cực của thế giới đã chấm dứt những trật tự thế giới mới đang hình thành, các thể lực đều dốc sức củng cố địa vị của mình trong tương lai. Mặc dù cộng đồng kinh tế châu Âu đã đạt một số thành tựu nhất định trong quá trình liên kết. Song nhiều mặt còn thua kém Mỹ, Nhật chưa phát triển hết sức mạnh tiềm năng của cả khối. Vì  vậy, trong cuộc cạnh tranh quyết liệt trước mắt, các nước châu Âu phải thống nhất chặt chẽ hơn để tự khẳng định mình đáp ứng các cơ hội và thách thức mới.

Bên cạnh đó với sự phát triển nhanh các mặt của kinh tế các nước thành viên như: thương mại, đầu tư, quan hệ quốc tế... Liên minh châu Âu đã phát triển đến tầm cao của liên kết kinh tế quốc tế, đã trở thành một liên minh vững chắc, đã đủ điều kiện và cần thiết để xây dựng liên minh tiền tệ mà nội dung chính của nó là cho ra đời đồng tiền chung. Từ đó nhằm phát triển kinh tế các nước thành viên, tăng cường liên kết giữa các thành viên trong khối củng cố sức mạnh của liên minh.

Từ các cơ sở trên cùng với sự nỗ lực của các nước thành viên mà dự án về đồng tiền chung châu Âu được cụ thể hoá trong hiệp ước Maastrich đã trở thành hiện thực.

2. Quá trình ra đời.

Quá trình ra đời của đồng tiền chung châu Âu được chia làm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn có một mục tiêu nhiệm vụ riêng do hội nghị cấp cao châu Âu đề ra.

Tháng 6/1989 hội đồng châu Âu đã quyết định:

Giai đoạn I từ: 01/07/1990 đến 31/12/1993

Trong giai đoạn này:

Thực hiện tự do hoá lưu thông vốn và thanh toán bằng cách xoá bỏ hạn chế về di chuyển vốn giữa các thành viên.

Tăng cường phối hợp giữa các ngân hàng trung ương đảm bảo phối hợp chính sách tiền tệ của các nước thành viên nhằm ổn định giá hoàn thành thị trường chung thống nhất.

Tăng cường hợp tác các chính sách kinh tế giữa các nước thành viên.

Giai đoạn II: Bắt đầu từ ngày 01/01/1994 đến 31/12/1998 với nội dung chính của giai đoạn này:

Tăng cường triển khai chiến lược hội tụ về chính sách kinh tế và thị trường giữa các nước thành viên nhằm ổn định giá cả giữ gìn sự lành mạnh của hệ thống tài chính nhà nước, tạo điều kiện cho đồng EURO ra đời là một đồng tiền mạnh.

Hoàn chỉnh các công tác về mặt thể chế cho đồng EURO ra đời như: Xây dựng bộ máy và cơ chế vận hành của ngân hàng trung ương châu Âu. Từ ngày 01/07/1998 ECB chính thức đi vào hoạt động.

Quyết định tỷ giá chuyển đổi, tên của các đơn vị tiền tệ, căn cứ vào các tiêu chuẩn hội để xét các nước đủ tiêu chuẩn tham gia đồng EURO trong đợt đầu.

Ngày 09/05/1998 Nghị viện châu Âu phê chuẩn 11 nước đủ tiêu chuẩn và sẽ tham gia EURO lần đầu là Đức, Pháp, Ailen, áo, Bỉ, Bồ Đào Nha, Hà Lan, ý, Lucxambua và Phần Lan

Giai đoạn III: Từ 1/1/1999 đến 30/6/2002.

Trong giai đoạn này đồng EURO chính thức ra đời và đi vào lưu thông từ song song tồn tại với các đồng bản tệ cho tới thay thế hoàn toàn các đồng bản tệ. Giai đoạn này có thể chia thành 2 bước.

Bước 1: Từ ngày 01/01/1999 đến ngày 31/12/2001 đây là giai đoạn quá độ, đồng EURO ra đời và đi vào lưu thông song song tồn tại với các đồng tiền quốc gia, thông qua tỷ giá chuyển đổi đã được công bố. Đồng EURO chỉ tham gia lưu thông trong lĩnh vực không dùng tiền mặt.

Bước 2: Từ ngày 1/1/2002 đến hết ngày 30/6/2002.

Đây là quá trình thu đổi các đồng tiền quốc gia, trong giai đoạn này đồng EURO giấy và xu ra đời và đi vào các kênh lưu thông thay thế cho các đồng NECU( đồng bản tệ) trong kênh lưu thông.

Trong bước này các đồng NCU vẫn được sử dụng dưới danh nghĩa của đồng EURO.

Từ ngày 1/7/2002 đồng EURO tồn tại độc lập trong các kênh lưu thông của toàn khối EURO. 

3. Những đặc điểm cơ bản.

3.1. Đặc điểm pháp lý.

Đồng EURO là đồng tiền thực thụ và hợp pháp có đầy đủ tư cách pháp lý, là kết quả của các thoả hiệp, cam kết giữa các chính phủ thành viên EU.

Cơ sở pháp lý cho sự ra đời của đồng EURO là hệ thống các văn bản pháp quy của liên minh, cao nhất là Hiệp ước (Maastricht) và các nghị quyết có liên quan được Nghị viện châu Âu, Uỷ ban châu Âu, Hội đồng châu Âu, Hội đồng các Bộ trưởng kinh tế tài chính châu Âu phê chuẩn. Bên cạnh đó là hệ thống pháp luật của mỗi nhà nước thành viên phải ban hành các văn bản luật và dưới luật cần thiết khác đảm bảo đầy đủ cơ sở pháp lý cho đồng EURO ra đời và thay thế hợp pháp và vĩnh viễn các đồng tiền quốc gia đã lưu hành từ bao đời nay. Đồng EURO có cơ quan điều hành độc lập và chịu trách nhiệm là ngân hàng TW châu Âu (ECB).

3.2. Cơ sở xác định giá trị.

Giá trị của đồng tiền trước hết được quyết định bởi thực lực kinh tế của nước phát hành. Giá trị nội bộ của đồng tiền được quyết định bởi tình trạng biến động giá trị sản xuất quốc dân của nước đó. Giá trị bên ngoài của đồng tiền thì được quyết định bởi tình trạng thu chi quốc tế (cán cân thanh toán) của nước đó. Đồng EURO là đồng tiền chung của toàn khối vì vậy giá trị của đồng EURO được quyết định bởi thực lực kinh tế của toàn khối và tình trạng cán cân thanh toán của các nước trong khối với các nước ngoài khối quyết định. Trong hiệp ước Maastricht và hiệp ước Amsterdam đã quy định vào ngày trước khi đồng EURO đi vào sử dụng 31 – 12 – 1998, giá trị của đồng EURO ngang với giá trị của đồng ECU, nghĩa là tỉ giá hối đoái EURO/ECU = 1. Do vậy, giá trị của đồng EURO được xác định thông qua giá trị của đồng ECU. Giá trị của đồng ECU do 15 đồng tiền quốc gia của EU bình quân lại sau khi đã tính thêm như công thức:
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Trong đó: di là giá trị của đồng tiền quốc gia

                 ai  là hệ số thêm của đồng tiền quốc gia



     DEcu là giá trị của đồng ECU.

Hệ số thêm vào dùng để bình quân được xác định theo địa vị ngoại thương và giá trị sản xuất quốc dân nhiều, ít của các nước thành viên. Như vây, đồng EURO trước khi ra đời đã có cơ sở xác định rõ ràng, điều này góp phần giúp đồng EURO có thể trụ vững trên thi trường quốc tế.

3.3. Hình thái vật chất của đồng EURO.

Đồng EURO được thể hiện dưới hai hình thái: Tiền giấy và tiền xu theo những đặc điểm yêu cầu kỹ thuật và hình thức đã được hội đồng Châu Âu họp tháng 12 năm 1995 và Amsterdam tháng 6  năm1997 chính thức phê duyệt như sau:

 Về tiền giấy: Có bẩy loại tiền giấy: loại 5 EURO màu ghi, loại 10 EURO màu đỏ, 20 EURO màu xanh lơ, 50 EURO màu da cam, loại 100 EURO màu xanh lá cây, loại 200 EURO màu vàng, 500 uero màu tím. Các tờ giấy bạc EURO có hai mặt, một mặt mang biểu tượng quốc gia, mặt kia thể hiện biểu tượng chung của liên minh mang tính chất bắt buộc phải có như: Tên gọi thống nhất là “EURO”, chữ ký của thống đốc ECB, và chữ viết tắt của ngân hàng Châu Âu bằng năm thứ tiếng: ECB (viết tắt bằng tiếng Anh), BCE (viết tắt bằng tiếng Pháp), EZB, EKT, EKP. Giấy bạc EURO do ngân hàng nhà nước thành viên chịu trách nhiệm in.

 Về tiền kim loại: Có tám loại tất cả đều hình tròn, với các kích cỡ khác nhau, độ dày mỏng, nặng nhẹ khác nhau trong đó loại 1,2,5 cent màu đồng , loại 10,20,50 màu vàng, loại 1 và 2 EURO có 2 màu: ở giữa màu trắng do ba lớp kim loại tạo lên (đồng kền/kền/đồng kền ), vành ngoài màu đồng thau. Ngược lại đồng 2 EURO ở giữa màu vàng, được tạo bởi ba lớp: Đồng thau/kền/đồng thau, vành ngoài màu trắng làm bằng hợp kim đồng kền. 

Với số lượng dự tính không ít hơn 13 tỷ tiền giấy và 70 tỷ tiền kim loại sẽ đi vào lưu thông từ ngay 1/1/2002. Công việc in và đúc là công việc nặng nề cả về số lượng và các yêu cầu an toàn: Như chống làm giả cũng như mức độ tiện lợi cho việc sử dụng đồng tiền cho mọi đối tượng, kể cả người mù lẫn máy rút tiền tự động. Công việc in và đúc do các ngân hàng trung ương nước thành viên thực hiện.

3.4. Chức năng của đồng EURO.

Đồng EURO là một đồng tiền thực thụ đưa vào lưu thông với đủ tư cách pháp lý, có chức năng cơ bản là một đồng tiền quốc tế (khác với đơn vị tiền tệ ECU là đồng tiền nặng về danh nghĩa, không có hình thái vật chất cụ thể).

Đồng EURO có các chức năng cơ bản:

- Chức năng là phương tiện trao đổi.

- Chức năng là phương tiện tính toán.

- Chức năng phương tiện cất chữ.

- Chức năng tiền tệ quốc tế.

Cơ sở để khẳng định đồng EURO sẽ được đảm nhiệm các chức năng trên vì:

- Đồng EURO là một đồng tiền thực thụ.

- Là một đồng tiền được đảm bảo bằng một khối kinh tế lớn mạnh.

- Được lưu hành trong một thị trường lớn nhiều tiềm năng.

- Có cơ quan điều hành độc lập.

- Được thừa hưởng sức mạnh từ các đồng NCU phần lớn là các đồng tiền mạnh đã được đảm nhiệm các chức năng cơ bản của đồng tiền quốc tế như đồng DM, đồng fance...

4. Vị trí quốc tế của đồng EURO.

4.1 Đối với các nước thành viên EU.

4.1.1. Thị trường cùng Châu Âu sẽ trở nên thực sự đồng nhất và có hiệu quả hơn.

Từ ngày 1/1/1999 trong toàn cõi khối EURO, giá cả của mọi hàng hoá và dịch vụ sẽ được tính toán và biểu thị bằng một đồng tiền duy nhất đồng EURO. Đồng EURO thay thế các đồng bản tệ trong thị trường vốn thị trường chứng khoán Châu Âu. Do vậy, cạnh tranh trên thị trường thương mại, thị trường vốn và thị trường chứng khoán sẽ quyết liệt hơn. Đồng thời do thống nhất giá, phạm vi thị trường cũng được mở rộng hơn. Người tiêu dùng trong khu vực, các nhà đầu tư trong và ngoài khối sẽ dễ dàng so sánh hiệu quả đầu tư của các phương án đầu tư giữa các nước trong khu vực EURO. Vì vậy, họ sẽ có những quyết định tiêu dùng ở thị trường nào có lợi nhất cũng như đầu tư ở đâu sẽ có hiệu quả nhất vì sẽ không còn bất kỳ ràng buộc địa lý hoặc tiền tệ nào cản trở họ. Do vậy, tổng nhu cầu nội bộ trong khối sẽ tăng, sẽ kích thích sản xuất và đầu tư, đẩy mạnh lưu thông vốn và hàng hoá, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế theo dự tính. Nhờ có EURO, tăng trưởng kinh tế EU tăng thêm từ 0,5 đến 1% năm.

Song cũng nhờ có sự tác động của đồng EURO, thị trường Châu Âu thống nhất hơn, điều kiện cạnh tranh quyết liệt hơn. Trong điều kiện đó, các công ty EU muốn tồn tại và phát triển sẽ phải cơ cấu lại, trong đó xu hướng sáp nhập quy mô lớn sẽ diễn ra mạnh hơn. Đây sẽ là bước khởi đầu cho cuộc cách mạng về năng suất lao động, tiền đề quan trọng cho việc tăng khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường thế giới.

4.1.2. Tiết kiệm đáng kể chi phí giao dịch ngoại hối.

EURO sẽ làm biến mất các nghiệp vụ giao dịch ngoại hối trực tiếp giữa các đồng tiền nội bộ khối với nhau hoặc các giao dịch gián tiếp qua USD.

Đối với các cá nhân, các tổ chức tham gia hoạt động thương mại, đầu tư trong khối EU sẽ tiết kiệm khoản chi phí chuyển đổi giữa các đồng NCU khi họ có hoặc lúc họ cần. Về mặt tài chính khoản chi phí này là chênh lệch giữa giá mua ngoại tệ khi họ cần, trừ đi giá bán ngoại tệ khi họ có. Vì các ngân hàng, các tổ chức tài chính thu mua và cung cấp ngoại tệ theo nguyên  tắc: 

Trong đó: M: là tỷ giá mua của ngân hàng



     B: là tỷ giá bán của ngân hàng

M =
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  M = M x M, B = B x B hay mua rẻ, bán đắt, do vậy các nhà đầu tư, các thương gia phải mua đắt bán rẻ trong các giao dịch hoán đổi ngoại tệ. Ước tính khoản chi phí này trong toàn khối hàng năm nên tới 20 – 25 tỷ EU ( khoảng 0,4% GDP toàn liên minh). Ngoài tiết kiệm chi phí về mặt tài chính có thể tính được còn các chi phí khác không kém phần quan trọng như thời gian, chi phí cơ hội...

4.1.3. Giảm rủi ro và chi phí bảo hiểm rủi ro.

Đối với các nhà đầu tư, các thương nhân hay bất kỳ ai có thu nhập tương lai bằng đồng ngoại tệ luôn luôn tồn tại rủi ro ngoại hối. Để tránh các rủi ro này, họ phải tiến hành các hoạt động bảo hiểm rủi ro ngoại hối và thay vào đó phải chịu chi phí bảo hiểm đó. Khi các đồng tiền bản tệ vĩnh viễn rút khỏi lưu thông nhường chỗ cho một đồng tiền duy nhất tại các nước trong khối thì các rủi ro và chi phí bảo hiểm rủi ro về tỷ giá hối đoái giữa các đồng tiền bản tệ cũ theo đó cũng tự động mất đi.

4.1.4. Khuyến khích đầu tư kích thích tăng trưởng kinh tế.

Do các nước tham gia EMU phải tôn trọng tiêu chuẩn hội tụ về lãi suất: Lãi suất dài hạn không được cao hơn 2% so với mức bình quân của ba nước có mức lãi suất thấp nhất. Nên lãi suất các nước sau khi tham gia khu vực đồng EURO có xu hướng giảm so với trước. Đồng thời độ chênh lệch lãi suất so với trước giữa các nước cũng đang thu hẹp, từ 500 điểm xuống 200 điểm là mức cao nhất được phép (theo qui định của ECB).

Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích những tác động tích cực các nước thành viên tham gia khu vực đồng EURO cũng phải chịu các chi phí mất mát như đầu tư thiết bị, cơ cấu lại hệ thống ngân hàng, thông tin... và hy sinh quyền tối cao về đồng tiền quốc gia và chính sách tiền tệ quốc gia. Để hạn chế tối thiểu các tác động tiêu cực, các quốc gia thành viên cần tích cực tìm các biện pháp khắc phục như dùng các chính sách lương, trợ cấp, tài khoá để thay thế chính sách tiền tệ trước đây... để đạt được kỳ vọng của Châu Âu vào việc cho ra đời và lưu hành đồng tiền chung duy nhất, để tăng cường  sự ổn định tiền tệ và ổn định kinh tế vĩ mô. Từ đó khuyến khích đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế cao, hạn chế thất nghiệp, tạo thêm nhiều công ăn việc làm mới... để Châu Âu trở nên hùng mạnh tiến bước cùng thế giới trong tương lai với xu thế phát triển hợp tác quốc tế hoá và toàn cầu hoá.

4.1.5. Tăng cường hoạt động thương mại giữa các nước thành viên.

Khi có đồng tiền chung lưu hành trong toàn khối sẽ có lợi đối với cả người xuất khẩu (sản xuất) và người nhập khẩu:

Mô hình sau sẽ minh chứng điều đó.
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Các giả thiết của mô hình:

1. Hàng hoá x đang xét là co giãn với giá.

2. D, D' lần lượt là cầu nhập khẩu của hàng hoá x trước và sau khi có đồng tiền chung.

3. S, S' lần lượt là cung xuất khẩu của hàng hoá x trước và sau khi có đồng tiền chung.

4. Các yếu tố khác ngoài sự ra đời đồng tiền chung không thay đổi.

Giải thích mô hình:

· Trước khi có đồng tiền chung: Cân bằng tại E bằng S giao D tại đó lượng xuất nhập khẩu hàng hoá x trong khối là q1 , giá xuất nhập khẩu là p1.

· Sau khi có đồng tiền chung: 

S dịch chuyển đến S' do nước xuất khẩu tiết kiệm được các chi phí có được đồng tiền chung như: Chi phí chuyển đổi tiền tệ, chi phí cho Marketing xuất khẩu, giá đầu vào rẻ từ thị trường chung ... (hay khả năng xuất khẩu tăng)


D dịch chuyển đến D': Cầu nhập khẩu tăng do tiết kiệm các chi phí nhập khẩu, hạn chế nhập khẩu do ngoại tệ bị phá bỏ ...


Vậy sau khi có đồng tiền chung cân bằng sẽ dịch chuyển từ E đến E' (E' bằng S' giao với D')


Tại điểm cân bằng mới E' = (P'q') thể hiện mức xuất nhập khẩu tăng lên với giá thấp hơn (do S và D cùng dịch chuyển sang phải).


Xuất khẩu tăng cùng nhập khẩu tăng nhằm tăng hoạt động thương mại trong khối. Nhìn từ góc độ khác mô hình trên cũng nói lên sản xuất tăng tiêu dùng tăng, tiêu dùng nhiều hơn nhưng với giá rẻ hơn. Đây cũng là mong đợi của mọi nền kinh tế.


Ngoài ra, sự ra đời của đồng tiền chung, sự thống nhất tiền tệ Châu Âu sẽ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của EU với bên ngoài và trở lên hiệu quả hơn. Có thể giải thích điều này như sau:


- Chính sách tiền tệ (chính sách hối đoái) một công cụ quan trọng của nhà nước để can thiệp vào hoạt động xuất nhập khẩu, sẽ trở lên thành công hơn khi có sự đồng bộ của các quốc gia thành viên.


- Nhờ vào đồng tiền chung, chính sách tiền tệ thống nhất EU có thể đưa ra mức lãi suất, tỷ giá ngoại tệ nhằm điều chỉnh có lợi hơn trong xuất nhập khẩu với bên ngoài khối.


- Chính sách tiền tệ thống nhất, lưu hành đồng tiền chung cũng đạt một thế mạnh cho EU tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu với các nước ngoài khối hiệu quả hơn, so với từng nước tham gia đàm phán xuất nhập khẩu với các nước ngoài khối khi chưa có đồng tiền chung mà chính sách tiền tệ thống nhất. 

Có thể nhận xét rằng, sự ra đời đồng tiền chung châu Âu sẽ thúc đẩy thương mại của các nước thành viên đặc biệt là hoạt động thương mại giữa các thành viên trong khối.

4.1.6. Đối với hoạt động đầu tư và du lịch quốc tế.

Đồng tiền chung ra đời chắc chắn sẽ kích thích hoạt động đầu tư quốc tế do các nhà đầu tư dễ dàng di chuyển vốn trong nội bộ khối, giảm các chi phí về ngoại hối khi đồng EURO thay thế các đồng NCU,  thị trường đồng nhất, giá cả ổn định hơn. Mặt khác nhờ sự ổn định vĩ mô từ việc ổn định kinh tế tiền tệ của các nước thành viên do có chính sách tiền tệ chung và có đồng tiền chung cùng với các biện pháp can thiệp tập thể, môi trường đầu tư EU sẽ trở nên hấp dẫn hơn, sẽ tăng cường thu hút các nhà đầu tư từ bên ngoài vào và thúc đẩy hoạt động đầu tư trong khối. 

Các hoạt động du lịch sẽ được tăng cường có điều kiện phát triển do các khách du lịch sẽ có nhiều cơ hội tiêu dùng hàng hoá và dịch vụ hơn từ sự đồng nhất của thị trường chung, từ việc loại bỏ chi phí về chuyển đổi giữa các đồng NCU. Ngoài ra, cùng với việc thành lập liên minh tiền tệ các thủ tục đi lại giữa các nước cũng đơn giản hơn bằng việc phát hành hộ chiếu châu Âu màu tím sẽ tạo điều kiện cho việc thu hút khách du lịch giữa các khối.

Có thể nhận xét rằng, đồng EURO có một vị trí quan trọng với liên minh châu Âu. Sự ra đời của đồng EURO sẽ có tác động lớn đến các nước thành viên cũng như toàn khu vực, đã tạo ra sự ổn đinh vĩ mô, thúc đẩy hoạt động kinh tế đối ngoại, kích thích đầu tư, tạo điều kiện phát triển ổn định. Từ đó đưa châu Âu lên một tầm cao mới, tạo ra sức cạnh tranh cho châu Âu so với các khu vực kinh tế khác.

4.2. Đối với nền kinh tế thế giới.

Sự ra đời của đồng EURO một đồng tiền thống nhất Châu Âu là một sự kiện có tầm quan trọng trong lịch sử đối với hệ thống tài chính toàn cầu. Sự ra đời của hệ thống tiền tệ Châu Âu 1/1/1999 đã làm thay đổi trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại và tài chính thế giới. Tuy nhiên EURO mới chỉ tồn tại dưới hình thức là đồng tiền của các quốc gia hoạt động thông qua tỷ giá chuyển đổi được quy định và từ ngày 1/7/2002 đồng EURO chính thức là đồng tiền duy nhất lưu hành trên Châu Âu. Điều này sẽ tạo cho nó một sức mạnh trên thị trường tài chính tiền tệ, thương mại thế giới. Sau đây chúng ta xem xét trên một vài lĩnh vực cụ thể.

4.2.1. Trên thị trường tài chính.

EURO tham gia vào lưu thông tiền tệ sẽ tác động đến những nước có sử dụng EURO nói riêng và đối với cả thế giới nói chung, trước hết là trên thị trường tài chính.

Việc sử dụng EURO cũng sẽ sớm được mở rộng ra ngoài biên giới EU. Các nước trong khu vực đồng Franc Châu Phi (CFA) quy định tỉ giá đồng tiền trên cơ sở đồng Franc của Pháp sẽ sử dụng đồng EURO trước nhất, sau đó sẽ đến các nước Trung và Đông Âu, vì phần lớn các nước này định giá đồng tiền nước mình theo đồng DM. Sau nữa là các nước Địa Trung Hải sẽ sử dụng EURO, vì các nước này có quan hệ kinh  tế gắn bó với EU, nhất là trong bối cảnh tiến tới khu vực mậu dịch năm 2011. Đồng EURO cũng sẽ được sử dụng ở Châu á vì quan hệ kinh tế giữa EU và Châu lục này đang ngày càng được phát triển .

Vai trò của EURO trong dự trữ cũng rất quan trọng. Theo khảo sát của IMF, cho tới hết năm 1996 tổng dự trữ của toàn thế giới vào khoảng 1600 tỷ USD trong đó 58,6% là bằng USD, 25,8% bằng ECU, 7,1% bằng JPY. Dự trữ của EU chiếm 30% tổng dự trữ thế giới cao cấp gấp 6 lần của Mỹ và 2 lần Nhật Bản. Khối lượng tiền này hiện đang là đồng tiền của các nước thành viên EU và sẽ được chuyển sang đồng EURO. EU cũng sẽ tăng dự trữ bằng đồng EURO  để can thiệp trên thị trường ngoại hối.

Ngoài EU, nhiều nước khác cũng sẽ chuyển một phần dự trữ ngoại tệ của mình từ USD sang EURO để bớt lệ thuộc vào đồng USD.

Sự ra đời của EURO còn làm đa dạng hoá các thị trường chứng khoán. Tỷ lệ chứng khoán tư nhân được phát hành bằng các đồng tiền Châu Âu năm 1981 là 13% đã tăng lên 37%. Các đồng tiền Châu Âu trong trái phiếu quốc tế đã tăng lên gấp đôi và hiện nay đạt tới 37%. Ngay sau khi đồng EURO ra đời các nước trong liên minh tiền tệ Châu Âu sẽ phát hành trái phiếu nợ nhà nước bằng đồng EURO, nhiều nước thành viên EMU trong đó có Pháp đã có ý định chuyển đổi toàn bộ số nợ nhà nước sang đồng EURO ngay từ 1/1/1999. Đến năm 2002, toàn bộ số nợ nhà nước của các nước thành viên EMU sẽ được chuyển sang EURO.

Kết quả là ở Châu Âu sẽ hình thành một tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán khổng lồ. Trên thực tế, ngay sau khi đồng EURO ra đời, nhiều thị trường chứng khoán trên thế giới đã tiến hành buôn bán bắng EURO, và có lẽ thị trường hối phiếu sử dụng EURO sẽ là thị trường lớn nhất thế giới.

4.2.2. Tác động của EURO đến hệ thống tiền tệ quốc tế.

Với tiềm lực kinh tế mà nó đại diện, đồng EURO có thể trở thành một đồng tiền mạnh, ngang với đồng tiền USD. Điều này sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các nước EU 11 như đồng USD đã mang lại cho Mỹ những lợi ích từ trước tới nay.

Sự ra đời của đồng EURO sẽ thúc đẩy hệ thống tiền tệ quốc tế phát triển theo hướng đa cực, trong đó các phương thức hợp tác giữa các cực tiền tệ quan trọng là yếu tố bảo đảm cho sự ổn định toàn cầu. EURO ra đời sẽ làm cho vai trò độc tôn của USD giảm đi đáng kể. Thế giới sẽ bớt lệ thuộc hơn vào đồng USD, rủi ro về biến động tỷ giá sẽ được phân tán, hệ thống tiền tệ thế giới do vậy sẽ có cơ sở ổn định hơn. Đến cuối năm 1995, có 56,4% dự trữ ngoại tệ quốc tế USD, 25,8% bằng ECU và 7,1% bằng JPY. Tỷ trọng sử dụng USD, ECU, JPY trong tổng các giao dịch  trên thị trường ngoại hối thế giới tháng 4 năm 1995 tương ứng 41,5%, 35% và 12%; trong tổng kim ngạch buôn bán quốc tế năm 1992 là 48%, 31% và 5%. Trong thời gian tới tỷ trọng sử dụng đồng USD, ECU là JPY trên thị trường ngoại hối thế giới sẽ thay đổi theo hướng tăng tỷ lệ sử dụng đồng EURO.

EURO ra đời còn được coi như một nhân tố mới góp phần chuyển dịch sự cân bằng của hệ thống tiền tệ toàn cầu hướng về một thế giới tiền tệ 3 cực EURO, USD và JPY. Sự thống trị riêng “hoàng đế USD” trong thế giới tiền tệ sẽ sớm chấm dứt. EURO đã ra đời, yên Nhật đã được kích hoạt và sẽ trở nên tích cực hơn. Ba đồng tiền này sẽ cùng vươn tới hoàn thiện chức năng tiền tệ quốc tế của mình và nhờ đó, thế giới sẽ cùng hưởng lợi.

Không ai có thể dự báo một cách chính xác mức độ sử dụng EURO trên các thị trường. Nhưng EURO có đủ điều kiện để trở thành đồng tiền có độ tin cậy cao, có cơ sở của những chính sách kinh tế lành mạnh, đảm bảo sự tồn tại lâu bền của Công ước ổn định và tăng trưởng, nhất là EURO lại được quản lý bởi NHTW Châu Âu độc lập chỉ có một mục tiêu duy nhất là ổn định giá cả và nắm bắt giữ một số lượng dự trữ khổng lồ. Vào ngày 1/1/1999, theo công bố của NHTW Châu Âu, tổng dự trữ EURO do hệ thống các NHTW các nước thành viên EMU nắm giữ, có toàn quyền sử dụng hoặc can thiệp khi cần thiết để thực hiện mục tiêu được giao đã lên tới 327 tỷ EURO, trong khi đó có gần 100 tỷ EURO bằng vàng. Một đồng tiền như vậy sẽ nhanh chóng chiếm được lòng tin của thị trường, của thế giới và nhất định sẽ được cộng đồng quốc tế, nhất là các thương gia sử dụng rộng rãi. Khi đó, EURO sẽ góp phần lập lại cân bằng cho hệ thống tiền tệ quốc tế vốn đang bị mất cân đối nghiêm trọng do sự lệ thuộc quá mức vào USD.

Đương nhiêm, đồng EURO ra đời không với mục đích “Lật đổ” ngai vàng của đồng đô la Mỹ, nhưng hy vọng cùng với sự xuất hiện của nhân tố tích cực này, thế giới sẽ tránh được “vấn đề đô la” theo cách nói giàu hình tượng của cựu Bộ trưởng  ngân khố Mỹ, James Connlly “đô la là đồng tiền của chúng tôi nhưng vấn đề thuộc về các bạn".

4.2.3.  Tác động tới dự trữ quốc tế.

Trong nhiều năm, đồng USD luôn là đồng tiền chính mà các quốc gia trên thế giới sử dụng để làm dự trữ ngoại tệ tính bằng USD, Đồng DM chiếm 12,8% và fance Pháp chiếm 1,2% trong khi đồng yên Nhật chiếm 4,9% trong tổng dự trữ quốc tế.

Thật khó có thể dự đoán chính xác các nước sẽ chuyển sang dự trữ quốc gia bằng đồng EURO như thế nào? Phải mất thời gian bao lâu để chuyển đổi? Các nước sẽ duy trì cơ chế tỷ giá hối đoái gắn chặt với đồng USD hoặc giỏ tiền tệ trong đó USD là chủ đạo? Sự dịch chuyển này sẽ không diễn ra trên một diện rộng, các nước có quan hệ mật thiết với Mỹ vẫn gắn với đồng USD. Tuy nhiên, các nước này sẽ dần dần đa dạng hoá quan hệ dự trữ ngoại tệ để tránh sự lệ thuộc lớn vào đồng đô la Mỹ. Mức độ chuyển dịch dự trữ sang đồng EURO của mỗi nước là khác nhau tuỳ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế của họ  với EU. Ngoài ra còn phụ thuộc vào khả năng kinh tế của EU và biến động của đồng EURO trên thực tệ. Có thể khẳng định rằng, nếu diễn ra sự dịch chuyển dự trữ ngoại tệ USD sang EURO thì quá trình này cũng chỉ diễn ra  từ từ mà thôi, ngân hàng Nhà nước sẽ tránh bán số lượng lớn USD để mua EURO trong một thời gian ngắn vì nó sẽ làm giảm giá trị của khoản dự trữ bằng USD còn lại do USD giảm giá và gây các xáo trộn lớn. Dự trữ ngoại tệ bằng đồng EURO có tăng lên hay không? Một nguyên tắc cơ bản là một đồng tiền muốn  có vai trò quan trọng trong dự trữ ngoại tệ thì quốc gia phát hành nó phải trong tình trạng thiếu hụt tài khoản vãng lai. Nói cách khác, nếu các khoản dự trữ bằng đồng tiền tăng lên thì khả năng cung cấp ngoại tệ đó cũng tăng lên. Mỹ đã đảm bảo tuân thủ nguyên tắc này trong nhiều năm qua với những khoản thâm hụt tài khoản vãng lai.

4.3. Đối với các nước ngoài khối.

Đồng tiền chung châu Âu sẽ có tác động không chỉ đối với các nước thành viên mà còn tác động tới các nước ngoài khu vực đồng tiền chung.

Hiện nay hầu hết  các nước đầu tư phát triển nền kinh tế mở thiết lập quan hệ kinh tế quốc tế, đẩy mạnh hoạt động ngoại thương đầu tư, quốc tế... do vậy đều bị phụ thuộc nhất định vào các đồng ngoại tệ chủ yếu là đồng đôla Mỹ dùng trong dự trữ quốc gia, dùng để phục vụ nhập khẩu hoặc đáp ứng các quan hệ ngoại giao...

Khi đồng EURO ra đời với chức năng tiền tệ quốc tế sẽ tạo điều kiện cho các quốc gia đa dạng hoá dự trữ, có thêm một ngoại tệ mạnh dùng để phát triển các hoạt động đối ngoại do vậy sẽ phân tán được rủi ro ngoại tệ tránh sự lệ thuộc quá mức vào đồng đôla Mỹ cũng như sự phụ thuộc quá mức vào Mỹ.

Khi toàn cõi châu Âu chỉ tồn tại và lưu hành một đồng tiền sẽ tạo điều kiện thuận lợi để các quốc gia ngoài khu vực thiết lập và củng cố quan hệ kinh tế quốc tế với EURO -11, EURO - 11 sẽ trở thành mảnh đất mầu mỡ hơn đối với các nhà kinh doanh từ bên ngoài nhờ sự thống nhất tiền tệ đã giảm các chi phí và phiền toái tiền tệ đối với họ.

4.4. Đối với Việt Nam.

Là một nước nhỏ quan hệ kinh tế Việt Nam - EU chưa lớn song đây là một quan hệ truyền thống đã sớm được thiết lập.

Thị trường châu Âu quen thuộc đối với nhiều mặt hàng xuất khẩu chính của Việt Nam như: mặt hàng giầy dép, thủ công mỹ nghệ, may mặc, đặc biệt đây là thị trường xuất khẩu lao động lớn của Việt Nam trong những năm trước. Mặt khác EU cũng là một trong những đối tác đầu tư lớn của Việt Nam thời gian qua.

Ngoài ra Việt Nam còn có quan hệ vay nợ và viện trợ với EU. Hơn nữa Việt Nam là một nước thuộc khu vực Đông Nam á nơi mà EU cũng như Nga có chiến lược vươn tới trong những năm sắp tới. Và nước ta là một nước được ưu đãi trong quan hệ với EU như một quan chức cấp cao EU đã khẳng định: " EU sẽ không có mặt ở tất cả mọi nơi nhưng không thể không có ở Việt Nam".

Như vậy khi đồng EURO ra đời và vận hành chắc chắn sẽ có những tác động đối với Việt Nam, sẽ tạo ra cho Việt Nam những cơ hội và thách thức, yêu cầu đặt ra cho nhà nước cũng như các cá nhân doanh nghiệp cần có các chính sách kế hoạch để đáp ứng các yêu cầu mới và tận dụng tốt nhất các thời cơ có được từ sự ra đời vận hành của đồng EURO cũng như chính sách tiền tệ thống nhất của EMU.     
     

   Chương  II

 Tình hình biến động và tác động của đồng EURo từ khi ra đời tới nay

I. Tình hình biến động của đồng EURo và can thiệp của Liên Minh châu âu.

Kể từ ngày 1-1-1999, đồng tiền chung châu Âu (đồng EURO) chính thức  ra đời và được đưa vào lưu hành thay thế cho đồng NCU của EU 11.

Quá trình ra đời và đưa vào vận hành được chia thành hai  giai đoạn như sau:

- Giai đoạn một (từ ngày 1-1-1999 đến ngày 31-12-2001), trong giai đoạn này đồng EURO được sử dụng song song bên cạnh đồng NCU của các quốc gia thành viên  trong tất cả các giao dịch. Tuy nhiên, các đồng NCU không được yết giá trực tiếp trong các giao dịch ngoại hối, tỷ giá của đồng NCU được tính chéo qua tỷ giá của đồng EURO trên cơ sở yết giá trực tiếp giữa EURO và ngoại tệ cùng với tỉ giá EURO/NCU.

- Giai đoạn hai (từ ngày 1-1-2002 trở đi). Đồng EURO là đồng tiền chung duy nhất được sử dụng trong mọi giao dịch trên toàn khối EMU (thực chất từ ngày 1-1-2000 vẫn có thể dùng các đồng NCU song rất hạn chế song rất hạn chế, đây là thời gian chuyển từ đồng NCU sang EURO).

- Hiện nay EU - 11 đang trong giai đoạn một của quá trình đưa đồng EURO vào vận hành. Trong giai đoạn này, diễn biến của đồng EURO vô cùng phức tạp. Diễn biến trên thị trường không theo dự kiến. Sau đây là một số diễn biến cơ bản của đồng EURO từ khi ra đời đến nay:

1. Trên thị trường ngoại hối.

Trước khi ra đời từ ngày 01 - 01 - 1999, đồng tiền này được người ta tiên lượng đây là một đồng tiền siêu hạng mới và có thể hạ bệ được đồng USD. Các chuyên gia dự đoán đồng tiền này sẽ lên giá so với đồng USD. Vì vậy một số nhà đầu tư đã đổ xô vào đồng tiền này, cùng với đó là các ngân hàng thương mại và ngân hàng Châu á cũng chuyển một phần dự trữ của mình từ USD sang EURO, một số ngân hàng đã tiến hành các giao dịch thăm dò đồng EURO, chẳng hạn Ngân hàng Trung ương Trung Quốc đã thực hiện một giao dịch chuyển đổi trị giá 20 triệu USD. 

Chính tiên lượng đó mà xu hướng sùng bái đồng EURO trước khi ra đời là nguyên nhân làm cho đồng tiên này lên giá trong ngày giao dịch đầu tiên. Với việc lên giá 20 điểm so với đồng USD và đạt mức cao nhất là 1,1906 USD vào ngày 4 - 1 - 1999, tỷ giá giữa đồng EURO và đồng JPY cũng tăng lên tới 134,9 JPY/1EURO. 

Tại châu Âu, từ các ngân hàng lớn đến các ngân hàng bình dân đều quan tâm đến vấn đề này và cho rằng sự ra đời của đồng tiền chung sẽ tạo cho họ một tương lai tốt đẹp hơn. Theo tờ báo của nhóm nghiên cứu kinh tế Economist Intelligene Unit: ở Luân Đôn có 70% các liên hiệp công ty châu Âu đã đánh giá lại quan hệ của mình với các ngân hàng và có tính đến vai trò của người cung cấp dịch vụ chuyển đổi sang đồng EURO. Song không lâu tình hình diễn biến theo chiều ngược lại và một tốc độ không kém kéo dài trong 2 năm liền. Sau 2 năm giá trị của đồng tiền này đã giảm đi 30% so với giá ban đầu.

Sau đây là diễn biến của quá trình giảm giá đó.

Giá trị đồng EURO giảm liên tục từ 1,1675 USD giá ngày 1 - 1 - 1999 thì chỉ sau một tháng đến ngày 1 - 2 - 1999 tỷ giá này là 1,0964 USD/1 EURO tức là đã giảm hơn 6% giá trị trong một tháng. Tiếp theo trong tháng 3 năm 1999 đồng EURO tiếp tục giảm giá so với đồng USD, tuy nhiên với tốc độ chậm hơn.

Ngày 1 - 3 - 1999, tỷ giá chính thức được công bố trên thị trường là 1,0706 USD/1 EURO. Sau đó đồng tiền này lên xuống bấp bênh và vào ngày 2- 6 - 1999 đồng tiền này xuống mức thấp nhất trong 6 tháng đầu kể từ khi ra đời tỷ giá EURO/USD là 1,0330, giảm 15% so với giá trị ban đầu. Tuy nhiên, sang tháng thứ 7 có lên giá chút ít so với USD song vẫn ở mức thấp.

Ngày 1 - 7 - 1999, 1 EURO bằng 1,0724 USD lên 3,8% so với tháng 6.

Sáu tháng cuối năm 1999 đồng EURO tiếp tục giảm xuống so với đồng đôla Mỹ. Đến ngày 1 - 12 - 1999, 1 EURO đổi được 1,001 USD, tức đã giảm 14,2% so với giá trị ban đầu và đến ngày 31 - 12 - 1999 là 0,987 USD tức là đã giảm 15,5% sau một năm ra đời.

Sang năm 2000 tình hình đồng EURO cũng không ngừng biến động. Trong 3 tháng đầu năm đồng EURO có xu hướng lên nhẹ. Tăng 1 EURO bằng 0,9731 USD ngày 1 - 1 - 2000 lên 0,9990 USD vào ngày 2 - 3 - 2000. Tiếp đó đồng EURO liên tục giảm nhẹ. Trong 9 tháng đầu năm đồng EURO giảm 12% so với giá trị đầu năm, tức là đã giảm 27% so với giá trị ban đầu. Và diễn biến càng tồi tệ hơn trong tháng 10 của năm 2000 đồng EURO rớt giá với mức kỷ lục chưa từng có từ khi ra đời đến nay: đạt mức 0,8228 USD. Sau đó đồng EURO có xu hướng tăng nhẹ và tỏ ra ổn định hơn trong mấy tháng cuối năm 2000 và 3 tháng đầu năm 2001. Hai tháng gần đây đồng EURO lại có xu hướng giảm giá. (Xem bảng và đồ thị dưới đây).

Bảng 1: Diễn biến tỷ giá EURO/USD (1999 - 2000)

	Ngày
	Tỷ giá EURO/ USD
	Tỷ lệ tăng giảm trong 1 tháng (%)
	Tỷ lệ tăng giảm so với giá trị ban đầu (%)

	01/01/1999
	1,167
	
	

	01/02/1999
	1,138
	-2,5
	-2,5

	01/03/1999
	1,076
	-5,8
	-8

	01/04/1999
	1,074
	-
	-8

	02/05/1999
	1,054
	-1,9
	-10

	02/06/1999
	1,033
	-2,0
	-12

	02/07/1999
	1,073
	3,9
	-8

	01/08/1999
	1,003
	-6,5
	-14

	01/09/1999
	0,946
	-5,7
	-19

	01/10/1999
	1,071
	13,2
	-8,2

	01/11/1999
	1,054
	-1,6
	-9,7

	01/12/1999
	1,001
	-5,0
	-14,2

	01/01/2000
	0,973
	-2,8
	-16,7

	02/02/2000
	0,976
	-
	-16,4

	02/03/2000
	0,990
	1,4
	-15,1

	01/04/2000
	0,956
	-3,4
	-18

	02/05/2000
	0,894
	-6,5
	-23,4

	01/06/2000
	0,937
	4,8
	-19,7

	01/07/2000
	0,955
	1,9
	-18,2

	01/08/2000
	0,927
	-2,9
	-20,6

	01/09/2000
	0,938
	1,0
	-19,6

	01/10/2000
	0,883
	-5,9
	-24,3

	01/11/2000
	0,848
	-4,0
	-27,3

	01/12/2000
	0,875
	3,2
	-25

	01/01/2001
	0,907
	3,6
	-22

	01/02/2001
	0,941
	3,7
	-19,4

	01/03/2001
	0,933
	-
	-20

	01/04/2001
	0,936
	-
	-19,7

	02/05/2001
	0,893
	-5,0
	-23,5


Nguồn: EUROSTAT 

Ghi chú:        - Những ngày 1 trong tháng là ngày nghỉ thì được thay bằng ngày 2 của tháng đó.

- Dấu (-) thể hiện sự biến động nhỏ hơn 1%

[image: image5.wmf]Sự biến động của đồng EURO từ khi ra đời tới 

nay

0.000

0.200

0.400

0.600

0.800

1.000

1.200

1.400

Ngày

4/1/99

1/3/99

2/5/99

2/7/99

1/8/99

1/10/99

4/11/99

31/12/99

2/2/00

16/03/2000

27/04/2000

1/6/00

1/8/00

1/10/00

1/11/00

1/1/01

1/3/01

2/5/01

Thời gian

Tỷ giá


Trên đây là diễn biến cơ bản của đồng EURO từ khi ra đời tới nay trên thị trường  ngoại hối. Nhìn chung không mấy sáng sủa, thường xuyên mất giá và đã có những lúc mất giá một cách đột ngột làm các nhà kinh tế EU phải lúng túng. Tuy nhiên mấy tháng gần đây đồng EURO đang đi vào ổn định và dần dần lấy lại giá trị một cách khiêm tốn và đã tạo ra hy vọng cho nhiều người tin tưởng vào khả năng lắy lại giá trị của nó. Thậm trí nhiều người cho rằng đồng EURO sẽ lấy lại được giá trị ban đầu và đổi được 1,3 USD hoặc 183 JPY vào năm 2003 .

2. Trên thị trường vốn.

    Ngay trong những ngày đầu tháng 1 năm 1999, các trái phiếu châu Âu bằng đồng EURO đã được phát hành với lợi nhuận ước tính cho các kỳ hạn dao động quanh mức 3,02%, giá trái phiếu trong khoảng 100,01-100,04. Đây là mức khá hấp dẫn cho các nhà đầu tư nếu so với mức lãi tiền gửi là 3%. Không chỉ được phát hành trên thị trường  châu Âu, một số thị trường như Trung Quốc, Hồng Kông cũng phát hành một lượng khá lớn các trái phiếu và các khoản nợ của mình bằng đồng EURO. Đây là một dấu hiệu tích cực cho các nhà hoạch định chính sách của ECB.

      Thị trường trái phiếu châu Âu là một thị trường trái phiếu năng động và hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trên khắp thế giới, là thị trường lớn thứ 2 thế giới với 7000 tỷ USD đứng sau mỹ đạt 8000 tỷ USD. Những diễn biến trên thị trường này sẽ có những ảnh hưởng nhất định tới niềm tin của những nhà đầu tư cũng như triển vọng của một thị trường tương lai tươi sáng của đồng tiền chung (đồng EURO). Việc 85% trái phiếu phát hành bằng các đồng châu Âu (11 đồng tiền trong khối EMU) được chuyển ngay sang đồng EURO trong tuần đầu tiên của năm 1999 đã phần nào thể hiện quyết tâm cao của các nước thành viên trong việc xây dựng một đồng EURO vững mạnh .

   Trong tháng đầu tiên, giá trái phiếu châu Âu liên tục biến động theo chiều hướng gia tăng. Chỉ trong vòng 14 ngày giá trái phiếu chính phủ Đức phát hành bằng đồng EURO thời hạn 2 năm đã tăng 50 điểm và trái phiếu thời hạn 5 năm đã tăng 60 điểm. Kể từ ngày 1-1-1999 tới nay Đức và Pháp đã phát hành 11 đợt trái phiếu bằng đồng EURO thời hạn chủ yếu là 5 năm với lợi nhuận bình quân (coupon) là 3,5%.

      Tuy nhiên, do có những dấu hiệu xấu về phát triển kinh tế của các nước châu Âu và những mâu thẫn mới nảy sinh giữa các nước trong khối EMU đã khiến thị trường trái phiếu châu Âu có chiều hướng chững lại. Giá trái phiếu có xu hướng giảm và khoảng cách về lợi tức giữa các thời hạn khác nhau và giữa các quốc gia khác nhau trong EMU đã gây ra tâm lý lo ngại cho thị trường và các nhà đầu tư. Ngoài ra do có sự khác nhau về thuế và các chính sách truyền thống, thói quen của từng vùng nên các rào cản giữa các thị trường trái phiếu châu Âu khó được tháo bỏ hoàn toàn, hay đồng nhất và vì thế sẽ khó mà có được khả năng lưu thông vốn lớn như ở Mỹ ngay được .Với thống kê dưới đây về khoản chênh lệch mức lợi tức của các trái phiếu thời hạn 2 năm và 15 năm, chúng ta sẽ phần nào thấy được những bất ổn giữ các nước trong khối EMU.        

3. Trên thị trường lãi suất của đồng EURO.

      Trong những năm gần đây xu hướng chung là giảm lãi suất với  các đồng tiền, từ đồng đôla Mỹ, MD hay JPY, đặc biệt là các nước châu á sau cuộc khủng hoẳng tài chính tiền tệ năm 1997, thậm chí Nhật Bản duy trì lãi suất bằng không trong một thời gian dài. Trong năm 1999, 2000 lãi suất thị trường có xu hướng tăng nhẹ do sự phục hồi kinh tế của một số khu vực, nhu cầu đầu tư tăng làm lãi suất tăng lên . 

       Ngày 01-01-1999, đồng EURO được đưa vào sử dụng với lãi sất EURIBO (lãi suất của ECB), lãi suất kỳ hạn 1, 2, 3 tháng dao động quanh mức 3%. Trong tuần đầu, hơn 80% lượng giao dịch bằng đồng EURO trên thị trường tiền gửi được thực hiện theo lãi suất của EURIBO: 20% còn lại thực hiện thông qua lãi suất EUROLIBOR. 

    Nhìn chung trên thị trường tiền gửi đồng EURO trong thời gian đầu  không có nhiều biến động lớn, các giao dịch diên ra một cách suôn sẻ tạo tâm lý tin tưởng cho các nhà đầu tư. Tuy nhiên tiền gửi tập trung chủ yếu vào loại 3 tháng  điều này chứng tỏ  sự thăm dò thị trường về đồng tiền này.

4. Trên thị trườngViệt Nam 

  
Tính tới thời điểm này đồng EURO đã có mặt tại Việt Nam được hơn hai năm. Có thể nói sự có mặt của đồng EURO trong thời gian qua chưa gây được tác động lớn trên thị trường tiền tệ, giới doanh nghiệp Việt Nam vẫn còn lưỡng lự trong việc sử dụng đồng EURO trong các giao dịch thanh toán bởi bản thân họ chưa có nhiều thông tin về loại tiền mới này.

     
Cũng giống như ở mọi nơi trên thế giới đồng EURO tuy mới ra đời nhưng đã trải qua những biến động lớn về tỷ giá. Từ khi Ngân hàng trung ương châu Âu công bố 1 EURO tương đương với 1.1650 USD vào lúc 7 giờ ngày 31 tháng 12 năm 1998, tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam tỷ giá niêm yết là1 EURO tương đương với 16.425 VND đến ngày 1-3-1999 khi 1EURO chỉ còn 1,09 USD thì ở VN 1 EURO chỉ còn 15.325VND. 

Theo một nguồn tin từ Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tính tới tháng 3 năm 1999, giá trị thanh toán cho các hàng nhập khẩu tính bằng EURO qua ngân hàng Vietcombank TP. Hồ Chí Minh là 5 triệu, tổng giá trị thanh toán và lưu thông vốn là 30 triệu, đây là những  con số khiêm tốn so với các giao dịch bằng ngoại tệ khác, chẳng hạn như USD. Một trong những lý do đó là do tỷ giá giữa EURO và các đồng tiền khác như USD, JPY còn chưa ổn định, mặt khác cho tới nay tất cả các giao dịch ngoại tệ vẫn qua đô la Mỹ là chủ yếu, chỉ một lượng rất  nhỏ là bằng các ngoại tệ khác như DM, GBP, JPY… sở dĩ giao dịch bằng đồng EURO vẫn còn khiêm tốn trong thời gian qua còn bởi các hợp đồng xuất nhập khẩu trong thời gian này hầu hết đã được ký kết thước khi đồng EURO ra đời. Do vậy, các nhà chuyên môn tin tưởng rằng việc thanh toán bằng đồng EURO chắc chắn sẽ tăng lên khi các đơn vị xuất nhập khẩu Việt Nam bắt đầu ký kết các hợp đồng mới.      

    
Đối với các nhà doanh nghiệp Việt Nam, việc sẵn sàng chấp nhận sử dụng đồng EURO trong thanh toán sẽ mang lại nhiều cơ hội kinh doanh tốt. Các doanh nghiệp sẽ dễ dàng hơn trong việc hoạch định kế hoạch kinh doanh khi không còn rủi ro liên quan đến tỷ giá hối đoái với các quốc gia EU. Đối với các nhà nhập khẩu Việt Nam, việc lựa chọn đồng EURO làm phương tiện thanh toán trực tiếp sẽ giảm được chi phí kinh doanh cũng như đơn giản hoá quá trình đàm phán, rủi ro về tỷ giá hối đoái cũng được giảm nhiều. Việc sử dụng đồng EURO sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các doanh nghiệp Việt Nam trong việc so sánh giá cả hàng hoá mà họ muốn nhập từ 11 nước EU. Cùng với việc giảm giá của đồng EURO so với đôla Mỹ, các đơn vị nhập khẩu Việt Nam chắc chắn sẽ kiếm được nhiều lợi nhuận hơn nếu họ sử dụng EURO.

So với USA và JPY, hiện nay lãi suất cho vay bằng EURO là tương đối thấp (lãi suất hàng năm của EURO thấp hơn 2% so với USA), một số ngân hàng của châu Âu có chi nhánh văn phòng đại diện tại Việt Nam đang có các chương trình marketing cho các dịch vụ sử dụng đồng EURO (như ABN AMRO - Hà Lan). Đây là một cơ hội tốt cho giới doanh nghiệp Việt Nam.

Đối với việc dự trữ EURO, hiện nay Ngân hàng nhà nước Việt Nam vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để đưa ra một cơ cấu dự trữ có lợi nhất. Cũng như một số NHTW ở một số nước Châu á khác, thái độ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam còn khá dè dặt trong việc sử dụng EURO trong dự trữ kinh doanh trên thị trường ngoại hối. Trong giai đoạn từ nay đến hết năm 2001 (giai đoạn áp dụng nguyên tắc "không - không") có thể việc dự trữ EURO chưa thật cần thiết, nhưng dự trữ EURO cũng tương tự như dự trữ các đồng tiền EU - 11 khác vì tỷ giá chuyển đổi là cố định.

5. Các biện pháp đã được Liên minh EU thực hiện.


Tuy nhiên, trước sự giảm giá liên tục của đồng EURO đã khiến ECB không thể đứng ngoài cuộc được nữa, mà đã và đang nỗ lực vực dậy đồng EURO bằng nhiều biện pháp.

5.1. Các biện pháp đã được ECB thực hiện.


Trước tình hình giảm giá của đồng EURO, ECB không tỏ ra quá lo lắng, họ rất lạc quan về đồng EURO. Họ cho rằng sự mất giá của nó trong thời gian qua chủ yếu là do nguyên nhân khách quan.


Vì vậy, họ có những quan điểm rất rõ ràng về việc can thiệp vào giá trị đồng EURO, như Thống đốc ECB đã tuyên bố, họ chỉ can thiệp trực tiếp vào giá trị của đồng EURO khi nó dao động ngoài mức tự điều chỉnh hay 1 EURO nhỏ hơn 0,85 USD. Chính quan điểm đó khiến họ đã không vội vàng can thiệp ngay sau khi đồng EURO giảm giá.

Lần đầu tiên ECB tăng lãi suất vào tháng 9 năm 1999 khi tỷ giá EURO/USD lần đầu tiên giảm xuống dưới 1 đơn vị. Từ đó cho đến ECB tăng lãi suất 7 lần với tổng mức lãi suất tăng là 0,75% đưa lãi suất trần 4,5%, mở rộng mức trần sàn từ 2,5% - 3,5% lên 2% - 4,5%.

Tuy nhiên, các lần tăng lãi suất đều không gây xáo trộn lớn, mục đích của các lần tăng lãi suất của năm 2000 và những tháng đầu của năm 2001 một mặt nhằm vực dậy đồng EURO, mặt khác tránh sự phát triển  quá mức do kinh tế EU năm 1999, 2000 có nhiều khởi sắc, tốc độ cao hơn dự tính. 

Ngoài ra, do giá dầu toàn thế giới lên cao EU nâng lãi suất đồng EURO vì sợ lạm phát tăng từ việc giá dầu tăng dẫn tới giá nhập khẩu tăng làm giá cả chung tăng tạo áp lực lạm phát. Bên cạnh sự mất giá của đồng tiền nhiều người chờ sự can thiệp của ECB bằng việc tăng lãi suất, hoặc hạ lãi suất để tăng việc làm. Cho đến nay ECB  cho rằng mức lãi suất của mình là khá hợp lý, sự mất giá của đồng tiền là tạm thời do các yếu tố bên ngoài không phải do yếu tố thuộc về cấu trúc. ECB đã tuyên bố không can thiệp vào giá trị của đồng tiền khi nó có thể tự điều chỉnh được (chỉ can thiệp khi giảm xuống thấp hơn 0,85 USD), còn về tỷ lệ thất nghiệp ECB cho rằng do nền kinh tế chưa năng động .


Như vậy, ECB hoàn toàn có cơ sở trong việc tăng lãi suất thời gian qua là do điều kiện kinh tế Eu - 11 trong thời gian qua có sự khởi sắc. Tuy nhiên, sau khi tăng lãi suất tỷ giá giữa EURO/USD vẫn thường xuyên giảm và duy trì ở mức thấp. Bên cạnh đó, ECB đã phải chịu những chi phí tín dụng gia tăng, góp phần làm chững lại xu thế phục hồi kinh tế của một số thành viên, điển hình là Pháp và Đức. ở Đức, tăng trưởng sản xuất công nghiệp năm 2000 dậm chân tại chỗ, và việc tăng trưởng giảm nhẹ của Pháp đúng như dự kiến của Viện InSee trong năm 2000.


Nhìn một cách toàn diện biện pháp tăng lãi suất của ECB không phải là thất bại, tuy không nâng được tỷ giá của đồng EURO, song với mức lãi suất trần 4,5% của ECB vẫn nhỏ xa so với lãi suất của đồng USD trong thời gian đó là 6,5%. ECB tăng lãi suất đúng mức nền kinh tế Mỹ đang phát triển mạnh, Mỹ phải tăng lãi suất để kìm chế sự tăng trưởng quá mức. Mà tỷ giá EURO/USD là đối tượng chịu tác động tổng hợp của lãi suất của cả hai đồng tiền, hay sự ảnh hưởng từ tăng lãi suất của ECB bị hạn chế bởi sự tăng lãi suất và duy trì lãi suất cao cùng thời gian đó của FED. 

Như vậy, sau khi tăng lãi suất, tỷ giá giữa đồng EURO và USD vẫn ở mức thấp. Nhưng nếu ECB không tăng lãi suất trong điều kiện kinh tế Mỹ đang tăng mạnh và lãi suất của đồng USD duy trì ở mức cao hơn đồng EURO, chắc hẳn tỷ giá này sẽ còn giảm nhiều hơn nữa.


Trên thị trường tiền tệ, sau một thời gian dài giảm giá, đến ngày 26/10/2000 EURO giảm xuống 0,8228 USD buộc ECB phải đơn phương can thiệp bằng cách mua nhiều tỷ đồng EURO và bán USD. 


Kết quả của việc can thiệp này, tỷ giá của EURO/USD tăng ngay sau đó, đạt 0,8487 vào đầu tháng 11 và tăng liên tục trong 4 tháng sau đó.

5.2. Biện pháp được các nước thành viên áp dụng.


Trước tình hình biến động của đồng EURO ngoài các biện pháp dược ECB sử dụng, các nước thành viên cũng có các biện pháp của mình. Mỗi nước có những điều kiện riêng và mục đích riêng, có quan điểm khác nhau song chung nhất giữa họ là ổn định giá trị đồng tiền chung. Mặc dù áp dụng các biện pháp ổn định đồng tiền chung của các nước thành viên là khác nhau, song hầu hết các nước đều tham gia việc cải cách cơ cấu, cải cách cơ cấu không chỉ riêng quốc gia mình mà còn tích cực đẩy mạnh cải cách cơ cấu của toàn khối thông qua việc hỗ trợ các nước thành viên khác cải cách cơ cấu, đặc biệt là các nước kém phát triển trong khu vực để duy trì các tiêu chuẩn hội nhập, rút ngắn khoảng cách chênh lệch giữa các nước thành viên, tạo sự đồng nhất trong toàn khối, đảm bảo tiền đề cho việc duy trì và ổn định đồng tiền chung.


Các nước đã rà soát lại các chính sách thuế khoá, chế độ tiền lương, bảo hiểm, trợ cấp,...  để giảm bớt sự khác biệt giữa các chính sách ở các quốc gia trong khối nhằm ổn định đồng tiền chung.


Đức và Pháp là hai quốc gia đóng vai trò chủ yếu tham gia xây dựng và thực hiện dự án đồng tiền chung, họ có mức độ lớn ảnh hưởng đến EU và có tỷ trọng đồng bản tệ trong đồng EURO cao. Họ đã có những biện pháp tích cực phản ứng một cách mạnh vào việc ổn định đồng EURO và đưa vào sử dụng qua việc phát hành nhiều đợt trái phiếu bằng đồng EURO với quy mô lớn. Ví dụ như Đức và Pháp đã mười một lần phát hành trái phiếu quốc gia bằng đồng EURO trong năm 1999.

Chính phủ Đức đã hỗ trợ cho việc sử dụng đồng EURO, các quan chức Đức kêu gọi sử dụng đồng tiền này.

Ngoài ra, đứng trước nguy cơ đồng EURO liên tục giảm giá, ảnh hưởng không chỉ đến nền kinh tế EU mà còn tác động mạnh đến đồng kinh tế thế giới. Ngày 22- 9 - 2000 trước nguy cơ đồng EURO giảm giá đến 30%, các nước nhóm G7 đã phối hợp với ECB thực hiện can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ các đồng tiền của nhau nhằm cùng chia sẻ trách nhiệm, lợi ích trong một hệ thống tiền tệ quốc tế ổn định và vững mạnh. Các nước Mỹ và Nhật đã phối hợp bán ra đồng USD nhằm làm cho đồng USD hạ giá so với đồng EURO, nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng EURO.

Như vậy, cùng với sự cố gắng quyết tâm vựa dậy đồng EURO của tất cả các quốc gia trong và ngoài khu vực bằng mọi biện pháp có thể khẳng định chiều xấu của đồng EURO chỉ có tính chất tạm thời, cục bộ, trong tương lai không xa nó sẽ là đồng tiền quốc mạnh có thể cạnh tranh được với đồng USD.

II. Nguyên nhân dẫn đến sự biến động của đồng EURO thời gian qua.

Đồng EURO ra đời được hơn 2 năm, diễn biến của nó hết sức phức tạp, có sự tăng đột ngột trong phiên giao dịch đầu rồi sau đó liên tục giảm giá, giảm giá trong hai năm liền và đã có lúc giảm xuống tới mức chỉ đạt 0,8228 USD (giảm 29,6% giá trị ban đầu), rồi mấy tháng gần đây lại có xu thế lên giá nhẹ và ổn định. Trước tình hình đó đã thu hút đông đảo sự quan tâm nghiên cứu về vấn đề này, và đã có nhiều nguyên nhân được đưa ra, giải thích theo cách khác nhau và cũng có nhiều quan điểm và triển vọng của đồng EURO.

Sau đây em xin đề cập một số nguyên nhân giải thích sự biến động của đồng EURO.

Tuy nhiên, tiền tệ là một vấn đề hết sức phức tạp, là một yếu tố kinh tế nhạy cảm và nó càng phát triển hơn khi là một đồng tiền chung trong thời đại kinh tế quốc tế phát triển  cao. Do đó hết sức nhạy cảm với các vấn đề kinh tế chính trị xã hội trong và ngoài khu vực, cho nên đồng EURO có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự biến động của nó trong thời gian qua.

Đây chỉ là những nguyên nhân chính gây nên sự biến động của đồng EURO trong thời gian qua.

1. Sự khác biệt giữa các nước thành viên EU.

EU là một liên minh tập hợp nhiều quốc gia độc lập, có thể chế chính trị, truyền thống văn hoá, tập quán và trình độ phát triển kinh tế rất khác nhau. Trong khi GDP của cả khối EURO năm 1997 là 6600 tỷ USD, thì chỉ tính riêng 3 nước Đức, Pháp, Italia đã chiếm 3/4. So với Đức, GDP của Bồ Đào Nha chỉ đạt 1/22. Mặt khác, tốc độ phục hồi kinh tế rất không đồng đều giữa các nước trong khối. Theo uỷ ban Châu Âu, hiện nay tại Đức, Pháp, Italia dấu hiệu phục hồi kinh tế khá khiêm tốn, tăng trưởng kinh tế vẫn rất chậm (dưới 3%) nhưng tại "các nước nhỏ" như Phần Lan, Ailen, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, lại bộc lộ nguy cơ của một nền kinh tế có nhiều biểu hiện tăng trưởng nhanh, dấu hiệu nền" kinh tế nóng" đã xuất hiện. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 1998 của các nước này lên tới 3,5%, thậm chí 5,8% tại Ailen.

Về sức mua, cả 11 nước tuy sử dụng một đồng tiền chung duy nhất - EURO nhưng sức mua của người dân giữa các vùng khác nhau lại rất khác nhau. Bằng chứng rõ nhất là mức độ khác biệt rất lớn về chỉ tiêu GDP bình quân đầu người của mỗi nước. Tại Lucxambua, GDP bình quân người đạt 45.745 USD, trong khi đó tại Bồ Đào Nha chỉ có 11.420 USD còn bình quân cả khối EURO là 25.789 USD/người. Như vậy một nơi có sức mua cao nhất lớn gấp bốn lần nơi có sức mua thấp nhất. So với mức bình quân EU, độ chênh lệch lên tới 200% - một khoảng cách không nhỏ.

Bên cạnh đó, các chính sách thuế, chi tiêu ngân sách nhà nước, chính sách và chế độ trợ cấp, bảo đảm xã hội, chính sách tiền lương cũng như phương thức tổ chức thị trường lao động hoặc mức độ hoạt động cuả các công đoàn cũng rất khác nhau giữa nước này so với nước khác. Thật vậy, nếu như tại Ailen, thuế thu nhập công ty dao động từ 10 đến tận 40% nhưng tại Đức chỉ được phép dao động từ 30 đến 45%. Thuế giá trị gia tăng, mức thông thường tại Đức là 16%, trong khi đó tại  Phần Lan lên tới 22%. Mức trợ cấp cho một gia đình có 2 con tại Lucxambua là 336 USD, còn tại Bồ Đào Nha thì thấp hơn 10  lần - chỉ đạt 33 USD. Trong khi tại Cộng hoà Pháp "chế độ tiền lương tối thiểu" là bắt buộc thì người Đức lại không áp dụng chính sách này... Liệu với sự khác nhau trong bản thân các thành viên EU như vậy có bảo đảm cho đồng EURO ổn định giá trị được không. Mỗi thành viên trong liên minh có một chu kỳ phát triển riêng. Chu kỳ phát triển kinh tế của các nước có thể hài hoà (do tính năng động khác nhau trong đầu tư). Khi kinh tế một nước đang trong giai đoạn "suy thoái", thì có thể kinh tế của một nước khác lại đang trong tình trạng "quá nóng". Chính sách tiền tệ chung của ECB đề ra sẽ có thể là quá "nới lỏng" đối với nước này, nhưng lại là quá "thắt chặt" đối với nước khác. Lãi suất do ECB đề ra là "quá thấp" để kiềm chế lạm phát ở một nước kinh tế đang tăng trưởng mạnh, nhưng lại là quá cao để kích thích tăng trưởng ở những nền kinh tế đang suy giảm.

2. Giá trị thực của đồng EURO được định giá quá cao so với đồng USD.

Trên thực tế không có một phương trình rõ ràng để xác định được giá trị cho một đồng tiền trong mỗi ngày. Lý thuyết về ngang giá sức mua chỉ quy định tỷ giá dài hạn giữa hai ngoại tệ theo giá các sản phẩm và dịch vụ trong hai khu vực tiền tệ. Nhưng đó chỉ là mục tiêu dài hạn. Theo ông Guy - Verfaille ở phòng nghiên cứu kinh tế của Fortis Bank nêu lên rằng: "Lý thuyết về ngang giá sức mua là phương sách duy nhất, nó đặt đồng EURO dao động ở khoảng từ 1,05 đến 1,20 USD. Còn Geet - một nhà nghiên cứu thị trường của công ty chứng khoán Petercam - cho rằng, đồng EURO gần với mức 1,05 hơn nếu như người ta tính đến những khoảng cách về lãi suất và tỷ lệ tăng trưởng. Quan điểm khác đã đưa ra một biến thể của lý thuyết về ngang giá sức mua: chỉ số "Big Mac" (BMI), trong tất cả các nước người ta so sánh giá của Big Mac loại hamburger nổi tiếng của công ty MC. Donald's. ở Mỹ trung bình của loại bánh này là 2,51 USD, còn trong khu vực đồng EURO là 2,56 EURO. Nói một cách khác theo chỉ số BMI này thì giá một EURO là 0,98USD. Vậy giá EURO dao động tới mức 1 EURO = 0,980USD ((10% dao động) là không nằm ở điểm biến dạng. Nhiều nhà kinh tế khác cũng cho rằng khi đồng EURO ra đời nó đã được định giá quá cao so với đồng đôla Mỹ. Điều này cũng là nguyên nhân quan trọng khiến đồng EURO mất giá nhanh chóng sau gần hai năm ra đời.

3. Tiềm lực kinh tế của EU còn yếu so với Mỹ.

Đồng EURO giảm giá cũng do sự tăng giá mạnh của đồng đôla Mỹ. trong thời kỳ diễn ra cuộc vận động tranh cử tổng thống và tất cả các bên đều muốn đạt được sự tín nhiệm của công chúng bằng chủ trương tiếp tục duy trì chính sách đồng đôla mạnh đã được Tổng thống Mỹ Bill Clinton đề ra như một nền tảng vững chắc trong sách lược kinh tế của mình trong những năm gần đây. Mặc dù có một vài lo ngại xung quanh vấn đề thâm hụt tài khoản vãng lai khổng lồ hiện chiếm 4,4% GDP của Mỹ (USD) sẽ có những vấn đề trong thời hạn gần bởi luồng vốn đầu tư vào USD tiếp tục gia tăng. Tiền đầu tư đổ vào Mỹ ở mức cao đáng kinh ngạc đã gây thiệt hại tới đồng EURO. Hơn nữa, hiện nay nền kinh tế Mỹ đang trong giai đoạn hưng thịnh và đồng USD vẫn tiếp tục bá chủ trên tế giới. GDP của EU là tiềm lực kinh tế hậu thuẫn cho đồng EURO- chỉ tương đương 78% GDP của Mỹ. Cùng với sự tăng trưởng mạnh của nền kinh tế Mỹ đã không có lợi cho đồng EURO. Mặc dù khoảng cách giữa tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Mỹ và Châu Âu đang dần được thu hẹp, song tỷ lệ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Mỹ vẫn vượt khu vực  EURO, 1,6% năm. Hội đồng Châu Âu (EC) dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trong khu vực EURO sẽ đạt mức 3,4% trong năm 2000, tăng so với 2,3% năm 1999 trước khi đạt 3,4% năm 2001. Trong khi đó, tăng trưởng GDP của Mỹ đã đạt 4,3% năm 1998, 4% năm 1999, và 5,2% năm 2000

Chênh lệch về lãi suất cũng là yếu tố quan trọng làm giảm giá trị đồng EURO. Mức lãi suất mà ngân hàng EU áp dụng trong gần hai năm qua luôn nhỏ hơn mức lãi suất ở Mỹ. Mặc dù ECB đã tăng lãi suất lên 4,5% song vẫn thấp hơn nhiều so với mức lãi suất 6,5% của cục dự trữ liên bang Mỹ. Với mức lãi suất cao hơn 2% đồng USD đã có sức quyến rũ hơn đối với các loại tiền gửi ngắn hạn. Sự giảm giá mạnh của đồng EURO  cũng do thiên hướng của thị trường, các nhà chuyên nghiệp bị cuốn đi theo làn sóng truyền thống. Người ta không dám khinh suất đánh cuộc với đồng EURO nên họ vẫn dự trữ chủ yếu là đồng USD.

Một lý do căn bản khác khiến đồng EURO  suy yếu là do trong vòng hơn hai năm qua, việc tăng mạnh những vụ sáp nhập doanh nghiệp và những khoản đầu tư trực tiếp trên quy mô lớn  vào Mỹ của các tập đoàn lớn Châu Âu, Châu Âu đã trở thành người cho nền kinh tế Mỹ vay, tình trạng chảy vốn đầu tư này cũng làm suy yếu đồng EURO. Trong năm 1999, đầu tư nước ngoài vào Mỹ đạt 277 tỷ USD, trong đó 48% là từ lục địa Châu Âu. Làn sóng mua các công ty Mỹ của người Châu Âu gần đây đã gây thiệt hại cho đồng EURO bởi khi mua các công ty Châu Âu đã phải chuyển đổi một khối lượng đồng nội tệ sang đồng đô la.

4. Các nguyên nhân khác.

Do sự thiếu uy tín và quyền lực của Ngân hàng Trung ương Châu Âu trong việc giải quyết tình hình. Mặc dù ECB có quyền tự đề ra chính sách, song chính sách, kinh tế và tài chính của từng quốc gia lại do các chính phủ thành viên tự quyết định. Trong khi đó mỗi chính phủ lại có những quan điểm và mục tiêu khác nhau.

Sự bất đồng giữa ngân hàng trung ương. Châu Âu và một số Chính phủ thành viên đồng EURO trong chính sách thuế vốn, thuế thu nhập,... khiến đồng tiền này là nạn nhân của sự mất giá. Gần đây, Chính phủ Pháp và Đức can thiệp vào hoạt động sáp nhập công ty, gây mất lòng tin vào thị trường của họ. Những nguyên nhân này đã góp phần làm cho đồng EURO  mất giá nghiêm trọng so với đồng USD trong gân hai năm qua.

Một loạt các sự kiện xảy ra trong nội bộ Châu Âu trong năm 1999 cũng đã góp phần làm đồng EURO không ổn định và liên tục giảm giá so với đôla Mỹ: sự chia rẽ trong một số mức độ nhất định giữa các nhà chính trị và ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) trong chính sách tiền tệ; Sự từ chức hàng loạt của uỷ ban Châu Âu do tham nhũng;... Bên cạnh đó cuộc chiến ở vùng Ban Căng, sự phục hồi kinh tế chậm chạp ở Đông Âu, những vấn đề khó khăn ở Nga đã làm ảnh hưởng mạnh đến đồng EURO.

III. Tình hình sử dụng đồng EURO.

Trong bước 1 của giai đoạn quá độ đưa đồng EURO vào vận hành và chính thức thay thế hoàn toàn các đồng tiền 11 quốc gia thành viên. Đặc trưng cơ bản của giai đoạn này là song song tồn tại với nó là 11 đồng bản tệ vẫn đầy đủ tư cách của những đồng tiền thực thụ, cùng thực hiện chức năng tiền tệ trong liên minh. Trong giai đoạn này đồng tiền chung tham gia vào kênh lưu thông sử dụng thương mại điện tử các giao dịch phi tiền mặt, mọi người dù trong hay ngoài liên minh đều mới chỉ làm quen với đồng EURO theo nguyên tắc "Không - không", tức không bắt buộc sử dụng cũng như không ngăn cấm sử dụng trong thanh toán.

Đồng EURO ra đời trong cảnh trống rung cờ mở. Mọi công việc chuẩn bị công phu đều được hoàn tất để đưa đồng EURO vào kênh lưu thông vận hành một cách suôn sẻ nhất, trước ngày đồng EURO ra đời và đưa vào sử dụng mọi công việc chuẩn bị đã được hoàn tất, từ việc nhãn mác kép, việc đào tạo nhân công, cải thiện hệ thống chi trả, các quyền danh mục ghi giá bằng đồng EURO cho đến các hoạt động thông tin hướng dẫn, phổ biến các quy định... Song thực tế tình hình sử dụng đồng EURO lại ngược lại với sự chuẩn bị, không mấy sáng sủa.

Trong thanh toán quốc tế, mặc dù các quốc gia thành viên đều khuyến khích dân chúng sử dụng đồng EURO nhưng trên thực tế chỉ có một số ít dân chúng sử dụng đồng tiền này trong thanh toán. Giao dịch thương mại giữa các nước thành viên chiếm 60% tổng ngoại thương của các nước song chủ yếu được thanh toán bằng đồng USD hoặc các đồng bản tệ của các nước thành viên. ở một số nước như Hà Lan, Bỉ các thương gia từ chối kịch liệt việc thanh toán bằng thẻ ngân hàng sử dụng đồng EURO. ở Pháp chỉ có 1/1000 tấm séc được ghi thanh toán bằng đồng EURO. Theo thống kê của tập đoàn LECTERC chỉ khoảng 7000 - 8500 trường hợp (cả bằng thẻ và séc) thanh toán bằng đồng EURO trên toàn nước Pháp. ở Đức tình hình cũng không mấy khả quan, về số lượng thanh toán bằng đồng EURO thấp đến mức buộc các quan chức kinh tế phải tổ chức các cuộc vận động sử dụng bằng đồng EURO. Đối với các nước thành viên khác việc sử dụng đồng EURO trong thanh toán cũng không đáng kể, phần đông các nhà kinh doanh tỏ ra lung túng trước mọi khách hàng sử dụng ngân phiếu bằng đồng EURO để thanh toán.
ở Việt Nam tính đến tháng 4/2000 chỉ có 65 triệu EURO dùng trong thanh toán. 

Trên thị trường trái phiếu, tình hình sử dụng của đồng EURO có nhiều khả quan hơn. Theo quy định, từ ngày 01/01/1999 tất cả các khoản nợ công cộng được phát hành bằng đồng EURO, số dư nợ công cộng tính đến nay cũng được chuyển sang đồng EURO trong năm 1999. Đến cuối năm 1998 trên thị trường, số trái phiếu tình bằng USD đứng đầu thế giới với tổng dư nợ lên tới 8000 tỷ trọng, 4900 tỷ là nợ công cộng. Đứng thứ 2 là thị trường trái phiếu tính bằng JPY - 4800 tỷ, trong đó 2900 là nợ công cộng. Tổng giá trị trái phiếu tính bằng đồng NCU tương đối nhỏ bé. Lớn nhất là trái phiếu tính bằng đồng DM cũng chỉ đạt 1700 tỷ USD. Sang năm 1999 các trái phiếu Châu Âu được chuyển sang đồng EURO, tổng trái phiếu tính bằng EURO chỉ được ở mức 2500 tỷ USD vào đầu năm 1999. Tuy con số này còn quá xa so với đồng USD và JPY. Nhưng đây chỉ là mức khởi điểm của đồng EURO có được trên thị trường trái phiếu nhờ nghiệp vụ chuyển đổi kỹ thuật từ NCU - EURO. Ngay trong ngày đầu hoạt động chỉ tính riêng riêng hiệu ứng cơ học của việc đổi tiền, thị trường trái phiếu Châu Âu cũng đã đạt 7000 tỷ USD, trong đó khoảng 4000 tỷ là nợ công cộng. 

Tính đến cuối năm 1999, Chính phủ các nước EU và các công ty trái phiếu đã phát hành 407,1 tỷ USD trái phiếu quốc tế. Với con số đó, 44,5% phát hành trái phiếu sử dụng đồng EURO và 44,4% dùng đồng USD. Ưu thế cũng đã khẳng định vị trí của đồng EURO bên cạnh cổ phần công nghiệp Mỹ. Thật vậy hãng xe hơi FORD và BACCO của Anh - Mỹ đã thực hiện phát hành trái phiếu của mình bằng đồng EURO để làm đa dạng hoá thêm nguồn tài chính của mình và rõ ràng thị phần của đồng USD giảm từ 46% xuống còn 44,4% trong vòng 1 năm, một lợi thế khác nữa của EURO là sự liên kết thị trường vốn là Châu Âu.

Trong dự trữ quốc tế, đồng EURO được dự đoán sẽ chiếm khoảng 25 - 35% tổng dự trữ quốc tế của các ngân hàng trung ương đây là dự báo khả quan của các nhà phân tích kinh tế. Tuy nhiên sau hơn 2 năm vận hành tỷ lệ dự trữ thực tế thấp hơn nhiều so với dự đoán. 

Cuối 1998 theo (IMF), quỹ tiền tệ quốc tế công bố, khoảng dự trữ ngoại hối toàn cầu đạt 1.700 tỷ USD, trong đó USD chiếm 60%, DM chiếm 14%. Đồng JPY và ECU xấp xỉ bằng nhau 6% còn lại là các đồng tiền khác. Sang năm 1999 khi EURO ra  đời toàn bộ khoản dự trữ bằng ECU đã được chuyển sang đồng EURO, bên cạnh đó một số quốc gia chủ yếu là các quốc gia trong EU đã chuyển một phần dự trữ của mình sang EURO. Nước ngoài khu vực đồng EURO đổi 100% dự trữ quốc gia của mình từ USD sang EURO là Cuba song đây chỉ là sự phản đối Mỹ, thể hiện quan điểm chính trị đối đầu với Mỹ.

Tính đến cuối năm 2000, dự trữ quốc tế bằng đồng EURO chỉ chiếm 19,6% tổng dự trữ quốc tế của thế giới, trong khi tổng dự trữ quốc tế bằng đồng USD chiếm 57,1%.

Qua xem xét trên ta thấy tình hình thực tế sử dụng và thực hiện chức năng đồng EURO còn rất khiêm tốn, đã phản ánh thực tế thực hiện các chức năng của mình của đồng EURO còn rất hạn chế. 

Nói chung sau hơn 2 năm ra đời đồng EURO vẫn chưa tạo được cho mình chỗ đứng thích hợp trong thanh toán và thanh toán và tín dụng quốc tế. 

Nguyên nhân của thực tế trên không phải là do khả năng của đồng EURO mà do các yếu tố không thuận lợi từ bên ngoài.

Một nguyên nhân quan trọng là việc đồng EURO liên tục giảm giá trị khiến họ dè dặt trong việc sử dụng đồng EURO.

Tuy nhiên khi đồng EURO lấy lại được giá trị của mình, đi vào ổn định, kinh tế EU phục hồi và phát triển ổn định thì chắc chắn đồng EURO sẽ trở lên được sử dụng thông dụng hơn cả trong và ngoài khu vực. Các khu vực như Tây, Đông Phi có quan hệ mật thiết với đồng Fance Pháp sẽ có nhu cầu dùng đồng EURO trong gần đây, Đông Âu và Bắc Âu là hai khu vực có quan hệ kinh tế thương mại mật thiết với EU đặc biệt là Đức, lên đồng EURO sẽ có triển vọng sử dụng cao trong khu vực này, ngoài ra Châu á và EU đang củng cố quan hệ kinh tế đối ngoại EURO sẽ thay thế một phần USD để giảm sự lệ thuộc vào đồng USD.

Giá trị đồng EURO giảm sút nhanh chóng, việc sử dụng đồng EURO bị hạn chế - một số diễn biến của đồng EURO trên thị trường khác xa dự đoán của các nhà kinh tế Châu Âu. Tuy thời gian lưu hành chưa dài song diễn biến của đồng EURO hết sức phức tạp, thường xuyên bị giảm giá trị, khả năng thực hiện các chức năng còn bị hạn chế đó là do phải chịu nhiều yếu tố mang tính khách quan bên ngoài.

Mặc dù vậy, trong thời gian qua qua ECB cũng như EU tương đối thành công đã duy trì lãi suất thấp mà lại kiềm chế được lạm phát cùng với việc giảm tỷ lệ thất nghiệp góp phần tăng trưởng phát triển kinh tế củng cố xây dựng EU (mục tiêu cơ bản của UE) đây là một thành công không dễ gì đạt được.

IV. Tác động của sự biến động đồng EURO đến các quan hệ kinh tế quốc tế của EU.

Nhìn chung đồng EURO từ khi ra đời đến nay được hơn hai năm và sự giảm mạnh đã gây tác động lớn tới các quan hệ kinh tế quốc tế của các quốc gia thành viên EU, đặc biệt đối với các hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế. 

1. Tác động đến hoạt động thương mại quốc tế.

Với lợi thế của một đồng tiền yếu, hoạt động ngoại thương của khu vực đồng EURO đã tăng lên đáng kể trong những năm gần đây.

Kể từ khi ra đời tới nay, đồng EURO đã mất giá gần 30% so với USD, điều này tuy có làm tổn hại đến uy tín của đồng tiền chung EU, song lại có tác dụng kích thích xuất khẩu của EU (Kim ngạch xuất khẩu của EU chiếm khoảng 20% kim ngạch xuất khẩu của thế giới). Theo đánh giá của WB tháng 12 năm 200, thương mại của EU tăng 6,5% trong năm 2000, lòng tin của người tiêu dùng và giới công nghiệp đang ở mức kỷ lục. Trong đó xuất khẩu hàng hoá của EU đạt mức tăng trưởng cao nhất (8,7%) kể từ năm 1947 đến năm 2000, EU vươn lên thành một thị trường xuất khẩu hàng hoá lớn nhất thế giới.

Đồng EURO mất giá, hàng hoá xuất khẩu của Châu Âu tính bằng ngoại tệ ở thị trường nước ngoài trở lên rẻ hơn tương đối, tạo ra lợi thế cạnh tranh về giá cả làm hàng hoá Châu Âu trở lên có sức hấp dẫn hơn đối với người tiêu dùng nước ngoài. 

Trên thực tế, hầu hết các mặt hàng hoá xuất khẩu của các ngành đều tăng trong những năm 1999, 2000. Máy bay, ô tô, thực phẩm... ào ạt xuất ra thị trường thế giới. Trong năm 1999 tổng kim ngạch xuất khẩu của EU tăng 2,8% và 5,4% trong năm 2000 có thể giải thích tốc độ tăng kim ngạch xuất khẩu của năm 2000 lớn hơn nhiều so với năm 1999 bằng lý thuyết đường cong J (do xuất nhập khẩu phải có thời gian để co giãn hoàn toàn).

Sự giảm giá của đồng EURO cộng với hàng hoá của châu Âu có chất lượng tương đối cao (thoả mãn điều kiện Mar Saller) nên đã tạo điều kiện thúc đẩy ngoại thương của EU gia tăng. Song EU thực chất là một khối kinh tế tương đối đóng quan hệ ngoại thương giữa các nước thành viên là chính với 60% thương mại được thực hiện giữa các nước trong khu vực, trao đổi thương mại, với thế giới bên ngoài chỉ chiếm 10% GDP của EU. Do vậy việc giảm giá đồng EURO, làm tăng mạnh xuất khẩu của EU (8,7% năm 2000). Song chỉ góp một phần nhỏ vào việc tăng trưởng kinh tế khu vực chính vì EU có tỉ lệ xuất khẩu ra bên ngoài nhỏ. Tuy nhiên đối với một số thành viên (như Đức, Pháp) do đồng bản tệ có ảnh hưởng lớn tác động EURO (tỷ phần lớn trong đồng EURO) nên ngược lại khi đồng EURO giảm giá đã thúc đẩy mạnh hoạt động ngoại thương của các nước này sang khu vực không dùng đồng EURO. Chẳng hạn như Đức có giá trị xuất khẩu sang các thị trường không dùng đồng EURO tăng vọt, cụ thể: Sang Mỹ tăng 40%, sang Anh tăng 26%. Trong năm 2000, cân đối cán cân thương mại của Đức hai năm gần đây, 1999 đạt 4,34% tăng 0,19% so với 1998, năm 2000 đạt 5,63% tăng 1,29%. Hoạt động ngoại thương của Pháp cũng trở nên nhộn nhịp hơn, tốc độ gia tăng xuất khẩu của năm 1999- 2000 đều tăng cao so với các năm trước đây. 

ở khía cạnh khác, khi đồng EURO giảm giá đã làm tăng giá hàng nhập khẩu tính bằng nội tệ (dù tính bằng ngoại tệ không đổi), hàng hoá sản xuất trong nước trở nên rẻ hơn tương đối so với hàng nhập khẩu. Vì vậy, cầu nhập khẩu của EU giảm thay vào đó là khuyến khích sử dụng hàng sản xuất trong nước, từ đó khuyến khích sản xuất trong nước, tạo công ăn việc làm, mặt khác đối với nguyên liệu nhập khẩu tăng làm tăng chi phí sản xuất nhưng phần này sẽ được bù lại bằng việc tăng mạnh xuất khẩu.

Sau hơn hai năm ra đời, sự biến động của đồng EURO đã góp phần thúc đẩy xuất khẩu, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên EU do sự tăng nhanh kim ngạch xuất khẩu. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của EU còn gia tăng vì nhu cầu đối với hàng hoá của Châu Âu tại Mỹ, Châu á, Trung và Đông Âu tiếp tục tăng. Ngoài ra, số lượng hợp đồng thương mại giữa các nước trong khu vực tăng cũng làm ảnh hưởng không nhỏ tới cán cân mậu dịch của toàn khối. Theo thống kê mới nhất của Uỷ ban Châu Âu kết quả số cán cân thanh toán của các nước trong khu vực đồng EURO đã tăng lên đáng kể trong năm 1999 và nửa đầu năm 2000. Nếu như năm 1998, cán cân thanh toán toàn EU đạt 78,746 tỷ EURO, thì sang năm 1999 con số này đạt 125,8 tỷ tăng 38% so với năm 1998. 

Đồng EURO giảm giá đã góp phần làm thay đổi quan hệ thương mại giữa các nước thành viên với các nước ngoài khu vực. Đặc biệt trong số đó là Mỹ, một bạn hàng lớn nhất của EU. Trong năm 1999, chỉ tính riêng Đức, Mỹ đã thâm hụt khoảng 17,9 tỷ USD (so với năm 1998 là 13,1 tỷ USD) một con số không nhỏ trong thương mại quốc tế. Đối với các khu vực khác, hoạt động xuất khẩu của EU cũng gia tăng. Châu ¸ - một thị trường rộng lớn của EU. Theo thống kê, tính đến cuối năm 1999 xuất khẩu của EU sang Châu á tăng gần 23% so với năm 1998 và tăng khoảng 27% trong năm 2000. 

Qua xem xét trên ta thấy sự giảm giá của đồng EURO từ khi ra đời đến nay đã góp phần thúc đẩy hoạt động thương mại quốc tế với các nước, làm dịch chuyển cán cân thương mại của EU theo hướng thặng dư. Đây là một cơ hội quan trọng để EU thoát khỏi tình trạng là một khối kinh tế đóng (xuất nhập khẩu nhỏ hơn 10% tổng GDP).

2. Tác động đến hoạt động đầu tư quốc tế.

Nếu xét theo hoạt động thương mại quốc tế thì EU là một khu vực kinh tế đóng ở mức cao (60% là thương mại giữa các nước, thương mại quốc tế với ngoài khối chỉ hạn chế ở con số khiêm tốn khoảng 10% tổng GDP). Nhưng EU lại là khu vực tham gia tích cực vào hoạt động đầu tư quốc tế, là khu vực tiếp nhận đầu tư lớn nhất thế giới, song cũng là khu vực đi đầu tư nhiều nhất thế giới vượt xa Mỹ. Trong mấy năm gần đây đầu tư quốc tế của EU tăng mạnh.

Bảng 2: Đầu tư trực tiếp nước ngoài của EU (1998 - 2000)

        Đơn tính: Triệu USD
	Năm
	Tổng FDI
	Tỷ lệ tăng (%)

	1998
	230
	-

	1999
	280
	21,7%

	2000
	347
	29,7%


Nguồn: IMF

Từ bảng trên ta thấy nếu năm 1998 FDI là 230 triệu USD thì năm 1999 đã tăng lên 280 triệu USD tăng 21,7% đây là một tốc độ gia tăng cao, năm 2000 tốc độ này là 29,70% điều đó chứng tỏ môi trường đầu tư EU cũng trở lên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư.

Có nhiều yếu tố làm tăng tính hấp dẫn các nhà đầu tư quốc tế, tổng FDI tăng lên có thể do nhiều yếu tố như: mức độ tăng trưởng khá cao trong toàn EU, đặc biệt là xu hướng gia tăng của hoạt động xuất khẩu, sự ổn định kinh tế chính trị... Song một yếu tố có tác động không nhỏ đó là tận dụng ưu thế từ đồng tiền giảm giá.

Khi đồng EURO giảm giá các nhà đầu tư nước ngoài dùng đồng ngoại tệ đổi ra đồng EURO sẽ có lợi hơn. Vì lúc đó họ sẽ đổi được nhiều EURO hơn trong khi đó lạm phát của EU thấp cho nên họ sẽ mua được nhiều nguyên vật liệu máy móc thiết bị, thuê được nhiều nhân công hơn. Theo một số tính toán lượng công nhân Châu Âu giảm khoảng 10% (nếu tính bằng đồng USD). 

Cùng với sự giảm giá của đồng EURO, một thuận lợi nữa là lạm phát thấp dẫn tới lợi nhuận của các nhà đầu tư thu được trong tương lai có giá trị ổn định. Do vậy đã góp phần giảm tính phiêu lưu của các dự án đầu tư, thu nhập từ các dự án là ổn định vì vậy khuyến khích các dự án đầu tư dài hạn, tái đầu tư từ lợi nhuận của đầu tư nước ngoài tại EU.

Cùng với sự giảm giá của đồng EURO một nhân tố nữa sẽ góp phần thúc đẩy thu hút FDI của EU trong những năm tới đó là sự trở lại của dòng FDI từ EU sang các nước khác trước đây như Mỹ.

EU không chỉ là nơi tiếp nhận đầu tư lớn mà còn là khu vực đi đầu tư lớn nhất thế giới, năm 1998 EU có tổng vốn đầu tư là 386 tỷ USD, năm 1999 là 588,8 tỷ và năm 2000 là 613,4 tỷ. Với tốc độ tăng vốn đầu tư ở nước ngoài là 52%, điều đó cũng chính là tiềm lực của EU, là nơi có lượng vốn đầu tư khá lớn.

3. Tác động đến các hoạt động kinh tế quốc tế khác.

Ngoài hai hoạt động thương mại và đầu tư quốc tế. Sự giảm giá của đồng EURO còn có tác động tới nhiều lĩnh vực khác như: du lịch quốc tế, nợ nước ngoài. Khi EURO giảm giá sẽ tạo thuận lợi cho khách du lịch họ sẽ có nhiều cơ hội tiêu dùng hơn trên thị trường EU bằng túi tiền ngoại tệ không đổi của mình mang tới. Chính vì vậy EURO giảm giá đã thu hút khách du lịch, đẩy mạnh hoạt động du lịch của mình phát triển. Một ngành kinh tế quan trọng, trong điều kiện hiện nay và là một ngành có nhiều triển vọng trong điều kiện nền kinh tế phát triển cao, nhu cầu du lịch sẽ gia tăng.

Như vậy, sự giảm giá của đồng EURO trong thời gian cùng với việc làm tăng cường xuất khẩu, hạn chế nhập khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài và thúc đẩy hoạt động du lịch quốc tế... đã góp phần quan trọng trong việc EU đạt được một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng như tỷ lệ thất nghiệp giảm, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, tỷ lệ lạm phát thấp, tình hình dịch chuyển cán cân thương mại theo hướng thặng dư... đã góp phần tạo điều kiện cho EU phát triển kinh tế ổn định và bền vững. 

Sơ đồ sau sẽ tóm tắt sự tác động tổng hợp của sự giảm giá đồng EURO đối với EU.

Sơ đồ 1: Tác động tổng hợp của đồng EURO giảm giá tới nền kinh tế của EU

Với giả định: Các nhân tố khác hầu như không thay đổi.
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V. tác động đến quan hệ Việt Nam - EU.

Trước khi nghiên cứu tác động của sự biến động đồng EURO đối với quan hệ Việt Nam - EU, chúng ta xem xét quan hệ Việt Nam - EU và tác động của sự có mặt đồng EURO và biến động của nó đến Việt Nam.

1. Quá trình hình thành và phát triển quan hệ Việt Nam - EU.

Ngay từ thời kỳ phong kiến các quốc gia châu Âu đã có những quan hệ qua lại với Việt Nam, họ đã để lại trên đất nước Việt Nam cả những thành tựu về văn hoá lẫn những học thuyết về kinh tế. Trải qua những thăng trầm về lịch sử, mối quan hệ Châu Âu và Việt Nam đã có những gián đoạn cho tới những năm 50 của thế kỷ XX khi EU được bắt đầu hình thành với tên gọi là "Cộng đồng than thép Châu Âu" thì những quan hệ giữa Việt Nam và EU lại được nối lại một cách chặt chẽ hơn.

Năm 1990, cộng đồng Châu Âu và Việt Nam đã thiết lập mối quan hệ ngoại giao chính thức ở cấp đại sứ. 

Ngày 2 - 1 - 1990 Hội đồng Bộ trưởng ngoại giao 12 nước EC đã quyết định lập quan hệ ngoại giao chính thức với Việt Nam. Ngay sau khi quan hệ ngoại giao chính thức được thiết lập EC đã dành cho Việt Nam những khoản viện trợ đưa người lao động từ Irac trở về do chiến tranh Vùng Vịnh, hoặc những người Việt Nam ra đi bất hợp pháp hồi hương và tái hội nhập.

Ngày 12 - 6 -1992, Nghị Viện Châu Âu đã thông qua nghị quyết tăng cường quan hệ giữa EC và ba nước Đông Dương, trong đó yêu cầu Uỷ ban Châu Âu và Hội đồng Bộ trưởng EC đề ra giải pháp cụ thể để đẩy mạnh quan hệ mọi mặt với Việt Nam.

Trong thời kỳ 1991 - 1995, hoạt động hợp tác của EU với Việt Nam tập trung vào 7 hoạt động chính:

1) Viện trợ nhân đạo và phát triển xoay quanh thực hiện chương trình quốc tế của EC cho việc tái hoà nhập người tị nạn Việt Nam trở về từ các nước cư trú thứ nhất.

2) Tài trợ cho các hoạt động liên quan đến việc quản lý và bảo tồn các nguồn tài nguyên thiên nhiên thông qua chương trình cây xanh và bảo tồn thiên nhiên ở Nghệ An.

3) Thực hiện chương trình kỹ thuật  cho việc chuyển sang kinh tế thị trường ở các lĩnh vực kế toán và kiểm toán, bảo hiểm đầu tư trong nước, tiêu chuẩn và chất lượng, sở hữu trí tuệ, kế hoạch hoá kinh tế và các hệ thông tin.

4) Hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ thực hiện các dự án phát triển đô thị và nông thôn.

5) Hỗ trợ các hoạt động độc lập thuộc các khu vực khác nhau thuộc kế hoạch các đối tác đầu tư của EC (ECIP).

6) Thực hiện các dự án nghiên cứu chung theo chương trình khoa học và công nghệ cho các nước đang phát triển (STD) và hợp tác khoa học quốc tế (ISC).

7) Viện trợ lương thực và thực phẩm.

Tiến trình nhất thể hoá Châu Âu đang thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam - EU phát triển. Nhiều nhà lãnh đạo cao cấp của các nước thuộc EU vẫn tự hào rằng họ từng là những người thuộc thế hệ đã xuống đường tham gia biểu tình chống chiến tranh Mỹ ở Việt Nam. 

Chuyến thăm của Tổng thống Pháp F.Miterrand (2-1993) là chuyến thăm của nguyên thủ quốc gia phương tây đầu tiên đến nước ta từ sau năm 1975 đã góp phần đẩy mạnh quan hệ EU-Việt Nam. Tiếp là hàng loạt các cuộc thăm của các nhà lãnh đạo nước EU đến nước ta: Tổng thống nước Cộng hoà áo, Thủ tướng Thụy Điển,Thủ tướng Hà Lan v.v... Về phía ta, phải kể đến chuyến đi của Chủ tịch nước Lê Đức Anh dự lễ kỷ niệm 50 năm ngày chiến thắng chủ nghĩa phát xít tại Pháp năm 1995, tiếp đó là chuyến đi thăm hàng loạt nước thành viên EU và Uỷ ban Châu Âu của Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Khi tiếp Thủ tướng ta lần này, ông J.Delors - Chủ tịch Uỷ ban Châu Âu khi đó đã nói: "Liên minh Châu Âu không thể có mặt ở khắp nơi trên thế giới nhưng Việt Nam là nước phải được ưu tiên, được dành những tình cảm xứng đáng và sự giúp đỡ, hợp tác cần thiết" và quan trọng hơn là cuộc gặp gỡ của Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Tổng thống Pháp trên cương vị đứng đầu hai khối ASEAN và EU với chức vụ hai Chủ tịch. Đặc biệt, những cuộc tiếp xúc cấp cao của ngành lập pháp đã tao cơ sở chính trị quan trọng thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên. 

Năm 1995, quan hệ Việt Nam EU đã phát triển tới một bước mới đặc biệt về chất. Quan hệ giữa hai bên đã được mở rộng hơn, không chỉ là việc viện trợ, hay những chuyến thăm viếng lẫn nhau, hoặc chỉ buôn bán hàng dệt và may mặc.

Ngày 31 - 5 - 1995, xuất phát từ lợi của hai bên, Hiệp định hợp tác giữa Châu Âu và Việt Nam được ký kết (Hiệp định khung) tại Brussels gồm 21 điều khoản và 3 phụ lục quy định những quy tắc chung trong quan hệ giữa hai bên.

Đây là hiệp định bao hàm một nội dung hợp tác phong phú đa dạng, từ việc hai cam kết sẽ dành cho nhau quy chế tối huệ quốc trong thương mại đế việc thúc đẩy đầu tư, mở rộng hợp tác kinh tế, khoa học kỹ thuật, quyền sơ hữu trí tuệ, hợp tác về bảo vệ môi trường, thông tin truyền thông, kiểm soát lạm dụng ma tuý,...

Ngày 7 - 7 - 1995, bản Hiệp định khung này đã được ký kết chính thức. Kể từ đó quan hệ Việt Nam - EU chuyển sang một giai đoạn mới trong phạm vi rộng hơn.

Để thực hiện hiệp định chung (ký năm 1995), EU và Việt Nam đã khẳng định mục tiêu hợp tác thời kỳ 1996 - 2000 là EU tiếp tục giúp Việt Nam chuyển sang kinh tế thị trường, đồng thời thúc đẩy tăng cường và phát triển bền vững. Sáu mục tiêu hợp tác đã được xác định cho thời kỳ này là :

1) Hỗ trợ các khu vực xã hội bị ảnh hưởng bởi việc chuyển sang kinh tế thị trường (chủ yếu là y tế và phát triển nguồn nhân lực).

2) Hỗ trợ các hoạt động liên quan đến môi trường.

3) Hỗ trợ và phát triển các vùng nông thôn và miền núi ít thuận lợi nhất.

4) Tạo những điều kiện thuận lợi cho việc trao đổi công nghệ ở các khu vực trọng tâm của khu vực kết cấu hạ tầng công nghiệp và kinh tế, và cho việc tăng cường buôn bán hai chiều và đầu tư của các nước EU vào Việt Nam.

5) Tiếp tục hỗ trợ các cải cách kinh tế và hành chính.

6) Hỗ trợ sự hội nhập của Việt Nam vào khuôn khổ kinh tế khu vực và toàn cầu.

Hiệp định khung được ký kết đã mở ra triển vọng mới và tạo cơ sở pháp lý cho sự phát triển quan hệ không chỉ giữa Việt Nam và EU mà cả những nước thành viên của tổ chức này. 

Việc thực hiện hiệp định đã ký cũng sự công nhận quy chế đối tác và bình đẳng cùng có lợi theo đúng thông lệ quốc tế. Đây cũng được xem là khuôn mẫu cho sự hợp tác giữa nước ta và các tổ chức khu vực khác trong tương lai.

Với Hiệp định amsterdam, EU trong tiến trình nhất thể hoá hết sức đề cao "... Những nguyên tắc tự do, dân chủ, tôn trọng quyền con người...". Thấm nhuần các nguyên tắc căn bản này trong quan hệ đối ngoại. EU đã gắn vấn đề nhân quyền và dân chủ vào các chính sách hơp tác của mình. Tuy nhiên, nếu các giá trị dân chủ và quyền con người được hiểu một cách cứng nhắc không tính đến những đặc điểm văn hoá - xã hội và truyền thống dân tộc ở mỗi quốc gia cụ thể trong bối cảnh cụ thể sẽ có tác dụng ngược, cản trở sự phát triển quan hệ hợp tác cùng có lợi.

Hiệp định khung hợp tác giữa Việt Nam và EU được xếp vào phạm trù hiệp định thuộc thế hệ thứ ba của tiến trình nhất thể hoá Châu Âu đang phát huy tác dụng thúc đẩy phát triển quan hệ hợp tác hai bên.

Về viện trợ phát triển chính thức (ODA), mặc dù có sự cắt giảm ngân sách viện trợ cho một số nước nhưng đối với nước ta, mức viện trợ của EU vẫn không ngừng tăng. Tại cuộc họp Nhóm tư vấn về Việt Nam ở Hà Nội (12/1996), EU đã cam kết viện trợ cho Việt Nam 94,3 triệu USD và đứng đầu trong danh sách các tổ chức đa phương có viện trợ mức cao nhất cho Việt Nam, nông nghiệp là lĩnh vực được EU viện trợ nhiều nhất, tiếp đến là ngành y tế, giáo dục và bưu chính viễn thông.

Trong quan hệ thương mại, Việt Nam được xem là một thị trường lớn của EU với hơn 70 triệu dân và có nhiều tiềm năng. Từ năm 1992, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU bắt đầu tăng tốc đáng kể, đặc biệt sau khi hiệp định về hàng dệt may cho thời kỳ 5 năm được ký tắt vào tháng 12/1992. Riêng hàng dệt may xuất sang EU đã tăng liên tục 130 triệu USD năm 1992 lên 555 triệu USD năm 1997. 

Bảng 3: Kim ngạch hàng dệt may xuất khẩu sang EU 1992 - 1997

Đơn vị: Triệu USD

	Năm
	1992
	1993
	1994
	1995
	1996
	1997

	Kim ngạch xuất khẩu 
	130
	249
	189
	350
	450
	555



Nguồn: Bộ thương mại 

Nhìn chung xuất khẩu của Việt Nam sang EU tăng đều đặn qua các năm với tỷ trọng nâng dần từ 10 đến 15% hiện nay lên 20% tổng kim ngạch xuất khẩu vào năm 2000. Xuất khẩu tăng tạo cơ sở gia tăng nhập khẩu: 13/15 nước EU hiện nay có quan hệ buôn bán với Việt Nam, trong đó có Pháp, Đức, Anh và Hà Lan nằm trong danh sách những bạn hàng lớn nhất - chiếm 90% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường EU. 

Trong quan hệ hợp tác đầu tư, các thành viên EU là những nước có mặt rất sớm ở Việt Nam ngay sau khi Việt Nam ban hành Luật đầu tư nước ngoài năm 1988. Hiện nay 11/15 nước thuộc EU đã đầu tư vào Việt Nam và chiếm hơn 11% tổng vốn FDI ở Việt Nam (nếu kể cả vốn đầu tư thông qua các doanh nhân ở Xingapore, Hồng công hoặc British Virghin Island thì tỉ lệ này còn cao hơn). Pháp, Anh, Hà Lan, Đức, Thụy điển là những bước có nhiều dự án đầu tư ở Việt Nam, trong đó Pháp nằm trong danh sách 10 nước đứng đầu, với 89 dự án có tổng số vốn gần 1,5 tỉ USD. Quy mô trung bình một dự án đầu tư của các nước EU (không kể các dự án về dầu khí) tuy còn thấp hơn mức chung nhưng có xu hướng tăng lên từ 2,7 triệu USD thời kỳ 1988 - 1990 lên 8,2 triệu (1991) rồi 11,07 triệu USD (1996) và hiện nay là 19 triệu. Khác với các nhà đầu tư Châu á, các đối tác EU chú trọng lĩnh vực dầu khí, (đến cuối năm 1995, các nước EU chiếm hơn một nửa số hợp đồng thăm dò khai thác dầu khí). Tiếp đó là lĩnh vực khách sạn và các dự án đầu tư vào công nghiệp nhẹ, chủ yếu là may mặc, rượu bia và nước giải khát. Lĩnh vực nông - lâm nghiệp tuy mới chiếm 35% FDI của EU vào Việt Nam nhưng ở đây các nước EU lại là những nhà đầu tư lớn nhất, ngành bưu chính viễn thông, ngân hàng, kiểm toán cũng là lĩnh vực thu hút các nhà đầu tư EU với các dự án đang sinh lời khá hấp dẫn.

Tiến trình nhất thể hoá Châu Âu hiện nay với hoạt động của thị trường thống nhất, sự hình thành EMU và đồng tiền chung EURO chắc chắn có tác động nhiều mặt đến Việt Nam. Một EU mạnh hơn và mở rộng hơn sẽ là thị trường thương mại lớn bậc nhất thế giới, là nơi cung cấp các nguồn vốn dồi dào và là nơi đầu tư hấp dẫn. Hiện nay, khi Châu á chưa thoát khỏi hẳn khủng hoảng tài chính - tiền tệ và cuộc khủng hoảng này đang tác động tiêu cực đến kinh tế nước ta thì EU - một thị trường ưu thế, cần đẩy mạnh khai  thác. Kim ngạch xuất khẩu của nước ta sang thị trường này ngày càng tăng nhất là các mặt hàng dệt may, giầy dép, gốm sứ mỹ nghệ, nhiều loại nông sản thô và chế biến... EU đang phát triển theo hướng mạnh hơn và mở rộng hơn. Do đó, đang và sẽ là thị trường rất có triển vọng cho các hàng hoá Việt Nam. Trong số các thành viên EU hiện nay, Hy Lạp, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha là những nước  có trình độ phát triển kinh tế chưa cao cùng với một số nước Trung Đông Âu, thành viên tương lai gần của EU, sẽ là các thị trường mà các sản phẩm của ta có nhiều khả năng thâm nhập. Ngoài ra cũng phải thấy EU mạnh hơn còn là nơi cung cấp công nghệ nguồn có vai trò rất quan trọng đối với quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

2. Tác động của sự biến động đồng EURO đến với quan hệ Việt Nam-EU.

Đối với Việt Nam sự biến động của đồng EURO trong thời gian qua đã có những tác động nhất trong quan hệ Việt Nam - EU trên các lĩnh vực thương mại đầu tư.

2.1. Tác động đến quan hệ thương mại Việt Nam -EU.

Khi đồng EURO ra đời việc thanh toán trực tiếp bằng đồng EURO trong thương mại của Việt Nam với các nước EU là một điều kiện chắc chắn và sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho Việt Nam do không phải quy đổi từ VND ra đồng USD. Về kim ngạch buôn bán hai chiều Việt Nam - EU năm 1998, đã đạt được khoảng 3,3 tỷ USD, trong đó giá trị xuất nhập khẩu của Việt Nam sang EU đạt 2,4 tỷ USD tăng 16 lần so với năm 1991 và nhập khẩu đạt 0,9 tỷ USD tăng 3,6 lần.


Trong năm 1999, 2000 nhìn chung các mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam sang EU vẫn tăng đều với tốc độ chung của cả giai đoạn, nhìn chung không có biến động đột ngột.

Bảng 4: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - EU.

Đơn vị: Triệu EURO

	Năm
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	Tổng kim ngạch XNK Việt Nam - EU
	1.754,944
	2.268,456
	2.882,526
	3.354,529
	3.889,650
	4.135,206

	Kim ngạch XK Việt Nam sang EU
	1.081,288
	1.347,045
	2.017,711
	2.478,201
	2.964,130
	3.497,526

	Kim ngạch NK từ EU
	673,656
	921,411
	864,815
	876,328
	925,520
	655,680

	Trị giá xuất siêu của Việt Nam sang EU
	40,632
	425,634
	1.152,896
	1.601,873
	2.038,610
	2.841,846


Nguồn: EUROSTAT - số liệu thống kê của Văn phòng EU tại Hà Nội.

Đồ thị 2: Kim ngạch xuất nhập khẩu Việt Nam - EU

(1995 - 1998)

Đơn vị: Triệu EURO

Nguồn: EUROSTAT - số liệu thống kê của Văn phòng EU tại Hà Nội.


Từ bảng trên và đồ thị mô tả hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam - EU trong giai đoạn 1995 - 2000. Nhìn chung quan hệ thương mại hai chiều phát triển khá tốt, tốc độ trung bình là 20%/năm.


Nét đặc trưng của giai đoạn này là xu hướng suất siêu của Việt Nam sang EU gia tăng.


Tình hình biến động của năm 1999, 2000 không nhiều so với cả giai đoạn, cùng với tốc độ chung của cả giai đoạn.


Có thể giải thích sự gia tăng quan hệ buôn bán Việt Nam - EU trong giai đoạn trên là do quan hệ giữa hai bên được củng cố, hai bên đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức tạo cơ sở cho quan hệ thương mại Việt Nam - EU phát triển. Đặc biệt là Việt Nam đã chính thức được hưởng quy chế tối huệ quốc (MFN) và chế độ ưu thuế quan phổ cập (GSP) đối với một số mặt hàng xuất khẩu sang EU.

Từ năm 1993 - 1997 xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam sang EU đã tăng 80% từ 250 triệu USD lên 450 triệu USD, chiếm khoảng 50% kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của Việt Nam. Hiệp định buôn bán hàng dệt may của Việt Nam và EU giai đoạn 1998 - 2000 đã được ký kết vào tháng 1/1997 đã tạo cơ hội thúc đẩy tăng xuất khẩu hàng dệt may Việt Nam sang EU trong giai đoạn đó đã đạt vượt chỉ tiêu đề ra là hơn 650 triệu USD trong năm 1998 tăng 44,44% so với năm 1997.

Bảng 5: Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU 1995 - 2000

Đơn vị: Triệu EURO

	TT
	Tên mặt hàng
	1995
	1996
	1997
	1998
	1999
	2000

	1
	Giầy dép các loại
	367,378
	523,312
	806,446
	939,691
	976,613
	103,641

	2
	Hàng dệt may
	253,160
	335,922
	447,152
	501,041
	551,410
	712,421

	3
	Cà phê, chè và gia vị
	179,144
	115,688
	217,122
	322,216
	301,231
	340,124

	4
	Đồ mỹ nghệ
	62,481
	62,618
	89,186
	104,565
	144,523
	164,253

	5
	Da thuộc và các sản phẩm từ da
	70,895
	93,194
	131,174
	142,228
	141,228
	154,221

	6
	Hàng thuỷ sản các loại
	29,459
	28,405
	55,706
	86,460
	90,450
	99,212

	7
	Cao su các loại
	16,471
	16,853
	24,163
	24,546
	27,454
	26,415

	8
	Dầu thô
	17,391
	13,086
	14,163
	20,494
	22,415
	27,441

	9
	Các sản phẩm nông sản khác
	11,455
	16,795
	23,986
	31,412
	42,120
	48,218

	10
	Trang bị nội thất
	21,488
	47,639
	79,101
	97,352
	104,315
	121,318

	11
	Dụng cụ thể thao
	15,416
	22,333
	41,425
	52,294
	63,215
	69,298

	12
	Thiết bị điện tử
	5,477
	10,543
	22,646
	50,591
	70,591
	91,126


Nguồn: EUROSTAT - số liệu thống kê của Văn phòng EU tại Hà Nội.

Ghi chú: Trước năm 1998 đơn vị tính là ECU nhưng 1 ECU = 1 EURO cho nên có thể thay đơn vị ECU tính bằng đơn vị EURO

Qua bảng trên ta thấy hầu hết các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu của Việt Nam sang EU đều tăng trong suốt giai đoạn 1995 - 2000.

Có thể nói sự ra đời và diễn biến của đồng EURO trong thời gian qua chưa có ảnh hưởng nhiều đến quan hệ Việt Nam - EU, minh chứng bằng việc hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 1999, 2000 không có nhiều thay đổi vẫn diễn ra trong xu hướng chung của toàn giai đoạn.

Một lý do quan trọng dẫn tới sự biến động của đồng EURO không gây ảnh hưởng tới quan hệ buôn bán Việt Nam - EU đặc biệt là xuất nhập khẩu của Việt Nam là do các mặt hàng của Việt Nam sang EU thường phải chịu một hạn ngạch, sự gia tăng xuất khẩu chủ yếu là xin được tăng hạn ngạch xuất khẩu. Hiện tại sự biến động của đồng EU chưa có nhiều ảnh hưởng nhưng sẽ có ảnh hưởng lớn khi mà các hạn ngạch được xoá bỏ.

2.2. Tác động đến quan hệ đầu tư Việt Nam -EU.

Nếu Việt Nam sớm chính thức ủng hộ sự ra đời của đồng EURO, thuận lợi sẽ đến từ cả hai phía nhà đầu tư Việt Nam và EU. Từ khi có đồng EURO ra đời thì sự biến chuyển trong quan hệ đầu tư giữa Việt Nam và EU chưa nhiều nhưng cũng đã có những dấu hiệu khả quan.

Việc tính toán, xem xét mỗi dự án  đầu tư cụ thể sẽ đơn giản hơn, dễ so sánh hơn vì tất cả các dự án đến từ các nước thuộc EU - 11 đều dùng chung một đồng tiền. Hơn nữa, đơn vị tiền tệ này ổn định tuy có những dấu hiệu giảm sút ban đầu nhưng nó sẽ tạo được lòng tin cho các nhà đầu tư qua nền kinh tế của các nước EU này.

Các nhà đầu tư EU đã có mặt trong nhóm các nước đầu tư nước ngoài lớn nhất vào Việt Nam. Hiện nay, có 11 nước EU tham gia đầu tư vào Việt Nam (trừ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ailen và Hy Lạp). Tính đến ngày 11/05/2000 các nước EU đã có 322 dự án được cấp giấy phép với tổng số vốn đầu tư gần 5,4 tỷ USD chiếm 12,6% tổng FDI của nước ta. So với năm 1998 thì tổng vốn đầu tư của EU chỉ gần khoảng 4,5 tỷ USD với 197 dự án, năm 1997 tổng số vốn đầu tư của EU là gần 3 tỷ USD trong số 186 dự án. 

Xem bảng 6 về các dự án của EU được cấp giấy phép tính đến tháng 12 năm 1998 và tính đến ngày 11/5/2000 sẽ rõ hơn.

Qua bảng 6 ta thấy: Trong thời gian qua đầu tư của EU vào Việt Nam  tăng mạnh. Trong khi đồng EURO giảm giá thì theo lý thuyết đầu tư của EU vào Việt Nam phải giảm và đầu tư của Việt Nam sang EU sẽ tăng. Nhưng thực tế lại ngược lại đầu tư của EU vào Việt Nam lại tăng, có thể giải thích điều này là do: 

- Môi trường đầu tư của Việt Nam thời gian gần đây trở nên hấp dẫn hơn, các thủ tục đã được cải thiện, Chính phủ Việt Nam có nhiều  chính sách ưu đãi đối với các nhà đầu tư nước ngoài nhằm tăng cường thu hút FDI.

- Quan hệ kinh tế Việt Nam -EU ngày càng được củng cố hơn.

· Đặc trưng FDI của EU tại Việt Nam mang tính đặc thù: Họ đầu tư vào các ngành dầu khí, giao thông vận tải, ngân hàng, nông nghiệp là các ngành mà EU chiếm tỷ trọng đầu tư  lớn trong tổng FDI của Việt Nam.

Do vậy, đồng EURO  giảm giá trong thời gian qua ít tác đông tới quan hệ đầu tư Việt Nam -EU

Trong số các nước EU đầu tư vào Việt Nam thì Pháp, Anh, Hà Lan, Đức là những quốc gia lớn nhất. Cụ thể là Pháp có 104 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư gần 1,8 tỷ USD, tương ứng như vậy Anh có 29 dự án đầu tư với hơn 1 tỷ USD, Hà Lan có 36 dự án với 587 triệu USD và Đức có 29 dự án với 370 triệu USD.

Tổng số vốn đầu tư của các nước EU vào Việt Nam còn hiệu lực đăng ký là 4.831 triệu USD song chỉ mới thực hiện khoảng 1.906 triệu USD. Phần lớn các nước EU tham gia đầu tư vào các lĩnh vực dầu khí, giao thông vận tải, bưu điện, công nghiệp, khách sạn, nông nghiệp, tài chính, ngân hàng, tập trung chủ yếu ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai.

Hiện nay, hầu hết các dự án đều được tính toán dựa trên đồng USD, chỉ một số ít những dự án của các nước như Anh, Pháp, Đức sử dụng đồng nội tệ của mình để thanh toán, vì vậy đồng EURO biến động sẽ có ảnh hưởng nhất định đối với cả những dự án đang thực hiện và dự án mới.

- Đối với những dự án đang thực hiện, đồng EURO giảm giá làm cho phía các nhà đầu tư dao động, gây ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án đầu tư. Lúc này vốn ứ đọng, các hoạt động liên quan như nhân lực, việc làm, môi trường,... sẽ bị ảnh hưởng gây tác động tới sự phát triển của nền kinh tế. Mặt khác, đồng USD đang được sử dụng để tính toán các dự án EU cũng là một điểm bất lợi cho quan hệ Việt Nam - EU, khi USD lên giá so với EURO thì các nhà đầu tư Eu phải chịu chi phí đầu vào cao hơn so với các nhà đầu tư nước ngoài khác tại Việt Nam. Vì vậy nguy cơ các nhà đầu tư rút vốn của mình thì ngoại tệ vào Việt Nam giảm đáng kể, gây ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển kinh tế xã hội. Một quốc gia không thể phát triển khi thiếu các dự án đầu tư trực tiếp vào quốc gia mình.

Vì vậy nếu như các dự án đang thực hiện kéo dài tới năm 2002 thì Việt Nam cần có phương án để đối phó với những vấn đề liên quan tới việc chuyển đổi sang đồng EURO, giảm tối đa những rủi ro về vấn đề tỷ giá liên quan tới tiến độ thực hiện dự án và giá trị của dự án. Cần có sự tiếp xúc, làm quen với đồng EURO cũng như có những dự báo về sự biến động của đồng tiền này.

- Đối với những dự án mới, kể cả những dự án sắp bắt đầu và những dự án tới sau năm 2002 mới bắt đầu thực hiện được tính toán bằng đồng EURO, vì vậy đồng EURO sẽ phải được quan tâm trong các lĩnh vực như ngân hàng, tài chính.

- Chính phủ Việt Nam cần có những thoả thuận trước với chính phủ các quốc gia thực hiện đầu tư về tiến độ của dự án, việc dùng đồng tiền tính toán chung như thế nào? nhằm tránh những rủi ro khi đồng EURO chưa ổn định đảm bảo cho các dự án được thực hiện đúng tiến độ, tránh những ảnh hưởng xấu khi thực hiện hay không thực hiện dự án đầu tư.

Tóm lại Việt Nam cần có những dự báo cũng như có những thoả thuận trước khi thực hiện dự án đầu tư với các nhà đầu tư EU khi mà đồng EURO thực sự ra đời. Vấn đề một đồng tiền mạnh đại diện cho cả một châu lục, lại là một đồng tiền có tính quốc tế cao chắc chắn sẽ có những biến động tích cực và tiêu cực. Việt Nam cần phải biết những điểm mạnh để khai thác và tránh những tác động tiêu cực trong quá trình sử dụng đồng EURO.

2.3. Tác động đến các quan hệ khác.

2.3.1. Tác động đến quan hệ vay nợ và thanh toán giữa Việt Nam với EU.

Sau ngày 1 - 1 - 1999 các hiệp định vay nợ giữa chính phủ Việt Nam với các nước EU đã buộc phải tính bằng đồng EURO. Đối với các hiệp định đã ký trước ngày 1 - 1 - 1999 (tính bằng đồng NCU), việc chuyển đổi dư nợ đã tính trước đây theo các đơn vị tiền tệ quốc gia của 11 nước thành viên EU đã được thực hiện, việc chuyển đổi không ảnh hưởng tới các cam kết lãi suất và thời hạn vay của các hiệp định đã ký. Do đó việc chuyển đổi này sẽ mang lại lợi  hay thiệt cho Việt Nam là phụ thuộc vào tỷ giá của đồng EURO cao hay thấp. Nếu ngay sau khi chuyển đổi sang đồng EURO, tỷ giá của đồng EURO tăng lên thì nước đi vay sẽ chịu thiệt, nhưng Việt Nam lại hoàn toàn có lợi ít nhất là từ ngay sau khi chuyển đổi tới nay vì tỷ giá của đồng EURO hiện nay đã giảm rất nhiều so với dự báo. 

Các khoản vay nợ của Việt Nam đối với EU được xử lý như sau:

- Đối với các khoản nợ tính bằng đồng ECU thì chuyển đổi tương đương với tỷ giá 1EURO = 1 ECU.

- Đối với các khoản nợ hiện đang tính bằng đồng tiền của 11 quốc gia thành viên được chia thành hai nhóm:

+ Nhóm các đồng tiền mạnh như DM, FF, đây là hai đồng tiền của hai quốc gia hạt nhân của EU, là cột trụ của Liên minh do đó không có lý do gì để hai quốc gia này không bảo vệ sự ổn định đồng tiền của mình cho tới khi chuyển đổi sang đồng EURO, lúc này tất cả các khoản vay nợ của Việt Nam được tính bằng đồng DM và FF đều được quy đổi sang đồng EURO theo tỷ giá quy định hiện tại lúc chuyển đổi nhằm đảm bảo sự thành công của dự án EURO mà họ là những nhà đạo diện chính. Thực tế trong thời gian vừa qua về cơ bản không có gì ảnh hưởng nhiều tới quan hệ vay nợ. Hầu hết các khoản vay nợ của Việt Nam vẫn được tính theo đồng tiền của quốc gia EU cũ mặc dù theo tỷ giá của đồng EURO. Thời gian qua nếu Việt Nam chuyển nợ từ NCU sang đồng EURO sẽ có lợi. 

+ Đối với nhóm thứ hai là nhóm các đồng tiền còn lại do số dư nợ loại này không lớn lắm nên số nợ các đồng tiền của nước này đã được chuyển dần dần sang đồng EURO trong năm 1999.

Đối với các đồng tiền của các nước chưa tham gia vào EURO thì không tác động gì tới cơ cấu nợ cũng như trách nhiệm trả nợ giữa Việt Nam với các quốc gia này như Anh, Thụy điển, Đan Mạch, Hy Lạp.

2.3.2. Tác động của đồng EURO đến chính sách lãi suất của Việt Nam.

Xu hướng cắt giảm lãi suất trên toàn thế giới nói chung đặc biệt ở Mỹ và khu vực sử dụng đồng EURO  nói riêng đã được các tổ chức tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB rất hoan nghênh và đánh giá cao bởi những tác động tích cực tới xu hướng nới lỏng chính sách tài chính tiền tệ của các nền kinh tế bị khủng hoảng ở Châu á ngay khi có dấu hiệu được cải thiện.

Chính sách tài chính và tiền tệ thắt chặt theo phương thuốc "cấp cứu khủng hoảng" của IMF đã càng làm suy sụp thêm các nền kinh tế Châu á trong suốt khoảng thời gian dài khiến các nước này bị suy thoái kinh tế nặng nề trong năm 1998: theo tính toán thì tốc độ suy thoái kinh tế năm 1998 của Indonexia, Thái Lan, Hàn Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Malaixia, và Philipin lần lượt là: - 15%, -7%, -6%, -5%, -2,8%, -2%, và -1%.

Tình hình kinh tế năm 1999 có được cải thiện đôi chút xong tình hình kinh tế trong khu vực Châu á hầu như vẫn trong trạng thái khủng hoảng. Các ngân hàng trên thế giới đã đồng loạt cắt giảm lãi suất để thu hút vốn đầu tư nhằm cải thiện trạng thái kinh tế của quốc gia mình.

Là một nước thành viên trong khu vực Đông Nam á tuy chưa bị suy thoái trầm trọng nhưng nền kinh tế Việt Nam đã và đang phải chịu những tác động tiêu cực đáng kể của cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực tới đầu tư, thương mại, lạm phát, thất nghiệp và tăng trưởng kinh tế: từ năm 1998 tốc độ tăng trưởng kinh tế giảm so với năm 1997 từ 8,7% xuống 5,8% cho tới năm 1999 tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 5% năm 2000 là 6,75% tỷ lệ lạm phát giảm, đầu tư nước ngoài giảm đáng kể.

Vì vậy, trong giai đoạn đầu năm 1999 ngân hàng Nhà nước Việt Nam chưa có quyết định gì về việc điều chỉnh lãi suất họ e ngại việc tăng trưởng lãi suất sẽ gây khó khăn cho việc mở rộng tín dụng khiến tốc độ tăng trưởng kinh tế càng khó phục hồi và việc giảm lãi suất sẽ không khuyến khích được huy động vốn vào ngân hàng. Nhưng cho tới nay mọi việc đã thay đổi, nền kinh tế Việt Nam đang phát triển chậm, vốn trong ngân hàng ứ đọng, còn lại rất ít các nhà đầu tư muốn đầu tư vào Việt Nam vì vậy lãi suất đã được giảm rất nhiều trần lãi suất cho vay ngoại tệ chỉ là từ 5 - 6%/năm.

Đồng EURO ra đời hầu như không có tác động nhiều tới nền kinh tế Việt Nam trong việc điều chỉnh lãi suất bởi vì nhìn chung mối quan hệ vay nợ giữa Việt Nam và EU trong thời điểm này được ký kết ít. Hơn nữa nền kinh tế Việt Nam còn quá nhỏ để có thể theo kịp sự biến đổi tiền tệ của thế giới, phần lớn những nhà kinh doanh Việt Nam, các nhà xuất nhập khẩu hay các nhà đầu tư đều có một tâm lý chung là muốn sử dụng đồng USD một đồng tiền mang lại cho họ niềm tin vào sự ổn định giá cả của nó mà theo họ là sẽ không phải lo tới sự mất giá như đối với sự giảm giá  hiện tại của đồng EURO.

2.3.3. Tác động của đồng EURO đến dự trữ ngoại tệ và tỷ giá hối đoái.

Theo các số liệu thống kê hiện nay Việt Nam có khoảng 20% tổng kim ngạch xuất khẩu sang EU nhưng chỉ có tỷ lệ rất nhỏ vài phần trăm tỷ lệ dự trữ ngoại tệ của Việt Nam là bằng đồng tiền của các quốc gia đó. Vì vậy, đồng EURO ra đời và giảm giá chỉ gây ra một tác động nhỏ tới dự trữ ngoài tệ của Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước chỉ chuyển đổi một phần nhỏ dự trữ ngoại tệ bằng đồng tiền của các quốc gia EU sang đồng EURO để tiện cho việc giao dịch và thanh toán trực tiếp với các nước EU mặt khác giảm được hơn phí giao dịch trong thanh toán và trao đổi ngoại tệ.

Trong việc xác định tỷ giá hối đoái Việt Nam đang khai thác thế mạnh của đồng EURO xây dựng một chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát linh hoạt, gắn với một tập hợp các đồng tiền mạnh có nhiều quan hệ với khu vực như EURO, USD và JPY. Chế độ tỷ giá gắn chặt với một tổ chức các đồng tiền mạnh như vậy sẽ tăng được tính ổn định tỷ gía  hối đoái hiện hữu danh nghĩa do giảm bớt được các giao động giá trị đồng tiền các đối tác thương mại cũng như tránh được một số biến động của giá hàng nhập khẩu.

Sự hợp tác ngày càng chặt chẽ về kinh tế đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và các nước Châu Âu nói chung và các nước thuộc EU 11 nói riêng đã thúc đẩy phương án sử dụng đồng EURO bên cạnh đồng USD và đồng JPY trong rổ tiền tệ thay vì tỷ giá đồng Việt Nam theo một tỷ giá duy nhất là đồng USD.

3. Những thuận lợi và khó khăn trong quan hệ Việt Nam - EU do tác động của đồng EURO.

3.1. Những thuận lợi:

Đồng EURO đã ra đời và chúng ta đã thấy được sự ảnh hưởng của nó tới nền kinh tế Việt Nam. Chúng ta đã phân tích được hầu hết những tác động tích cực cũng như tiêu cực của nó vì vậy ở đây chúng ta sẽ đề cập một cách tổng quát nhất đến những thuận lợi mà nền kinh tế Việt Nam đã đạt được. Đó là:

- Quan hệ kinh tế Việt Nam - EU hiện nay ngày càng có chiều hướng tốt đẹp do đó sự ra đời của đồng EURO đã phần nào làm giảm bớt sự phụ thuộc vào đồng USD của Việt Nam, đồng thời Việt Nam thực hiện được chính sách mở cửa và đa dạng hoá và đa phương hoá trong quan tế quốc tế.

- EU là đối tác quan trọng trong quan hệ kinh tế thương mại vì vậy đồng EURO ra đời phát huy tính tích cực của nó làm cho quan hệ kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và EU ngày càng trôi chảy và thuận lợi hơn.

Khi đồng EURO ra đời các hoạt động xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU sẽ trở nên dễ dàng hơn do giảm đi được những chi phí trung gian của khâu thanh toán, do cả khách hàng và người bán cũng có được những thuận lợi trong việc tìm hiểu thị trường mà không cần tới thử nghiệm trên thị trường đó, họ có thể so sánh được giá cả của mặt hàng trên nhiều thị trường của các nước Châu Âu khác nhau.

Ngoài ra khi đồng EURO ra đời Việt Nam sẽ xuất sang EU nhiều hơn. Trước đây, mặc dù quan hệ buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và EU đã liên tục phát triển nhưng những thuận lợi về mặt thanh toán là cơ sở tốt cho hoạt động này.

- Thuận lợi của Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư: EU là khu vực có nhiều dự án đầu tư vào Việt Nam. Vì vậy, với việc ra đời của đồng EURO sẽ giúp cho các nhà đầu tư của cả hai phía dễ dàng so sánh và lựa chọn cơ hội đầu tư. Mặc dù cho tới nay đồng EURO chưa có biểu hiện tác động tới Việt Nam nhưng khi đồng EURO duy nhất tồn tại thì không thể bỏ qua vấn đề quan trọng này cho các dự án đầu tư.

- Một thuận lợi nữa cho kinh tế Việt Nam đó là trong hoạt động của ngân hàng Việt Nam khi sử dụng đồng EURO: Hiện nay ở Việt Nam có 10 chi nhánh ngân hàng của các nước trong khối EU hoạt động, chiếm 40% tổng số chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở nước ta và có gần 30 văn phòng đại diện của các ngân hàng châu Âu hoạt động. Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang có quan hệ đại lý, thanh toán, bảo lãnh, vay nợ, thương mại... với hàng trăm ngân hàng thuộc khối EU. Doanh số thanh toán mức vay nợ, và bỏ lãnh, phát hành thẻ tín dụng... của các ngân hàng Việt Nam với khu vực này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng số thanh toán và vay nợ quốc tế. Vì vậy, khi đồng EURO ra đời đã làm giảm đi các chi phí giao dịch hối đoái, thanh toán, giảm rủi ro về tỷ giá và lãi suất.

- Cho tới hiện nay khi đồng EURO đang giảm giá thì Việt Nam trước mắt đang có lợi trong các hợp đồng vay nợ và buôn bán cũng như xuất nhập khẩu và đầu tư.

3.2. Những khó khăn.

Đồng EURO ra đời Việt Nam cũng gặp phải không ít khó khăn:

- Việt Nam từ trước tới nay tuy quan hệ thương mại phần lớn là với EU nhưng lại sử dụng chủ yếu đồng USD trong quan hệ thanh toán, vì vậy nên ngay cả người dân Việt Nam cũng không muốn thay đổi thói quen đó khi không có cơ sở để tin tưởng vào sự chắc chắn của đồng EURO nhất là trong trong thời kỳ chuyển đổi này.

- Nền kinh tế Việt Nam còn quá nhỏ nên chưa thấy hết được những thuận lợi để tận dụng một cách triệt để, chủ quan trước những tác động tiêu cực nhỏ mà không hiểu rằng chỉ trong một thời gian ngắn nữa đó là một vấn đề không thể quan tâm thường xuyên.

- Ngân hàng nhà nước Việt Nam còn có tỷ lệ dự trữ ngoại tệ bằng đồng tiền của các nước Châu Âu quá nhỏ dẫn tới rủi ro về tỷ giá. Bởi vì khi đồng EURO duy nhất hoạt động thay cho toàn bộ các đồng tiền của các quốc gia thành viên thì lúc này đồng EURO sẽ có một sức mạnh tương đương với đồng USD và đồng JPY hiện nay. Nên nếu như Việt Nam không có một cơ cấu ngoại tệ hợp lý sẽ khó khăn trong việc thanh toán trực tiếp lại vừa có rủi ro cao về tỷ giá hối đoái trong các quan hệ tài chính do chỉ phụ thuộc một loại ngoại tệ mạnh là đồng USD.

- Khó khăn nữa đối với Việt Nam đó là ngay cả những nhà xuất nhập khẩu hiện nay cũng chưa xác định đúng tính cần thiết trong việc nghiên cứu những kiến thức cơ bản để hiểu biết về đồng EURO để thực hiện tốt hơn các hoạt động xuất nhập khẩu của mình, không có sự quan tâm chính đáng với đồng EURO các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam sẽ bỏ qua những cơ hội để tăng sản lượng xuất khẩu của mình mà cần phải bỏ ra chi phí nào.

Như vậy, Việt Nam cần phải có những nhìn nhận đúng đắn trước những tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế Việt Nam. Tận dụng mọi cơ hội trong tất cả mọi lĩnh vực, chủ động ứng phó với tất cả những tác động ngược trở lại của đồng EURO. Quan trọng nhất là trong hoạt động ngân hàng cần phải có những cơ cấu ngoại tệ thích hợp giữa các đồng tiền để giảm bớt được những rủi ro tiền tệ, rủi ro tỷ giá, tránh những tác động tiêu cực mạnh làm suy sụp nền kinh tế, nhất là hiện tại nền kinh tế Việt Nam còn đang nghèo và đang phát triển.

Chương III

 Biện pháp ổn định giá trị đồng EURO và một số vấn đề đặt ra cho Việt Nam

I. Triển vọng đồng EURO.

1. Đồng EURO sẽ là một đồng tiền mạnh.

- Thật vậy, có đầy đủ cơ sở để khẳng định đồng EURO có triển vọng sẽ là một đồng tiền mạnh. Giở lại lịch sủ thế giới ta chỉ thấy các liên minh quân sự, kinh tế, hoặc thương mại theo nhiều mức độ khác nhau từ "hiệp hội" đến "cộng đồng" rồi cao hơn nữa là "liên minh". Trong mỗi liên minh  đó,  độc lập chủ quyền về mặt đồng tiền của mỗi nước thành viên được tôn trọng nghiên ngặt. Lịch sử thế giới chưa từng chứng kiến một liên minh các quốc gia độc lập nào mà tại đó lưu hành một và chỉ một đồng tiền chung duy nhất.

Đồng EURO ra đời, không phải chỉ là một giấc mơ nữa, nó đã chính thức đi vào lưu hành trong hệ thống tiền tệ của thế giới mặc dù hiện nay chỉ trên danh nghĩa của các đồng tiền quốc gia thành viên theo tỷ giá của đồng EURO. Đồng EURO ra đời là kết quả một quá trình liên kết kinh tế quốc tế, hội tụ đủ những điều kiện để có thể hy vọng trong một tương lai không xa đồng EURO sẽ là đồng tiền mạnh của thế giới.

Thật vậy sự có mặt trong lưu thông của một đồng tiền bao giờ cũng là một hiện tượng xã hội, kết quả của một ý chí pháp lý của mỗi thể chế chính trị cụ thể được cộng đồng chấp thuận, trở thành đại điện tiền tệ cho một nền kinh tế cụ thể, vận hành theo một cơ chế nhất định. Đối với đồng EURO - kết quả của một quá trình liên kết kinh tế quốc tế về tiền tệ. Đã có những cơ sở chủ yếu sau để có thể khẳng định rằng tương lai đồng EURO sẽ là một đồng tiền mạnh và ổn định:

1.1. Quyết tâm chính trị cao.

Việc cho ra đời và vận hành đồng EURO xuất phát từ một ý tưởng nghiêm túc và quyết tâm lớn của các nguyên thủ, các nhà lãnh đạo Châu Âu ngay từ mới thành lập cộng đồng cho tới nay. Trong đó, các tác giả chính là đại diện Pháp và Đức. Đức lại luôn được coi là biểu tượng của kỷ luật thép về tài chính - ngân sách, đó là cơ sở để duy trì một hệ thống tài chính Nhà nước lành mạnh, đảm bảo ổn định tiền tệ. Tuy vậy, Đức sẽ không dành bất cứ cơ hội nào cho các Nhà nước thành viên khác có thể lạm dụng phát hành tiền để bù đắp thiếu hụt trong chi tiêu của Nhà nước gây ảnh hưởng tới giá trị và sự ổn định của đồng EURO.

1.2. Bước đi hợp lý, có cơ sở khoa học.

Đồng EURO ra đời theo một lịch trình được thiết kế hợp lý, thận trọng, thích hợp với sự vận động của thực tế. Về mặt kỹ thuật, sự ra đời của đồng EURO  là kết quả của quá trình chuẩn bị lâu dài và tuần tự từ thấp tới cao, không vội vàng, không đột ngột, khởi đầu bằng việc sáng lập đơn vị tiền tệ cung của Cộng đồng trên cơ sở tập hợp các đồng tiền quốc gia thành viên thường gọi là "rổ" tiền tệ (ECU), 1975), tiếp tục là thành lập và vận hành Hệ thống tiền tệ Châu Âu  (EMS, 1979) và quá trình triển khai Liên minh kinh tế và tiền tệ Châu Âu theo ba giai đoạn. Một thị trường EU rộng lớn như vậy cần được tăng cường sức mạnh bằng việc lưu hành đồng tiền chung đó cũng là logic phát triển tự nhiên. Đồng thời chính sức mạnh của thị trường thống nhất đó tạo cơ sở kinh tế cho sự ra đời đồng EURO mạnh và ổn định. Chẳng thế mà ông Stuart Eizenstat, thứ trưởng phụ trách các vấn đề kinh tế Mỹ phát biểu: "Đồng EURO ra đời là một phần của tiến trình phát triển EU cả về chiều sâu lẫn chiều rộng, là sự mở rộng logic của thị trường duy nhất".

1.3. Tiềm lực kinh tế vững chắc, sức mua hùng mạnh, dự trữ ngoại tệ lớn.

Châu Âu của đồng EURO có hơn 289 triệu dân, hội tụ 19,4% GDP toàn cầu và chiếm 18,6% thị trường thương mại quốc tế, tạo nên một trong ba cực kinh tế thế giới cạnh tranh quyết liệt với Mỹ và Nhật. Theo ước tính tổng dự trữ ngoại hối bằng đồng USD tại các ngân hàng Nhà nước các nước thành viên EU lên tới 570 tỷ USD. Dựa trên nền tảng kinh tế hùng hậu như vậy, đồng EURO hoàn toàn có thể duy trì được vai trò một đồng tiền mạnh và ổn định.

1.4. Tiêu thức hội nhập khắt khe, yêu cầu về độ hội tụ cao.

Muốn gia nhập khối EURO, một mặt các nước phải tự nguyện chấp nhận thay thế đồng bản tệ, đã tồn tại cùng với lịch sử dân tộc, bằng duy nhất đồng EURO chung với các nước thành viên khác. Mặt khác từng nước phải tự nguyện xây dựng, áp dụng một chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ trong khuôn khổ chiến lược hội tụ chung toàn khối, hợp pháp hoá bằng hiến chương ổn định và tăng trưởng (Dublin, Ailen, 12/1996), được thông qua chính thức tại Amsterdam (6/97). Tuy nhiên, đây là yêu cầu không dễ chấp nhận và không dễ được thực hiện. Bởi vì, theo truyền thống độc lập tự chủ về kinh tế, tài chính, tiền tệ, từ lâu đời nay, các Nhà nước thành viên đều tự mình xây dựng và điều hành hệ thống các chính sách kinh tế, tài chính, tiền tệ phù hợp với các mục tiêu chính trị của mình, không chịu bất cứ sự ràng buộc nào. Mỗi nước đều có thể sử dụng công cụ tỷ giá, lãi suất công cụ chi tiêu ngân sách, thậm chí công cụ phát hành để đối phó với những tình huống cụ thể nhất định. Đến nay khi chấp nhận đồng EURO những tuỳ tiện đó không còn nữa. Không những thế, trong khuôn khổ chiến lược hội tụ đã cam kết, mọi chính sách kinh tế, tài chính và tiền tệ đều phải có sự phối hợp hài hoà từ khâu xây dựng, điều hành tới kết quả thực tế của nền kinh tế. Điều đó được thể hiện trong hiệp ước Masstric mà chúng ta đã được nghiên cứu ở phần trên về các tiêu chuẩn hội nhập đối từng quốc gia thành viên. Đó là cơ sở để lựa chọn và sàng lọc các quốc gia có đủ tiêu chuẩn gia nhập EURO, và là những điều kiện bắt buộc, buộc các nhà nước thành viên sau khi ra nhập EURO, vẫn phải tiếp tục tôn trọng nhằm tạo nền tảng tài chính lành mạnh cho việc duy trì đồng EURO mạnh và ổn định.

1.5. Kỷ luật tài chính hà khắc.

Giả sử đến một lúc nào đó sau khi ra nhập khối EURO, liệu các nước thành viên có thể "nới lỏng" trong điều hành chính sách tài chính, tiền tệ hay không?

Câu trả lời "không" đã được cụ thể hoá trong hiến chương ổn định và tăng trưởng. Các hình phạt nặng nề sẽ được áp dụng đối với những nước có vi phạm, nhằm giữ gìn kỷ luật tài chính nhà nước, kỷ luật ngân sách, khống chế lạm phát và lãi suất, đảm bảo cân bằng tiền tệ trong nội bộ khối. Một hệ thống các quy tắc, cơ chế kiểm soát, báo động nhằm phát hiện các vi phạm kỷ luật tài chính, ngân sách đã được EU và các quốc gia phê chuẩn.

Chính kỷ luật tài chính hà khắc bắt buộc các nước thành viên phải duy trì nền tài chính quốc gia lành mạnh tạo cơ sở đảm bảo cho đồng EURO mạnh và ổn định trong tương lai khi mà nó thực sự ra đời cũng như trong suốt quá trình tồn tại của nó.

1.6. Ngân hàng Nhà nước độc lập.

Ngân hàng Nhà nước chiếm giữ vị trí then chốt trong điều hành chính sách tiền tệ của mỗi thể chế và do vậy nó giữ vai trò quan trọng trong đời sống kinh tế của thể chế đó. Nhưng nếu nó không có khả năng chịu nhiều áp lực chính trị khi xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ thì hậu quả tất yếu đã được thực tế kiểm nghiệm đó là sự bất ổn định về tiền tệ kéo theo sự bất ổn định vĩ mô, kìm hãm tăng trưởng kinh tế, thậm chí có thể gây khủng hoảng kinh tế. Vì vậy, EU cần quyết tâm bảo vệ vị trí độc lập của ECB trong hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ chung Châu Âu. Điều này vừa ngăn cản hữu hiệu việc lạm dụng tiền tệ để tài trợ cho các mục tiêu chính trị - nguồn gốc của lạm phát và bất ổn định tiền tệ, vừa đảm bảo cho đồng EURO mạnh và ổn định.

1.7. Chính sách tiền tệ thống nhất.

Sau khi đồng EURO ra đời thì các ngân hàng nhà nước của các quốc gia thành viên phải chịu sự điều hành  của ngân hàng ECB. ECB là người chịu trách nhiệm hoàn toàn trong điều hành chính sách tiền tệ thống nhất. Mục tiêu cuối cùng của chính sách tiền tệ thống nhất Châu Âu là ổn định giá cả từ đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng, giải quyết việc làm, giảm thất nghiệp.

Ngân hàng Trung ương Châu Âu ECB thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở, dự trữ bắt buộc, cho vay, cơ chế thanh toán, cơ chế giám sát... Tất cả những điều đó đều nhằm đạt tới sự nhất quán và ổn định tiền tệ ngay trong lòng EU trong khi hoạch định chính sách tiền tệ thống nhất Châu Âu, tạo nền tảng đảm bảo cho đồng EURO mạnh và ổn định.

1.8. Mức độ đồng nhất giữa các nước thành viên.

Tuy EU là một liên minh tập hợp nhiều quốc gia độc lập, có truyền thống văn hoá và trình độ phát triển khác nhau, nhưng với nỗ lực phi thường các nền kinh tế đã đạt được hội tụ cao trong liên kết tiền tệ, xây dựng các chính sách tài chính và tiền tệ, xây dựng các chính sách tài chính và tiền tệ.

Hầu hết các nước EU có mức độ kinh tế đồng đều không quá chênh lệch nhưng không thể không nói tới những nỗ lực của các quốc gia thành viên trong ổn định tỷ giá hối đoái, thắt chặt chính sách tiền tệ tăng cường kỷ luật tài chính, ngân sách, lương bổng, đặc biệt tại các nước có truyền thống "lỏng lẻo", mức lạm phát cao (Nam Âu), cùng với những tác động tích cực của thị trường chung thống nhất rộng lớn đã làm các nước thành viên xích lại gần nhau hơn, đồng nhất hơn, tạo cơ sở bền vững đảm bảo cho đồng EURO mạnh và ổn định.

1.9. Lợi ích cụ thể và cơ bản.

Việc duy trì đồng EURO mạnh và ổn định sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn là mất mát cho các thành viên EU nói chung cũng như từng quốc gia nói riêng trên mọi phương diện chính trị, kinh tế, thương mại hối đoái, đầu tư trực tiếp cũng như đầu tư gián tiếp. Đặc biệt là các nước thuộc khối EURO đều là những nước có công nghiệp phát triển có độ hướng ngoại cao, nền kinh tế các nước đó càng cần có một đồng tiền vừa mạnh vừa ổn định, đồng EURO mạnh và ổn định sẽ góp phần nâng cao uy tín quốc tế của Châu Âu, tăng cường sức cạnh tranh cơ bản của nền kinh tế, củng cố tiềm năng sẽ mang lại sức mạnh cho EU trong cạnh tranh quốc tế khốc liệt của thế kỷ tới. Đồng EURO mạnh và ổn định sẽ cấu thành một trong những yếu tố cơ bản hiệu quả nhất, mang tính chất chiến lược của Châu Âu trước vấn đề toàn cầu hoá kinh tế - tài chính đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn thế giới. Chính những lợi ích đó tạo nên những động lực thúc đẩy EU và từng nước thành viên nói riêng duy trì đồng tiền chung mạnh và ổn định.

2. Đồng EURO sẽ lấy lại giá trị và khẳng định vị trí của mình.

Qua phân tích thực trạng diễn biến và sử dụng ta thấy đồng EURO nhìn chung sau hơn 2 năm ra đời liên tục bị giảm giá so với đồng USD, Yên Nhật và tình hình sử dụng rất hạn chế. Điều đó nói lên đồng tiền chung sau khi ra đời tới nay chưa chứng tỏ được sức mạnh của mình và chưa tìm được vị trí xứng đáng trên thị trường quốc tế. Song qua phân tích các nguyên nhân ta thấy thực trạng này chưa nói nên điều gì về triển vọng của đồng EURO, sự giảm giá của nó chỉ là hiện tượng nhất thời, không mang yếu tố kinh tế vĩ mô. Các quan chức của ngân hàng trung ương Châu Âu, đạo diễn chính của dự án đồng tiền chung cũng nhìn nhận thực trạng này với quan điểm như vậy. Ông Win Duisenburg, chủ tịch ECB khẳng định: ông không cảm thấy lo ngại trước việc đồng EURO giảm giá và "Đồng EURO vẫn là một đồng tiền mạnh, cuối cùng có một con đường duy nhất mà nó sẽ đi... đó là tiến lên". Ngân hàng trung ương Châu Âu không cần thiết phải can thiệp ngay lập tức, hiện tượng này không đáng lo ngại, về trung hạn với bối cảnh kinh tế đang tiến triển tốt đồng EURO sẽ mạnh lên và đồng USD sẽ giảm xuống dần. Phải thấy rằng giá trị của một đồng tiền được quyết định chủ yếu bởi tiềm lực kinh tế của nước đó. Trước đây hơn 50 năm đồng USD đã thay thế đồng bảng Anh, trở thành đồng tiền quốc tế chủ yếu là do sau đại chiến thế giới Mỹ trở thành  cường quốc kinh tế trong khi đó hầu như toàn cảnh bức tranh kinh tế thế giới trở nên tiêu điều sau hai cuộc đại chiến thì Mỹ lại làm giàu cho nền kinh tế của mình từ chiến tranh, đưa dự trữ vàng nên trị giá 24 tỷ USD trong khi đó toàn thế giới  chỉ có 6 tỷ USD tiền mặt trôi nổi trên các kênh lưu thông cho nên giá trị đồng USD được bảo đảm, đã lấy được lòng tin của dân chúng toàn thế giới và vị trí của USD được chính thức xác lập từ hiệp định Bretton woods, 1944). Cùng với sự lớn mạnh của nền kinh tế Mỹ là sự củng cố vị trí của đồng đôla. Vì vậy cho đến nay tuy hiệp định Bretton Woods đã sụp đổ gần 30 năm nhưng đồng USD vẫn giữ được vai trò độc tôn trên thế giới.

Với sự ra đời của đồng EURO, liên minh tiền tệ Châu Âu sẽ tạo ra một đơn vị kinh tế thống nhất về tiền tệ có quy mô tương đương với Mỹ. Với bối cảnh kinh tế EU tăng trưởng khá mạnh. Trước mắt đồng đôla vẫn giữ vai trò thống trị, song vai trò của đồng EURO sẽ tăng dần lên trong các năm tới, và khi đó nó có thể ganh đua với đồng USD trên tất cả các lĩnh vực dự trữ quốc tế (đồng EURO sẽ có nhiều lợi thế để thúc đẩy thế giới tin tưởng và ưa chuộng sử dụng đồng EURO hơn), tỷ lệ sử dụng trong giao dịch ngoại hối quốc tế, giao dịch thương mại, đầu tư quốc tế... trong tương lai đồng EURO không chỉ được sử dụng trong EU 11 mà nó rất có khả năng sẽ trở thành ngoại tệ chủ chốt trong thanh toán, dự trữ của các nước ngoài khối, đặc biệt là ba khu vực: Trung - Đông Âu, khu vực có nhiều quan hệ kinh tế với EU và nằm trong đối tượng mở rộng của EU, hai khu vực là Châu Phi và các nước ven địa trung hải. Có cơ sở để khẳng định điều đó vì:

- Nhiều nước Trung Đông Âu sẽ tham gia EU và hiện đang gắn đồng tiền quốc gia với đồng DM. 

- EURO sẽ được sử dụng ở các nước Châu phi vốn là nơi thuộc địa cũ của Pháp, đang sử dụng đồng FRANCE Pháp làm bản vị và cũng có những quan hệ kinh tế đối ngoại chủ yếu với Pháp, một thành viên lớn trong EU. 

- Đối với khu vực ven Địa Trung Hải, việc sử dụng đồng EURO có thể được triển khai nhanh chóng bởi 2 lý do: các nước này có truyền thống buôn bán thương mại với EU và triển vọng thành lập khu vực mậu dịch tự do EU - Địa Trung Hải vào 2010. Ngoài ra do đặc tính ưu việt của đồng tiền chung, EURO có thể sẽ được sử dụng rộng rãi ở một số thị trường khác vốn có quan hệ buôn bán với EU (Châu á, Mỹ...).

Như vậy, có thể khẳng định rằng đồng EURO ra đời sẽ thực hiện được những chức năng biến nó trở thành đồng tiền quốc tế. Đồng EURO sẽ là đồng tiền có độ tin cậy cao, và cơ sở của những chính sách kinh tế lành mạnh đảm bảo bằng sự tồn tại lâu bền của Hiến trương ổn định và tăng trưởng, nhất là EURO lại được quản lý bởi ECB độc lập chỉ có mục tiêu duy nhất là ổn định giá cả. Do vậy, EURO sẽ trở thành đồng tiền dự trữ quan trọng. Thêm nữa, khả năng lưu thông và chiều sâu của thị trường tài chính Châu á sẽ thuận lợi cho các giao dịch trên thị trường này, tăng cường sức hấp dẫn của EURO với tư cách là công cụ đầu tư tài chính quốc tế và phương tiện dự trữ của các ngân hàng trung ương.

Thống nhất tiền tệ và hội nhập tài chính Châu Âu sẽ tăng sức hấp dẫn của đồng EURO, từ đó tạo cho đồng EURO một vị trí mới trên thị trường tài chính thế giới. Thực tế, từ sau hiệp ước Maastricht được ký kết các tiến trình liên kết của EU đã bắt đầu được thúc đẩy nhanh chóng, nhằm làm cho Châu Âu thay đổi một cách mạnh mẽ vào năm 2000. Các biện pháp đề ra không chỉ phát triển theo chiều sâu (đưa tiền mặt EURO vào lưu thông)  mà còn phát triển theo chiều rộng (mở rộng qúa trình liên kết với việc kết nạp các thành viên mới). Tại hội nghị cấp cao Hensinki - với "tuyên bố thiên niên kỷ" - đã xác định lộ trình kết nạp thêm 13 thành viên mới , bao gồm 6 nước đã thương lượng gia nhập EU từ năm 1997 là: Hungari, Balan, Cộng hoà Séc, Estonia, Slovenia, và Síp; Sáu nước khác đã nộp đơn là: Bungari, Latvia, Mantan, Rumani, và Slovakia bắt đầu thương lượng gia nhập EU vào tháng 2 - 2000 cùng ứng cử viên Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là lần "mở cửa" thứ tư - lần mở cửa lớn nhất từ trước tới nay, "một thời kỳ hợp nhất chưa từng có", bắt đầu tiến trình mở rộng sang phía Đông. Với việc mở rộng này, EU hy vọng sẽ ngày càng lớn mạnh, với một thị trường 500 triệu dân, sản xuất hơn 20% lượng hàng hoá và dịch vụ thế giới. EU sẽ tăng mạnh tiềm lực của mình về lãnh thổ thêm 34%, dân số thêm 29% và trở thành một thị trường lớn nhất trên thế giới, đồng thời củng cố vị trí của mình trong WTO, IMF, OECD.

Hiện tại, EU đang tập trung vào việc thiết lập ba vành đai kinh tế. Các nước trong cộng đồng Châu Âu là hạt nhân, hiệp hội thương mại tự do Châu Âu là vành đai thứ hai và một số nước Đông Âu là vành đai thứ ba. EU hy vọng sẽ thống nhất Châu Âu trên cơ sở thống nhất về kinh tế.

Kinh nghiệm hoà hợp của Châu Âu đang làm thay đổi cách suy nghĩ của các nhà hoạch định chính sách tiền tệ trên toàn thế giới. Trước khi có đồng EURO, vấn đề "hợp tác tiền tệ" chủ yếu chỉ có nghĩa là: tuân theo những dự định lặng lẽ của quỹ dự trữ liên bang Mỹ, vì đồng đôla là đồng tiền chính trên thế giới. Song đồng EURO đã chứng minh là có sự thay đổi, đó là việc tạo ra những điều kiện kinh tế và tài chính cho một đồng tiền ổn định giữa một nhóm nước. Như quyết định mới đây của ASEAN +3 gồm các nước thành viên và Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, cùng góp các nguồn lực tài chính của họ để làm giảm sự dễ biến động của tỷ giá hối đoái. Điều này cũng tựa như một số hiệp định bắt đầu đưa Châu Âu vào con đường liên minh tiền tệ hồi những năm 70. Các nước Châu ¸ đã bắt đầu nói đến những "dàn" tỷ giá hối đoái cố định, đúng như cuộc đối thoại đã đưa Châu Âu đến đồng tiền chung. Châu Âu đã phải mất 25 năm để đi từ thử nghiệm đầu tiên trong việc thuần thục các thị trường ngoại hối cho đến lúc đồng EURO ra đời. Vậy sao không thể nghĩ đến một đồng tiền Châu á chung?    

II. Một số biện pháp đề suất nhằm ổn định giá trị đồng EURO.


Qua xem xét tình hình diễn biến của đồng EURO và kết quả của các biện pháp của ECB và EU - 11 đã sử dụng cũng như tình hình kinh tế EU và các điều kiện khác em xin đề xuất một số biện pháp ổn định giá trị đồng EURO

1. Đối với ngân hàng Trung ương Châu Âu.

Tăng lãi suất của ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB).
Nâng cao lãi suất của ECB, bằng cách này sẽ làm cho đầu tư bằng đồng EURO trở nên hiệu quả hơn, từ đó khuyến khích sử dụng đồng EURO và dẫn đến tăng giá. Tuy nhiên công cụ này có những hạn chế của nó. Chính sách lãi xuất phải đảm bảo quan hệ lạm phát < lãi gửi < lãi vay < lợi nhuận bình quân. 

Ngân hàng Trung ương Châu Âu có điều kiện để tăng lãi suất vì kinh tế EU trong thời gian qua có những dấu hiệu phát triển tốt, tốc độ tăng trưởng kinh tế khá cao... Trong khi đó kinh tế Mỹ lại chững lại trong quý IV năm 2000 và mấy tháng đầu năm 2001. Vì vậy ECB có cơ sở tăng lãi suất khi cần thiết và với điều kiện trên chắc chắn sẽ có tác dụng lớn từ chính sách này.

Trong chính sách lãi suất ECB nếu hợp tác với FED sẽ có hiệu quả hơn, điều này trên thực tế rất khó thực hiện do mục tiêu của Mỹ là duy trì đồng đôla mạnh, mặt khác những xung đột thương mại căng thẳng giữa Mỹ và EU liên tiếp xảy ra, và Mỹ cũng không muốn đối thủ của đồng USD lại lên giá. Song không phải là không thể thương lượng được.

Chính sách lãi suất cũng là chính sách thường được các quốc gia áp dụng nhằm ổn định giá trị đồng tiền, tuy nhiên với một khu vực gồm nhiều quốc gia với những đặc điểm kinh tế, chính sách khác nhau như EU thì việc điều chỉnh mức lãi suất của ECB cần phải hết sức cẩn thận vừa đảm bảo khôi phục giá trị đồng EURO vừa tạo điều kiện cho các quốc gia thành viên phát triển kinh tế.

Can thiệp trực tiếp của ngân hàng trung ương Châu Âu (ECB) vào thị trường ngoại tệ: 

Căn cứ vào quy luật cung cầu nếu giá của một hàng hoá giảm thì nó có ít người mua hơn người bán. Quy luật cung cầu cũng có giá trị đối với những ngoại tệ. Ngân hàng trung ương Châu Âu lúc đó có thể mua đồng EURO và bán đồng USD. Khi cầu của đồng EURO tăng nhất định sẽ đẩy giá của nó lên. Nhưng liệu làm thế họ có thể đảo ngược được chiều hướng thị trường không? Việc đồng EURO có được người tiêu dùng ưa chuộng hay không còn tuỳ thuộc vào niềm tin của họ vào đồng tiền này, vào những chính sách  mà ECB đưa ra. Sự mất giá nhanh chóng của đồng EURO sau gần hai năm (mất giá 27%) có thể giữ được niềm tin cho người tiêu dùng không, điều này ECB cần phải sôưm xem xét. 

Mặc dù, ECB vẫn nắm giữ một nguồn dự trữ lớn, và có thể ra tay can thiệp vào thị trường bất cứ lúc nào nhưng cần phải nhận rõ rằng bất cứ can thiệp nào của ECB đều có nguy cơ thất bại.

2. Đối với bản thân các nước thành viên EU.

- Tăng tốc những cải cách cơ cấu, chính sách trong toàn EU sẽ không dễ dàng gì để đạt được sự hồi phục ổn định của đồng EURO đã được hình thành vững chắc trên các thị trường trong gần hai năm qua. Song mục tiêu này vẫn có thể đạt được nếu các thành viên trong khu vực EURO đẩy mạnh các cuộc caỉ cách kinh tế như kiến tạo ra các thị trường lao động linh hoạt hơn, cơ cấu lại hệ thống bảo hiểm xã hội và thực hiện cắt giảm thuế hơn nữa. Công cụ này được các nước ưu tiên nhằm vào dài hạn. Đó là tìm cách để có thể nhất thể  hoá cao nhất đồng EURO. Đồng EURO là đồng tiền không điển hình bởi vì nó không phải là nền tảng của một quốc gia duy nhất, sẽ gặp khó khăn do tính đa dạng của luật lệ tài chính và xã hội riêng của mỗi nước. Để tăng cường lòng tin vào đồng tiền chung cần phải làm cho luật pháp và các quy tắc của các quốc gia xích lại gần nhau.

Kể từ khi liên minh tiền tệ ra đời, chỉ có chính sách tiền tệ được thống nhất trong phạm vi toàn EU, còn chính sách tài chính vẫn do các nước thành viên độc lập thực hiện. Thực ra chính sách tài chính có ý nghĩa to lớn không kém chính sách tiền tệ, hơn nữa nó còn có tác dụng phối hợp với chính sách tiền tệ trong việc ổn định giá trị đồng tiền. Mâu thuẫn này tất yếu sẽ gây bất lợi cho việc phối hợp nhịp nhàng giữa chính sách tài chính và chính sách tiền tệ, và theo đó chúng có ảnh hưởng nhất định đến hậu quả lạm phát của EU. Chính sách tiền tệ của ECB có nhiệm vụ trước hết là ổn định giá trị đồng EURO và nó được trang bị đầy đủ những công cụ có hiệu lực để làm việc đó như: Quy định trong toàn liên minh tỷ lệ thâm hụt ngân sách thấp, mức nợ thấp, tỷ giá hối đoái cố định... Nhưng tất cả những biện pháp đó lại có xu hướng kìm hãm sự tăng trưởng kinh tế trong EURO. Vì vậy, sự tăng trưởng kinh tế của EU giờ đây phải chuyển sang cho chính sách tài chính. Nếu như chính sách tài chính  vẫn chưa được phối hợp trong toàn EU thì mục đích tăng trưởng kinh tế trong toàn liên minh vẫn còn là vấn đề khó khăn.

Trong liên minh tiền tệ (EMU), cuộc cạnh tranh nhằm giảm chi phí sản phẩm ngày càng trở lên căng thẳng hơn. Thuế là nhân tố chi phí của doanh nghiệp, nên cũng nằm trong tâm điểm của cuộc cạnh tranh này. Nhưng thuế cũng là nguồn thu quan trọng của Nhà nước. Với xu hướng cạnh tranh ngày càng làm giảm mức thuế trong toàn EU, nguy cơ tồn tại một mức thuế thấp không đủ khả năng tài chính cho những nhiệm vụ của nhà nước đã có thể xuất hiện. Chỉ có sự phối hợp chính sách thuế giữa các nước thành viên của EMU mới loại trừ được khả năng nói trên.

Trong khu vực đồng EURO, sự khác biệt về trình độ phát triển của các nước còn rất lớn. Một trong những biện pháp để giảm phân cực đó là sự tái phân phối lại thu nhập quốc dân trên toàn liên minh Châu Âu để viện trợ cho những khu vực tài chính yếu kém. Đem thu nhập của một nước giàu có để chu chuyển không hoàn lại cho một nước nghèo hơn, sẽ rất khó được thực hiện nếu như trong phạm vi toàn EU không có một chính sách ngân sách thống nhất, một cơ chế tổ chức và một cơ sở luật pháp hài hoà.

Như vậy, để có được một đồng tiền chung ổn định và được sử dụng rộng rãi trên thị trường đòi hỏi các quốc gia thành viên phải điều chỉnh các chính sách của mình cho phù hợp với mục tiêu chung của toàn liên minh. Phối hợp các chính sách kinh tế tài chính sẽ tạo cho đồng EURO một môi trường thuận lợi trong quá trình phát triển của đồng tiền chung này.

Tóm lại, mỗi biện pháp trên đều có tính hai mặt của nó, việc sử dụng chúng nhằm ổn định giá trị đồng EURO đòi hỏi các nước thành viên phải kết hợp chặt chẽ với ECB. Trong từng giai đoạn khác nhau, với từng bối cảnh kinh tế thế giới, ECB có thể lựa chọn phương sách thích hợp nhất cho việc thực hiện nhiệm vụ của mình - ổn định giá trị đồng EURO.

III. Kinh nghiệm của một số quốc gia trong việc giải quyết những tác động của đồng EURO.

Đồng EURO đã đi vào lưu hành và nó đã gây ra một sự biến động lớn cho nền kinh tế thế giới. Sự ra đời của nó mang theo cả những tác động tích cực và cả những tác động tiêu cực mà chúng ta đã được nghiên cứu  ở phần trên.

Ngay từ thời kỳ đầu cho tới tận bây giờ vấn đề đồng EURO vẫn trở thành một tranh cãi lớn trên thị trường tiền tệ và tài chính thế giới. Rất nhiều quốc gia quan tâm và lo lắng tới vấn đề của đồng EURO, cũng chính bởi sự quan tâm đến đồng EURO quá nhiều ngay từ khi nó chưa ra đời đã làm cho giá đồng EURO bị nâng cao khi vừa mới ra đời để bây giờ vấn đề lại quay ngược trở lại trong sự giảm giá đến bất ngờ của đồng EURO.

Các quốc gia Châu á cũng như Châu Âu và cho tới cả những quốc gia châu Phi cũng hết sức quan tâm đến vấn đề đồng EURO. Các nhà chính sách của từng quốc gia nghiên cứu và dự báo cho riêng quốc gia của mình về những tác động của đồng EURO đối với nền kinh tế của họ.

Sau đây là kinh nghiệm của một vài quốc gia có những phản ánh rõ ràng nhất khi đồng EURO ra đời. 

Quan điểm của mỗi quốc gia về sự ra đời của đồng EURO và những phản ứng rất khác nhau. Tuy nhiên trong phạm vi bài chỉ đề cập đến một số nước có những quan điểm và phản ứng rõ ràng, các nước có quan hệ kinh tế lớn với EU, các nước trong khu vực ASEAN, các nước lớn trên thế giới.

Thứ tự nghiên cứu từ các nước trong khu vực tới các nước lớn và ưu tiên các nước có phản ứng mạnh.

1. Hồng Kông.

Khi đồng EURO của 11 quốc gia Châu Âu ra đời thì Hồng Kông là nơi quan tâm hơn cả đối với vấn đề này, vì quan hệ buôn bán giữa Hồng Kông - Châu Âu chiếm kim ngạch đáng kể. Năm 1997 kim ngạch buôn bán Hồng Kông - EU đạt 45 tỷ ECU (408 tỷ HK$) chiếm 13% tổng kim ngạch cả năm của Hồng Kông với toàn thế giới. Châu Âu là bạn hàng lớn thứ ba của Hồng Kông sau Trung Quốc, Mỹ, Đài Loan,...

Ông Lương Triều Cơ - Cố vấn kinh tế ngân hàng Hồng Kông nói: "Sau khi đồng EURO đi vào hoạt động sẽ kích thích kinh tế và buôn bán trong nội bộ EU, tăng trưởng của nền kinh tế Châu á. Chỉ cần kinh tế phục hồi thì vốn đầu tư nước ngoài lại quay về với Châu á. Nhưng mối đe doạ của đồng EURO đối với các nền kinh tế Châu á vẫn không bằng những vấn đề tồn tại trong bản thân các quốc gia Châu á sau khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế trong những năm vừa qua. Dư âm của cuộc khủng hoảng Châu á cũng đã để lại cho Hồng Kông những hậu quả rất nặng nề". 

Sau khi đồng EURO đi vào lưu hành thì lượng lưu hành tiền tệ trong nội bộ 11 nước sẽ giảm đi, song do HK$ chủ yếu có liên hệ với đồng GBP nên chưa dự kiến được mức độ thu hẹp về lượng lưu hành tiền tệ. 

Giới ngân hàng Hồng Kông cho rằng Hồng Kông có thể khai thác sản phẩm có liên quan tới đồng EURO để bù đắp cho tổn thất của mình. Nhưng do sự biến động và rủi ro khi sử dụng đồng EURO vẫn còn tồn tại, những sự biến động không ngừng của đồng EURO trong suốt thời gian lưu hành đã làm cho tất cả các nhà đầu tư Hồng Kông hoang mang và lo sợ khi muốn đầu tư vào Châu Âu. Vì vậy vẫn còn phải cần một khoảng thời gian nhất định để quan sát và đánh giá mức độ ổn định của đồng tiền này. Tuy nhiên hiện tại một số doanh nghiệp đã có quan hệ buôn bán lâu dài với EU thì vẫn tin tưởng vào sự thành công của đồng EURO, họ vẫn quyết định chuyển đổi một số ngoại tệ của mình sang đồng EURO và tham gia vào các đợt phát hành trái phiếu của EU.

2. Đài Loan.

Đồng EURO sẽ đi vào hoạt động và lưu thông với cả tiền giấy và tiền kim loại nhưng nó phải trải qua một giai đoạn mà người ta gọi là thời kỳ chuyển đổi của đồng EURO, từ năm 1999 đến năm 2002.

Theo Thống đốc ngân hàng Nhà nước Đài Loan Bành Hoài Nam cho biết, kết cấu dự trữ ngoại tệ của Châu Âu sẽ chuyển toàn bộ sang đồng EURO. Chứng tỏ tới đây đồng EURO có khả năng trở thành đồng tiền mạnh ngang hàng với đồng USD. Mọi người vẫn chưa hẳn mất lòng tin vào sự thành công của đồng EURO họ vẫn chờ đợi một tương lai sáng sủa hơn. Cho nên chúng ta bất luận là cơ cấu tiền tệ hay thương nhân cần phải sớm ứng phó.

Quan hệ buôn bán châu Âu và Đài Loan giữ vai trò hết sức quan trọng. Kim ngạch xuất khẩu của Đài Loan sang châu Âu chiếm 18 - 19% lượng mậu dịch xuất khẩu. Đồng EURO đi vào vận hành tất sẽ có ảnh hưởng rất lớn đối với mậu dịch quốc tế và các thương nhân Đài Loan đều quan tâm tới đồng EURO nhưng khi đồng EURO liên tục giảm giá thì họ lại tỏ ra không quan tâm và phần lớn lại duy trì tư duy cũ và bám chặt vào đồng USD và nghi ngờ sự thành công đồng EURO. Song ngân hàng nhà nước Đài Loan vẫn có những việc làm tích cực để đón chào sự ra đời của đồng EURO. 

Đồng EURO ra đời ảnh hưởng tới cơ cấu tiền tệ, ngoài việc tăng thêm dự trữ để đổi mới hệ thống tin tức máy tính, huấn luyện nhân viên giao dịch, để tiến hành chuyển đổi sang chế độ tiền mới. Thống đốc ngân hàng nhà nước Đài Loan cho rằng khi chế độ tiền tệ thống nhất sẽ làm cho lượng giao dịch ngoại hối xuyên quốc gia của Châu Âu giảm mức độ lớn. Theo tính toán của Ngân hàng Đài Loan, nếu lấy giao dịch ngoại hối của 15 nước Châu Âu để tính, sau khi đồng EURO ra đời sẽ giảm 8 - 10% lượng thị trường ngoại hối toàn cầu (khoảng 100 tỉ USD), một bộ phận thị trường ngoại hối sẽ đứng trước cắt giảm. Nhất thể hoá tiền tệ Châu Âu mở rộng trong mô hình cạnh tranh cơ cấu tiền tệ cũng ngày càng mãnh liệt. Để giảm thấp giá thành nâng cao hiệu suất kinh doanh, rủi ro giảm sẽ lôi cuốn thị trường tiền tệ toàn cầu. 

Liên minh Châu Âu là khu vực xuất khẩu lớn thứ ba của Đài Loan chỉ sau Mỹ, Hồng Kông, đồng thời cũng là khu vực nhập khẩu lớn thứ ba của Đài Loan sau Nhật và Mỹ. Những năm gần đây  mậu dịch của Đài Loan đối với Châu Âu từ xuất siêu chuyển thành nhập siêu. Theo tập quán báo giá của Đài Loan đối với khu vực này xuất khẩu chủ yếu thanh toán bằng đồng USD, nhập khẩu chủ yếu tính bằng tiền của nước xuất khẩu. Sau khi thực hiện thống nhất tiền tệ Châu Âu, khả năng XNK và báo giá bằng đồng EURO là rất cao vì có một thị trường thống nhất cho nên tới đây quan hệ mậu dịch giữa thương nhân Đài Loan với Châu Âu càng mật thiết hơn.

Đồng EURO ra đời sẽ ảnh hưởng tới Đài Loan trên các mặt:

- Vì nhất thể hoá tiền tệ, sẽ hình thành thị trường tiêu dùng lớn thứ hai toàn cầu, có lợi cho Đài Loan khai thác thị trường bán ra cho nước ngoài.

- Mặt khác, hầu hết các nước EU mậu dịch XNK báo giá bằng đồng EURO, không chỉ miễn trừ được rủi ro hối đoái mà còn hạ thấp giá thành vận chuyển. Đồng thời, sau khi thống nhất EU lãi suất dài hạn đồng EURO sẽ duy trì ở mức tương đối thấp, có lợi cho các tập đoàn của Đài Loan đến Châu Âu tìm kiếm vốn.

Về tiêu cực: kỳ hạn ngắn, vì các nước EU đã giảm thấp bội chi thặng dư và mức lạm phát sẽ áp dụng chính sách thắt chặt, không có lợi cho xuất khẩu của Đài Loan sang châu Âu. Ngoài ra, sau khi tiền tệ thống nhất các tập đoàn lớn xuyên quốc gia của Châu Âu đưa ra sự san xẻ gánh vác chịu chung rủi ro thu mua, từ đó sức cạnh tranh sẽ nâng cao và thay thế một bộ phận thị trường sản phẩm của Đài Loan. Đồng EURO ra đời sẽ cùng đồng USD và đồng JPY trở thành đồng tiền tệ mạnh, rất dễ nảy sinh ảnh hưởng tiêu cực cho các tập đoàn, thương nhân về nâng giá thành nhập khẩu của Châu Âu.

Các chuyên gia kinh tế của Đài Loan cho rằng mặc dù trong thời kỳ hiện nay đồng EURO có bị những tác động dẫn đến giảm giá nhưng nhất định sẽ thách thức với địa vị chủ chốt lâu nay của đồng USD. Thời kỳ đầu đồng EURO ra đời bị chao đảo nhưng về lâu dài sẽ cần cung và cầu đối với đồng EURO và lúc này đồng EURO sẽ ổn định lại vị trí của nó. Vì vậy, để có được mậu dịch với khu vực Châu Âu các nhà đầu tư cần sớm có biện pháp ứng phó để tránh tổn thất.

3. Thái Lan

Nói về tác động của đồng EURO, mới đây thứ trưởng bộ thương mại Thái Lan, tiến sĩ Pravich Rattanapia nêu rõ đồng EURO có thể trở thành một thách thức tiềm tàng đối với sự thống trị thế giới của đồng USD trong thương mại và tài chính quốc tế sự ra đời của đồng EURO đã đưa châu Âu vào một thiên niên kỷ mới với một đồng tiền đủ mạnh để làm thay đổi cả về kinh doanh  trong nước ở châu Âu lẫn kinh doanh của thế giới. Trong tất cả các đồng tiền mạnh được sử dụng trong thương mại thế giới, đồng USD chiếm 48%, các đồng tiền nội tệ của Liên minh châu Âu chiếm 31% và đồng JPY chiếm 5% về khối lượng thương mại thế giới, EU chiếm 30% xuất khẩu của thế giới, trong khi đó Mỹ chiếm khoảng 13,7% và Nhật chiếm khoảng 7% thị trường thế giới. Tiến sĩ Pravich cho rằng đồng EURO chắc chắn đóng vai trò quan trọng hơn trong thương mại quốc tế.

EU là một trong những bạn hàng lớn của Thái Lan. Trong thời gian từ tháng 1 đến thàng 12 năm 1998 xuất khẩu của Thái Lan sang khu vực EMU đã lên đến 6,24 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm trước đó, chiếm 13% tổng khối lượng xuất khẩu của Thái Lan. EMU là thị trường xuất khẩu lớn thứ ba của Thái Lan sau Mỹ và ASEAN. Trong khi đó, hàng nhập khẩu từ EMU chiếm chiếm 10% tổng khối lượng nhập khẩu của Thái Lan, đồng USD đóng vai trò quan trọng nhất (chiếm 90%) trong việc tạo thuận lợi cho các giao dịch kinh doanh. Trong khi đó các đồng nội tệ của liên minh châu Âu chiếm chưa đầy 7%. Về nhập khẩu của Thái Lan thì đồng USD lại chiếm tỷ lệ 59% và các đồng nội tệ của Liên minh châu Âu chiếm 33%.

Để đánh giá tác động của đồng EURO đối với thương mại quốc tế của Thái Lan, tiến sĩ Pravich cho rằng việc đưa vào sử dụng đồng tiền này có thể tạo ra tác động tích cực hoặc tiêu cực có thể có một sự kết hợp của hai tác động này. Nếu nhìn vào mặt tiêu cực thì đồng EURO có thể đem lại các tác động tiêu cực sau:

- Xuất khẩu của Thái Lan sang EMU, đặc biệt là những sản phẩm tương tự với sản phẩm buôn bán trong khu vực EURO, sẽ phải cạnh tranh gay gắt hơn bởi giá cả tăng đáng kể. Sản phẩm của Thái Lan sẽ ít có khả năng cạnh tranh hơn bởi giá cả tăng đáng kể  Sản phẩm của Thái Lan sẽ ít có khả năng cạnh tranh hơn so với các sản phẩm được sản xuất hoặc buôn bán trong khu vực đồng EURO. Đồng EURO sẽ giảm bớt chi phí giao dịch và rủi ro về tỷ giá hối đoái của các nhà sản xuất trong khu vực EURO. Những mặt hàng xuất khẩu của  Thái Lan đã bị ảnh hưởng gồm máy tính và linh kiện, hàng may mặc, giày dép, đài, vô tuyến và linh kiện, sản phẩm sẵn, hải sản đóng hộp, máy vi deo và vi mạch.

- Bước đầu sử dụng đồng EURO, các nhà xuất khẩu Thái Lan sẽ đương đầu với tình hình chi phí tăng cao trong hệ thống kế toán, dữ liệu và máy tính .

Ngoài ra, nếu đồng EURO tăng giá so với đồng Bath của Thái Lan thì hàng hoá của Thái Lan sẽ rẻ hơn trong EMU và sẽ khiến khu vực EURO tăng cường chế độ bảo hộ.

Ngược lại, đồng EURO cũng có thể đem lại những tác động tích cực như sau:

- Đồng EURO sẽ là một thách thức tiềm tàng đối với sự thống trị của đồng USD trong thương mại quốc tế, các nhà xuất khẩu của Thái Lan có thể cải thiện khả năng cạnh tranh nhờ có thể giảm bớt rủi ro và giảm sự phụ thuộc vào hoàn toàn vào đồng USD.

- Bản thân khu vực EURO sẽ là thị trường lớn nhất thế giới đối với buôn bán hàng hoá và đầu tư. Nếu giá trị của đồng EURO được củng cố và ổn định lâu dài và nếu 4 nước còn lại của Liên Minh Châu Âu cũng sử dụng đồng EURO thì các nền kinh tế của khu vực EURO sẽ được mở rộng  và phát triển một cách  vững chắc với sức mua được tăng cường. Điều này sẽ tạo ra những triển vọng tốt hơn cho các nhà xuất khẩu và đầu tư Thái Lan.

- Các nhà kinh doanh Thái Lan nhập khẩu sản phẩm của EMU có thể sẽ có lợi từ sản phẩm giá rẻ hơn vì có sự minh bạch rõ ràng hơn về giá cả và sự cạnh tranh gia tăng giữa các nhà sản xuất trong EMU.

- Đồng EURO được coi là sẽ góp phần làm giảm chi phí hoạt động của các công ty đó trong EMU. Ngoài ra, mỗi nước trong 11 nước thuộc EMU sẽ phải giới hạn ngân sách để tuân thủ Hiệp ước tăng trưởng và ổn định do đó sẽ tạo ra tình hình vốn dôi thừa và khả năng tiền mặt cao. Điều này có thể sẽ dẫn đến việc chuyển dịch đầu tư sản xuất sang các nước bên ngoài khu vực EURO, trong đó có Thái Lan.

Trong khi đó, tại một cuội hội thảo mới đây do báo Ngày kinh doanh tổ chức với chủ đề "Hai tháng có mặt của đồng EURO và tác động của nó đối với nền kinh tế Thái Lan", Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Bangkok cho rằng đồng tiền chung Âu (ECU) dường như chỉ đóng vai trò nhỏ trong thương mại quốc tế, khác với những dự kiến trước đây. các nhà đầu tư đã dịch chuyển đầu tư của họ từ Liên Minh Châu Âu sang thị trường Mỹ do kinh tế của các nước thành viên EU đang suy giảm, ví dụ kinh tế của Đức trong quý 4/98 đạt mức tăng trưởng 4%. Theo ông này, đồng EURO đang trong thời kỳ quá độ do đó không có vai trò tích cực trong xuất khẩu và thương mại quốc tế của Thái Lan như người ta đã nghĩ. Tuy nhiên, trong ba năm tới, sau khi đã sử dụng một cách đầy đủ đồng EURO sẽ có vai trò lớn hơn trên phạm vi toàn cầu .

Bên cạnh những khó khăn về kinh tế mà các nước Châu Âu đang phải đương đầu, lãi suất ở các nước này cũng đã giảm xuống không đủ để hẫp dẫn các nhà đầu tư. Do đó, đồng EURO đã bị mất giá so với các đồng tiền mạnh như đồng USD và JPY. 

So với đồng Bath của Thái Lan, đồng EURO sau một tuần khi được chính thức đưa vào sử dụng đã đạt tới tỷ giá 42,6 Bath / EURO và tiếp tục giảm dần tới mức 41,32 Bath /EURO.

4. Trung Quốc.

Ngày 28/12 Ngân hàng Nhà nước và cục quản lý ngoại tệ Trung Quốc tuyên bố: bắt đầu từ 1/1/1999 các cơ cấu tiền tệ, các doanh nghiệp và tư nhân Trung Quốc có thể chấp nhận và sử dụng đồng EURO trong giao dịch kinh tế, buôn bán, tiền tệ.... đối với 11 nước trong EU, đồng thời có thể mở tài khoản bằng đồng EURO. Với quyết định này,Trung Quốc sẽ dự trữ ngoại tệ một phần bằng EURO thay cho đồng JPY và đồng USD với cơ cấu là cứ 10 đơn vị dự trữ tiền tệ thì có thể là 4 USD, 4 EURO và 2 Yên. Điều này có nghĩa là đồng EURO sẽ nhanh chóng đứng ngang hàng với đồng USD và vượt qua đồng JPY. Tuy nhiên tới thời điểm này đồng EURO đã không có được vị trí huy hoàng của nó do rất nhiều nguyên nhân mà chúng ta đã được biết ở trên. Nhưng nền kinh tế Trung Quốc có mối quan hệ mật thiết với EU bởi vậy dù đồng EURO có như thế nào đi chăng nữa Trung Quốc cũng không thể loại bỏ khỏi đồng EURO trong hệ thống tiền tệ của mình.

Các chuyên gia kinh tế tiền tệ Trung Quốc đã đưa ra kiến nghị 4 điểm đối với việc sử dụng đồng EURO như sau:

- Không nên khuyến khích các doanh nghiệp vội vã mở tài khoản bằng đồng EURO. Bởi  lẽ lấy đồng EURO và đồng tiền khác của Châu Âu làm tiền thanh toán vẫn có rủi ro.

- Sau khi đồng EURO đưa vào sử dụng thì vẫn còn thời gian 3 năm đồng tiền của các nước EU - 11 cũng song song tồn tại với đồng EURO, nên vẫn có chênh lệch trong quá trình chuyển đổi.

- Khi du lịch ở 11 nước, du khách cần chú ý khi mua hàng ở các cửa hàng. Chỉ khi nào thấy có hàng chữ "Có thể trả bằng tiền của Châu Âu" trên cửa hàng mới là cửa hàng thanh toán bằng đồng EURO.

Trung Quốc là bạn hàng mậu dịch lớn thứ ba của EU, một mặt đồng EURO sẽ giúp Trung Quốc giảm bớt rủi ro và tổn thất về hối đoái, hạ được giá thành chi phí kinh doanh. Mặt khác, việc sử dụng đồng EURO sẽ thúc đẩy sự việc tổ chức lại ngân hàng và xí nghiệp của Châu Âu, ngân hàng và xí nghiệp của Trung Quốc sẽ đứng trước sự cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh đó cũng cần chú ý đến xu hướng bảo hộ mậu dịch của EU sau khi dùng đồng tiền này. Nhưng suy cho cùng, đồng EURO ra đời sẽ mang lại lợi nhuận nhiều hơn hại cho Trung Quốc.

Theo tin mới nhất gần đây tuy đồng EURO giảm giá liên tục nhưng Trung Quốc vẫn đứng đầu về kế hoạch phát hành trái phiếu bằng đồng EURO.

5. Nga.

Trong khi mọi quốc gia đang chờ đón đồng EURO thì ngay từ đầu Nga đã tỏ ra lo ngại về việc đưa đồng EURO vào sử dụng, vì nó mang ý nghĩa chính trị và kinh tế rất lớn.

Về chính trị, uy tín và vai trò của "Đại châu Âu" sẽ lấn át nước Nga. Về kinh tế sau khi đưa đồng EURO vào sử dụng, thì kinh tế châu Âu có thể phát triển mạnh mẽ càng bỏ xa Nga. Như vậy Nga càng lép vế ở châu Âu.

Như vậy, qua phản ứng và các cách đón nhận đồng EURO cùng với việc đưa ra các giải pháp để tránh những tác động của đồng EURO của mỗi quốc gia chúng ta nhận thấy rằng hầu hết các quốc gia có quan hệ với EU đều phải quan tâm tới vấn đề chuyển đổi hệ thống tiền tệ của EU. Mỗi quốc gia có những cách giải quyết khác nhau phù hợp với nền kinh tế của mình. Đồng thời ta cũng nhận thấy được sức quyến rũ của đồng EURO đối với các quốc gia trên toàn cầu. Sự xuất hiện của một hệ thống tiền tệ mới không phải là một vấn đề nhỏ mà nó có tính chất toàn cầu. Đồng EURO hầu hết mang lại cho các quốc gia một mặt lợi nói chung là giảm rủi ro về tỷ giá, về chi phí giao dịch và giảm sự phụ thuộc của đồng nội tệ của các nước vào đồng USD. Nhưng đó chỉ là trên lý thuyết, trên những dự đoán còn thực tế phải là một quá trình kéo dài và cần phải có sự đón bắt được trước những cơ hội và trách những rủi ro do đồng EURO gây ra.

Tất cả sẽ được giải đáp sau ngày 1-1 -2002 và chậm nhất là vào ngày 1- 7 - 2002 lúc đó đồng EURO bằng kim loại và tiền giấy sẽ được đưa vào sử dụng. Người tiêu dùng sẽ biết đến nó và lúc này tính toàn cầu của nó sẽ được phát huy tác dụng.

IV. Một số vấn đề đặt ra đối với Việt Nam.

1. Dự đoán xu hướng tác động của đồng EURO đối với Việt Nam.

Từ tình hình thực tế và những nhìn nhận cho tương lai của đồng EURO chúng ta có thể phần nào đưa ra được những dự báo cho những tác động đối với nền kinh tế Việt Nam. Những dự báo có thể đúng hoặc sai so với điều xảy ra trong tương lai, nhưng dù sao nó được dựa trên sự đánh giá, phân tích theo triển vọng của đồng EURO với những niềm tin vững chắc.

1.1. Đối với thị trường tài chính Việt Nam.

Về tổng quan, kinh tế Việt Nam đã kết thúc giai đoạn của thời kỳ kế hoạch 5 năm 1996 - 2000, trong đà phát triển kinh tế này đã hình thành cơ bản cơ chế thị trường có sự quản lý của nhà nước, đã phát triển  quan hệ quốc tế lên một bước mới, được đánh dấu bởi các sự kiện: gia nhập Hiệp hội các nước Đông Nam á (ASEAN - 7/1995), ký hợp đồng thương mại với Mỹ, ký hiệp định khung hợp tác với EU, tham gia và hoạt động tổ chức diễn đàn hợp tác kinh tế ¸ - Âu (ASEM), là thành viên của diễn đàn kinh tế Châu ¸ - Thái Bình Dương (APEC - 11/1998), và đang đàm phán để ra nhập tổ chức thương mại thế giới (WTO)...

Trong bối cảnh như trên, triển vọng đồng EURO đối với kinh tế Việt Nam như thế nào phụ thuộc vào mức độ quan hệ kinh tế của Việt Nam với các nước trong khối các nước EURO, và sự ưa chuộng đến mức độ nào đối với đồng EURO trong các giao dịch thương mại và quốc tế trên thế giới trong thời gian tới. Tuy nhiên có thể thấy ngay rằng, đối với kinh tế Việt Nam, sự ra đời của đồng EURO sẽ làm giảm sự phụ thuộc vào đồng USD.

Liệu đồng EURO có được các quốc gia Châu á sử dụng làm đồng tiền dự trữ hay không sẽ phụ thuộc vaò sức mạnh và tính ổn định  của nó sau khi đã qua giai đoạn khủng hoảng này. Theo đánh giá của các quan chức Châu Âu thì việc duy trì một đồng EURO có một thị trường vốn rộng lớn và dồi dào là một điều có tính chất lâu dài và phải có niềm tin. Đồng USD hiện đang ngày càng mạnh và đang chiếm chỗ đứng trên toàn thị trường thế giới, nhưng đồng EURO cũng sẽ khẳng định chỗ đứng của nó trên thị trường thế giới, tạo ra  một sự cân bằng cho hệ thống tiền tệ thế giới và cho khu vực.

Tuy giá đồng EURO so với đồng USD giảm nhưng một số nền kinh tế ở Châu á đang giữ quan điểm là sẽ chuyển một tỷ lệ nhất định dự trữ ngoại tệ của mình sang đồng EURO như Đài Loan, đã chuyển hầu hết dự trữ ngoại tệ của mình sang đồng DM và FF sang đồng EURO. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia tài chính - ngân hàng, đồng EURO có thể giảm so với đồng USD do nhiều yếu tố chi phối, nhưng không thể không dự toán rằng xu thế hiện diện của đồng EURO trong dự trữ ngoại tệ của các nước Châu á sẽ góp phần tích cực giảm bớt thuộc vào đồng USD, hỗ trợ giảm thiểu các yếu tố rủi ro của hệ thống tài chính ngân hàng khắc phục hậu quả của cuộc khủng hoảng khu vực. Sức mạnh của 11 quốc gia sẽ được thống nhất và hợp lý nhất lại tạo nên một đồng tiền ổn định và có tính toàn cầu. Điều này có nghĩa là hoạt động giao dịch buôn bán và vay mượn bằng đồng EURO sẽ giảm rủi ro và chi phí ngân hàng sẽ giảm đi.

Với xu thế lớn mạnh của đồng EURO cũng như sự hợp tác ngày càng chặt chẽ về kinh tế đầu tư thương mại giữa Việt Nam và các nước Châu Âu nói chung, các nước EU nói riêng, nhiều chuyên gia kinh tế đã cho rằng Việt Nam nên sử dụng đồng EURO bên cạnh đồng USD và đồng JPY trong rổ tiền tệ xác định tỷ giá VDN. Thay vì chỉ ấn định tỷ giá VND duy nhất theo đồng USD như từ trước đến nay, tỷ giá VND theo rổ tiền tệ mới có thể được xác định theo công thức: e, = ( si x ei​ ( Trong đó, ei là tỷ giá VND so với đồng USD, JPY và EURO); si = (kim ngạch nhập khẩu từ nước i)/(Tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam).

Tỷ giá VND sẽ không chỉ phụ thuộc vào sức mạnh của đồng USD mà còn phụ thuộc cả vào giá trị của đồng JPY và đồng EURO, tất nhiên với các mức độ khác nhau tùy thuộc vào tỷ trọng thanh toán nhập khẩu hàng hoá từ các khối nước khác nhau (bước đầu có thể 60% tổng kim ngạch nhập khẩu là từ các nước thu bằng đồng USD, còn lại 40% thu bằng đồng JPY hoặc EURO).

Sự gia tăng liên tục với tốc độ tăng nhanh về kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và EU từ năm 1991 đến nay càng khẳng định tính vững chắc của xu thế: Việt Nam không chỉ sử dụng đồng EURO để đa dạng hoá dự trữ ngoại tệ của mình mà còn có thể dùng đồng tiền này trong giao dịch buôn bán, vay mượn với chính các nước EU, do vậy, Việt Nam có thể đàm phán cấp Chính phủ với các nước EU cho Việt Nam vay các khoản tiền bằng đồng EURO để hỗ trợ các nhà xuất khẩu Việt Nam đang trong tình trạng thiếu vốn. Các khoản vay bằng đồng EURO đó của Việt Nam một sẽ góp phần mạnh mẽ công cuộc cải tổ kinh  tế hiện nay ở Việt Nam. Sự ra đời của đồng EURO cũng sẽ đóng vai trò tích cực trên thị trường tài chính và trong thanh toán thương mại ở Châu á, thay thế dần vai trò của đồng USD trong khu vực, góp phần nhanh chóng khắc phục hậu quả khủng hoảng, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội theo xu hướng toàn cầu hoá.

1.2. Đối với hoạt động thương mại quốc tế.

Dưới góc độ thương mại, với tư cách là một nước xuất khẩu, Việt Nam sẽ chịu tác động của đồng EURO trong tương lai. Bởi vì, có thể có nhiều doanh nghiệp tại 11 nước thành viên sẽ chọn EURO làm đơn vị hạch toán tính toán, báo cáo kế toán tài chính, kê khai thanh toán thuế hàng năm. Gần đây, không chỉ riêng các doanh nghiệp lớn, mà ngày càng có nhiều doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ thông báo sẽ chọn đồng EURO làm đơn vị tiền tệ chính thức trong hạch toán.

Chúng ta hãy nhìn nhận qua cơ cấu xuất khẩu hàng hoá Việt Nam - EU. Tất cả các doanh nghiệp Việt Nam tham gia xuất khẩu đều đánh giá cao thị trường EU. Cho đến nay EU vẫn là thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam đặc biệt là đối với sản phẩm có giá trị gia tăng cao. So với các thị trường khác như là Nhật Bản, các nước ASEAN, các thị trường chủ yếu tiêu thụ hàng nguyên vật liệu thô của Việt Nam thì phần giá trị gia tăng của các doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu sang thị trường EU cao hơn. Riêng những hàng hoá cần có quota như các sản phẩm may mặc, năm nào Việt Nam cũng đàm phán để được tăng thêm quota và thực tế kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc của Việt Nam sang EU tăng liên tục trong thời gian qua. Ngoài sản phẩm may mặc, giầy dép, thủy sản truyền thống, các doanh nghiệp Việt Nam hoàn toàn có thể xuất khẩu thêm nhiều loại hàng hoá khác vào thị trường EU. Đó là kết luận của đại diện công ty tư vấn TAC, sau cuộc khảo sát thị trường Việt Nam năm 1999 theo yêu cầu của phái đoàn EU tại Việt Nam.

Nhưng có một vấn đề đối với xuất nhập khẩu Việt Nam đó là chưa xuất khẩu được trực tiếp sang EU. Nhiều nước ASEAN hiện đang đóng vai trò trung gian trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU. ở thời kỳ đầu sự có mặt của các trung gian là cần thiết để hàng Việt Nam tiếp cận thị trường EU. Tuy nhiên quan hệ trực tiếp đã thực sự trở thành một đòi hỏi cấp bách để đánh dấu sự có mặt một cách độc lập của hàng Việt Nam trên thị trường lớn này.

Từ khi đồng EURO ra đời chúng ta lại càng thấy rõ được những thuận lợi trong việc thiết lập mối quan hệ trực tiếp hai bên. Việt Nam sẽ có lợi hơn nhiều khi chỉ sử dụng một đồng tiền duy nhất trong quan hệ thương mại, việc tính toán ký kết hợp đồng cũng như công tác khuyến mại hoặc khi triển khai thị trường Châu Âu sẽ trở nên dễ dàng hơn. Rõ ràng thống nhất giá cả, thống nhất tiền tệ trong khối EU 11 nước sẽ thuận lợi hơn rất nhiều cho Việt Nam trong quan hệ thương mại với EU nhưng đồng thời cũng sẽ là một thách thức cạnh tranh đối với hàng hoá Việt Nam vì các nước bạn hàng khác của EU cũng sẽ có những lợi thế tương tự như Việt Nam.

EURO ra đời cũng là một dịp tốt để Việt Nam mở rộng quan hệ thương mại với những nước khác trong khối EU hiện đang có ít giao lưu thương mại như Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha... khi cả Châu Âu chỉ sử dụng một đồng tiền, hàng hoá Việt Nam, một khi đã xâm nhập được vào một nước bạn hàng quen thuộc nào đó (ví dụ Pháp hoặc Đức) chắc chắn sẽ được các công dân nước khác biết đến mà không tốn tiền tiếp thị, quảng cáo. Hơn nữa, các nước này có trình độ phát triển thấp hơn, khách hàng ít khó tính hơn Đức, Pháp, yêu cầu của họ gần với khả năng đáp ứng của Việt Nam hơn. Do vậy sản phẩm của ta có nhiều cơ may và dễ được chấp nhận và dễ xâm nhập hơn.

Như vậy đồng EURO ra đời tuy hiện đại chưa tác động tới quan hệ thương mại Việt Nam và EU nhưng dự báo sau năm 2002 khi đồng EURO được lưu hành với đồng tiền bằng giấy hoặc xu thì lúc đó nó mới thực sự tác động tới quan hệ thương mại giữa Việt Nam và EU. Tuy nhiên Việt Nam cần chuẩn bị trước các tình huống có thể xảy ra để kịp thời xử lý những tác động bất ngờ xảy ra dù lớn hay nhỏ.

1.3. Đối với quan hệ vay nợ giữa Việt Nam với EU.

Vấn đề vay và trả nợ giữa Việt Nam với EU được nghiên cứu và xử lý trong khuôn khổ chung của liên minh và phù hợp với kế hoạch chuyển đổi của từng nước.

Đồng EURO sẽ thực sự tác động tới quan hệ vay nợ giữa Việt Nam và EU khi đồng EURO thực tế đi vào lưu hành. Bởi vì, cho tới nay dù đồng EURO đã ra đời được hơn hai năm nhưng ảnh hưởng của nó đối với Việt Nam trên lĩnh vực này hầu như không xảy ra. Đồng EURO vẫn tiếp tục giảm nhưng nó không gây cho các hợp đồng, hiệp định vay nợ đã được ký kết giữa Việt Nam và EU một trở ngại nào.

Tương lai của đồng EURO không thể dự báo được một cách hoàn toàn chính xác, song chúng ta tin tưởng đồng EURO sẽ vững mạnh và có những tác động tích cực đối với Việt Nam.

Hiện tại, Việt Nam chưa chuyển đổi các khoản nợ bằng đồng DM và đồng FF sang đồng EURO mặc dù đó là hai đồng tiền chính của EU. Bởi hai nguyên nhân sau:

- Thứ nhất, là do đồng EURO chưa ổn định nên các hiệp định được ký kết trước ngày 1 - 1 - 1999 vẫn giữ nguyên tất cả các yếu tố như: lãi suất vay, thời hạn trả, phương thức thanh toán... theo từng hiệp định đã ký kết. Trị giá pháp lý của các hiệp định không hề bị thay đổi bởi nguyên nhân EURO.

- Thứ hai, là do giữa các bên đều đang có sự nghi ngờ về tính ổn định của đồng EURO nên chưa muốn chuyển đổi vì sợ phần thiệt hại sẽ về mình. Nếu sau khi chuyển đổi mà đồng EURO mạnh lên thì người cho vay có lợi, còn nếu đồng EURO giảm đi thì người vay có lợi.

Tất cả đều phải chờ đợi đến thời điểm 2002, dự đoán rằng khi đó tất cả các khoản vay nợ của Việt Nam đối với 11 quốc gia EU phải chuyển sang đồng EURO. Đồng EURO sẽ mạnh lên và như vậy theo nguyên lý chung lãi suất dài hạn trên thị trường tiền tệ sau khi đồng EURO xuất hiện phải thấp hơn lãi suất tương ứng đang tính trên các đồng bản tệ như DM, FF... lúc đó Việt Nam sẽ có lợi hơn trong các khoản vay nợ đối với EU. Tuy nhiên còn tuỳ thuộc vào mối quan hệ hợp tác giữa hai bên Việt Nam và EU để đưa ra những thoả thuận mới mang tính chất hai bên cùng có lợi định hướng quan hệ lâu dài Việt Nam và EU.

1.4. Đối với khả năng thu hút vốn đầu tư từ các nước EU vào Việt Nam.

Sau khi tất cả các đồng tiền của 11 quốc gia EU không còn được lưu hành nữa, đồng EURO sẽ trở thành đồng tiền Châu Âu duy nhất, lúc đó nó sẽ phát huy sức mạnh của mình, và mối quan hệ đối với các nhà đầu tư của hai phía Việt Nam và EU sẽ có nhiều thuận lợi. Vì khi đó tất cả các dự án đến từ các nước EU - 11 sẽ đều dùng chung một đơn vị tiền tệ nên việc tính toán, đánh giá dự án đầu tư sẽ đơn giản hơn, dễ so sánh hơn. Khả năng lựa chọn tính khả thi và lợi nhuận cho một dự án đầu tư sẽ chính xác hơn. Các nhà đầu tư, cũng như bên được đầu tư cũng giảm bớt được những chi phí trong việc trao đổi tiền tệ, chỉ còn tồn tại duy nhất việc trao đổi giữa VND và EURO, chứ không phải qua đồng USD như trước kia. Vốn đầu tư được lưu thông hơn, tăng tốc độ cho các dự án đầu tư. Bởi vậy, từ nay cho tới năm 2002 và sau năm 2002 sự hợp tác về kinh tế, đầu tư và thương mại giữa Việt Nam và EU sẽ ngày càng được thắt chặt.

Chậm nhất là ngày 1/7/2002, ngân hàng Nhà nước Việt Nam cũng sẽ phải chuyển đổi một phần dự trữ ngoại tệ của mình sang đồng EURO. Dù đồng EURO lúc đó yếu hay mạnh, nhưng quan hệ đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và EU không thể kết thúc. Bởi vậy, dù với tỷ lệ dự trữ nhỏ nhưng Việt Nam sẽ phải chuyển đổi một phần dự trữ ngoại tệ sang đồng EURO và tăng dần tỷ lệ dự trữ bằng đồng EURO cho thích hợp với việc giao dịch và thanh toán trực tiếp với EMU, giảm mức độ lệ thuộc vào đồng USD, giảm chi phí giao dịch ngân hàng và phan tán được rủi ro về tỷ lệ giá.

1.5. Về quan hệ tỷ giá VND và EURO.

VND là một đồng tiền yếu, do đó có thể nói rằng quan hệ tỷ giá giữa VND và đồng EURO không thể xác định dựa trên mối quan hệ hợp tác trực tiếp về mọi mặt giữa Việt Nam và EU mà phải xác định bởi quan hệ gián tiếp dựa trên cơ sở mối quan hệ tỷ giá giữa đồng USD, đồng EURO, đồng JPY.

Tóm lại.

Sự xuất hiện của đồng EURO cũng như là sự ảnh hưởng của thời đại EURO tới nền kinh tế Việt Nam mà phần lớn là sự ảnh hưởng của nó tới lĩnh vực đầu tư và thương mại.

Khu vực sử dụng đồng EURO với một đồng tiền mạnh, một hệ thống tài chính hiệu quả và một sự phát triển thích hợp sẽ là một cơ hội phát triển tốt cho Việt Nam khi mà nền kinh tế Việt Nam đang trong thời kỳ củng cố quan hệ với EU.

Đối với Việt Nam môi trường kinh tế mới có sự tham gia của đồng EURO là một sự thay đổi khó kiểm soát. Việt Nam là một quốc gia nhỏ và đang phát triển, do đó sự ảnh hưởng chỉ mang tính giản đơn chứ không đến mức khuấy động nền kinh tế. Nhưng chúng ta cũng không thể loại bỏ hẳn những tác động của nó trong một số những lĩnh vực quan trọng. Vấn đề chính là Việt Nam nhận thức như thế nào về sự tác động của đồng EURO?

Việt Nam đã và đang đối mặt với những khó khăn trong công việc thiết lập mối quan hệ bạn hàng duy trì thị phần đang gia tăng nhưng quan trọng hơn là vấn đề lâu dài Việt Nam phải cải tổ tổng thể để cải tiến tình hình cạnh tranh và loại bỏ những cản trở chính trong nền kinh tế. Không phải là thời đại của đồng EURO sẽ ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam được tạo bởi những mất cân đối vĩ mô hay tạo ra những vấn đề về cơ cấu mà đó là ở Việt Nam. Việt Nam cần có những phản ứng đúng lúc với những thay đổi liên tục trên nền kinh tế thế giới nói chung và Châu Âu nói riêng.

ảnh hưởng của đồng EURO tới vấn đề quản lý kinh tế vĩ mô cũng đã đem ra bàn luận, các nhà chính sách Việt Nam cũng đã xác định đồng EURO sẽ là đối trọng với đồng USD và đồng JPY.

Việt Nam cần phải hiểu rõ luật chơi, nắm vững và biết vận dụng thời cơ thích hợp thì chắc chắn sẽ khai thác được nhiều lợi ích tận dụng được những cơ hội và đối phó được với những thách thức đặt ra. Việt Nam cần hiểu rõ những ưu thế của mình trong cả mối quan hệ song phương để từ đó thấy được những quyền lợi của Việt Nam.

2. Một số giải pháp nhằm xử lý tác động của đồng EURO đối với Việt Nam.

Qua nghiên cứu ở tất cả phần trên đây, chúng ta đã thấy được bao quát về hình ảnh đồng EURO, về tác động của nó tới nền kinh tế toàn cầu cho tới toàn khu vực và cho tới từng quốc gia trong đó có nền kinh tế Việt Nam.

Tuy Việt Nam là một quốc gia nhỏ xong quan hệ Việt Nam và EU lại là lớn và ngày càng phát triển, vì vậy nền kinh tế Việt Nam không thể tránh khỏi sự tác động của đồng EURO mà chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Cho tới thời điểm đồng EURO đã giảm giá rất nhiều, ngân hàng Trung ương Châu Âu đã 7 lần tăng lãi suất.

ECB lập luận cho việc tăng lãi suất là tăng trưởng kinh tế các nước Châu Âu sáng lạng, lượng tiền mặt tăng nhiều và tỷ giá hối đoái thấp. ECB cho rằng tỷ giá hối đoái thấp hiện nay của đồng EURO không phản ánh được những chỉ tiêu cơ bản về tình hình kinh tế Châu Âu, EURO giảm giá xong kinh tế EU đã khởi sắc, các chỉ tiêu kinh tế cơ bản có chuyển biến khả quan.

Trước tình hình này, Việt Nam cũng cần chuẩn bị trước cho mình tình huống và cách xử lý để tránh gây ra sự bất ngờ đối với những tác động của đồng EURO.

2.1. Về lĩnh vực xuất nhập khẩu.

Cho tới thời điểm này thì EU là một trong những thị trường trọng điểm của các nhà xuất nhập khẩu Việt Nam, vì vậy đồng EURO ra đời không chỉ có vai trò đồng tiền dự trữ mà nó còn tạo ra những lợi ích khi được sử dụng trong trao đổi buôn bán, vay mượn với chính các nước EU theo thoả thuận song phương.

Một là: hầu hết các nhà xuất khẩu của Việt Nam đang trong tình trạng thiếu vốn do vậy Việt Nam có thể đàm phán cấp Nhà nước với các nước EU để ký kết các hợp đồng về việc các ngân hàng thương mại của các nước EU cho Việt Nam vay các khoản tiền bằng đồng EURO để hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như các cá nhân tham gia hoạt động xuất khẩu sang EU. Các khoản vay này có thể là trung hạn hoặc dài hạn với lãi suất ưu đãi từ 3 - 5 năm đầu.

Hai là, Nhà nước cần hỗ trợ cho các doanh nghiệp đặc biệt là những doanh nghiệp tham gia hoạt động XNK trên thị trường EU. Chẳng hạn như tổ chức những cuộc hội thảo mang tính chất quốc gia để giúp cho các doanh nghiệp làm quen dần với hệ thống tiền tệ mới, giúp cho các doanh nghiệp có được những thông tin về thị trưòng tiền tệ EURO... để các doanh nghiệp Việt Nam có đủ điều kiện đón nhận các cơ hội và xử lý các thách thức một cách tốt nhất trong quan hệ buôn bán với EU khi EU sử dụng đồng EURO.

Thực tế trước khi đồng EURO ra đời có rất nhiều cuộc hội thảo về sự ra đời của đồng EURO nhưng khi đồng EURO thực sự ra đời thì hầu như không có ai quan tâm đến vấn đề mà cả thế giới đang sôi sục. Phải chăng do đồng EURO giảm giá liên tục nên không thu hút được sự chú ý của các nhà xuất nhập khẩu, nhà nước cũng ít quan tâm tới một đồng tiền đại diện cho cả một khu vực kinh tế mà Việt Nam đang có quan hệ buôn bán chủ yếu và là một thị trường tốt cho sự phát triển của thương mại Việt Nam.

Ba là, để doanh nghiệp có những cơ hội tham gia các hoạt động đầu tư, thương mại với các quốc gia EU, nhà nước cần giúp các doanh nghiệp làm quen với đồng EURO. Trong khoảng thời gian mà mọi giao dịch còn chưa bắt buộc phải thanh toán bằng đồng EURO nên hướng cho các doanh nghiệp mở những tài khoản bằng đồng EURO để kịp với những thời cơ đầu tiên khi đồng EURO thật ra đời.

Bốn là, về phía các doanh nghiệp cần soát xét các hợp đồng đã ký với các doanh nghiệp thuộc EMU và còn hiệu lực đối với các hợp đồng thanh toán trong giai đoạn "không bắt buộc, không cấm đoán", cần cân  nhắc , tính toán và đàm phán với nước ngoài có nên quy đổi sang đồng EURO hay không? Nếu có việc quy đổi sẽ thực hiện như thế nào? Đối với các hợp đồng còn hiệu sau cả giai đoạn quy đổi trên, thì việc quy đổi sang đồng EURO là bắt buộc, vậy bài toán quy đổi sẽ được giải quyết ra sao?

Để trả lời được những câu hỏi trên thì trước hết là Nhà nước cần có những phương hướng chỉ đạo cơ bản chung để cho các doanh nghiệp hiểu được những ích lợi cũng như những thách thức của đồng EURO. Hệ thống ngân hàng Nhà nước Việt Nam đại diện cho nhà nước cần sớm có hệ thống tỷ giá của đồng EURO để giúp cho các doanh nghiệp theo dõi những biến chuyển của đồng EURO. Ngân hàng cũng cần mở những tài khoản hoặc cũng nên có những phương thức thanh toán bằng đồng EURO tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động trên thị trường EU sớm làm quen với đồng EURO để tới khi đồng EURO thật ra đời doanh nghiệp đã quen và có thể dựa vào được những lợi thế của đồng EURO như: lợi thế về chi phí giao dịch ngoại hối, chi phí chuyển đổi... từ đó hạ giá thành sản phẩm chiếm lĩnh thị trường EU.

Năm là, bản thân doanh nghiệp tham gia hoạt động xuất nhập khẩu với EU cũng cần phải có sự chuẩn bị đón chào đồng EURO. Phải cho đội ngũ nhân viên mình làm quen với đồng EURO, tận dụng tối đa những thời cơ thuận lợi cho việc xuất nhập khẩu hàng hoá của mình trên thị trường này khi mà cả EU là một khối duy nhất. Doanh nghiệp sẽ có được sự so sánh giữa các thị trường của các nước EU để lựa chọn cho mình những thị trường thích hợp nhất mà còn tiết kiệm được chi phí marketing - một khoản chi phí khá lớn khi xâm nhập vào thị trường mới.

Sáu là: các doanh nghiệp cần có các phương thức phù hợp để thu hút các doanh nghiệp của các nước EU cùng tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu như: Sử dụng hợp đồng thương mại đặc biệt (STA: Special Trade Agreement) nhưng hợp đồng này phải mở tài khoản ESCROW (tài khoản bị phong toả). Hiện nay Việt Nam chưa cho phép các doanh nghiệp được sử dụng tài khoản này, làm hạn chế khả năng mở rộng hợp tác đầu tư nước ngoài nhất là khả năng thực hiện hợp đồng thương mại đặc biệt để mua sắm các thiết bị phục vụ nông nghiệp và bán được các sản phẩm nông nghiệp.

2.2. Về lĩnh vực đầu tư.

Đầu tư của các nước EU vào Việt Nam được xem xét trên hai  hình thức: ODA và FDI. Hiện nay ODA của các nước EU cho Việt Nam đang dẫn đầu trong số các nước thực hiện ODA cho Việt Nam. FDI có xu hướng phát triển mạnh, vì vậy để thu hút được nhiều dự án đầu tư của các nước EU nên có những biện pháp sau:

Một là, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư EU sử dụng đồng EURO trên thị trường tiền tệ Việt Nam. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần có đội ngũ nhân viên thành thạo trong việc tính toán hoặc trao đổi đồng tiền này đảm bảo cho việc tính toán các dự án đầu tư được thuận lợi, giảm thiểu tối đa các chi phí giao dịch, chi phí chuyển đổi,

Hai là, đối với các dự án đầu tư đang thực hiện cần phải có những cuộc trao đổi bàn bạc để đưa ra những quyết định chính xác về việc có nên chuyển đổi đồng tiền tính toán của dự án sang đồng EURO hay không? Tại thời điểm này khi đồng EURO đang giảm giá thì những dự án đầu tư được tính bằng đồng ECU trước kia nếu quy đổi ra đồng EURO sẽ mang lại lợi nhuận cho Việt Nam. Nhưng Việt Nam cần phải có những thái độ tích cực để các dự án đầu tư được thực hiện trọn vẹn, tránh tình trạng bỏ dở hay rút lại các hợp đồng đã ký kết vì nền kinh tế muốn phục hồi và phát triển cần phải thu hút được nhiều dự án đầu tư.

Ba là, đối với những dự án mới, thực hiện trước thời điểm 1 - 1 - 2002 thì việc tính toán cũng cần phải được cân nhắc có nên tính toán giá trị của dự án theo đồng EURO không khi mà đồng tiền này đang còn nhiều rủi ro hay tính bằng đồng USD? Giải quyết được vấn đề này là cả một qúa trình nghiên cứu và dự báo về những biến động của đồng EURO, tìm được những điểm mạnh và những điểm tiêu cực để đối phó.

Bốn là, các nhà đầu tư của Việt Nam cần phải chớp thời cơ, nhanh chóng xâm nhập  vào EU, so sánh và tính toán các dự án đầu tư của mình bằng đồng EURO để lựa chọn nơi đầu tư hiệu quả nhất. Các nhà đầu tư Việt Nam cũng cần trang bị cho mình những kiến thức đầy đủ nhất về một đồng tiền mới khi sự dụng nó trong tính toán, trao đổi. Phải dự báo được trước những biến động có thể xảy ra, nắm bắt thời cơ nhanh và chính xác sử dụng hết những điểm tích cực của đồng tiền như chi phí giao dịch, chi phí trao đổi tiền tệ đã được cắt giảm để đạt tối đa lợi nhuận.

2.3. Về lĩnh vực vay nợ nước ngoài:

Thời kỳ "Không bắt buộc, không cấm đoán" này nhất là hiện tại đồng EURO đang giảm giá thì Việt Nam đang có điều kiện thuận lợi để thực hiện trả các khoản nợ. Vậy xin đưa ra một số kiến nghị như  sau cho lĩnh vực này:

Một là, soát xét các khoản vay nợ bằng đồng ECU còn hiệu lực sau ngày 1/1/1999 để thực hiện việc quy đổi sang đồng EURO cho suôn sẻ. Với các khoản tiền này việc quy đổi được tiến hành ngang gía ECU  = 1 EURO.

Hai là, soát xét các khoản nợ bằng các loại ngoại tệ khác còn hiệu lực trong và sau giai đoạn 1999 - 2002 nêu trên để tính toán, đàm phán đi đến quyết định quy đổi sang đồng EURO như thế nào?

Thời điểm hiện tại đồng EURO giảm giá rất có lợi cho Việt Nam vì vậy với những khoản nợ lớn giữa các Chính phủ, cần phải thoả hiệp để có thể chuyển đổi một số khoản nợ sang đồng EURO ngay trong thời điểm này. Đặc biệt là là những khoản tiền vay nợ bằng những đồng tiền mạnh như DM, FF, chúng ta nên có những thoả thuận để chuyển đổi ngay trong thời kỳ này để Việt Nam có thể giảm được cả phần nợ gốc lẫn lợi nhuận phải trả.

Ba là, thực hiện chuyển đổi những đồng NCU của các quốc gia EU như vậy sẽ tăng dự trữ ngoại tệ bằng đồng EURO cho Việt Nam.

Đối với những khoản vay nợ bằng các đồng tiền của các quốc gia EU còn lại thì việc chuyển đổi  chỉ mang tính chất hình thức khi các đồng tiền của các quốc gia này không còn được lưu hành thì được thay vào đó bằng đồng EURO. Các khoản vay nợ của Việt Nam đối với các quốc gia này cũng không nhiều vì vậy nên thực hiện việc chuyển đổi ngay, tránh được sự vội vã khi đồng EURO thực sự ra đời, đồng thời cũng giúp cho Việt Nam làm quen được với đồng tiền này.

2.4. Về dự trữ ngoại tệ:

Hiện nay, quan hệ đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và EU ngày càng phát triển nhưng dự trữ ngoại tệ của Việt Nam bằng đồng tiền của các EU còn rất ít gây khó khăn cho các hoạt động này trong thanh toán và giao dịch. Những kiến nghị được đề ra cho lĩnh vực này như sau:

Một là, Ngân hàng Nhà nước cần đánh giá cơ cấu dự trữ ngoại tệ, trên cơ sở đó có những điều chỉnh tương ứng. Cần sớm chuyển đổi một phần dự trữ ngoại tệ của mình sang đồng EURO. Tính toán cẩn thận để tránh trường hợp thiếu hụt ngoại tệ khi trao đổi với các nước EU gây thiệt hại cho các dự án đầu tư và cản trở hoạt động thương mại Việt Nam - EU.

Hai là, không chỉ là Nhà nước mà ngay cả các doanh nghiệp có quan hệ với EU cũng cần phải làm quen và có dự trữ bằng đồng tiền này tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp mình khi thực hiện trao đổi thương mại.

2.5. Về tỷ giá hối đoái.

Tỷ giá hối đoái giữa VND và đồng EURO là một yếu tố quan trọng quyết định việc thực hiện các quan hệ kinh tế Việt Nam - EU, vì thế cần có những việc làm như sau:

Một là, ngân hàng Nhà nước cần nghiên cứu, đề xuất với chính phủ về quyết định cho phép chấp nhận đồng EURO trong giao dịch quốc tế cũng như công bố tỷ giá EURO/ VND cùng với các loại ngoại tệ mạnh khác.

Hai là, các ngân hàng thương mại cần xem xét, tính toán đối với việc tập trung các tài khoản bằng các loại ngoại tệ của các nước thuộc EMU và quy định mở tài khoản bằng đồng EURO tại một hoặc một số ngân hàng do mình lựa chọn.

Ba là, ngân hàng Nhà nước cần xây dựng một chế độ tỷ giá hối đoái thả nổi có kiểm soát linh hoạt, gắn với một tập hợp các đồng tiền mạnh bao gồm cả đồng EURO, đồng USD, đồng JPY, giảm được rủi ro và tăng tính ổn định cho tỷ giá hối đoái khi Việt Nam không còn chỉ theo một tỷ giá duy nhất là đồng USD.

2.6. Về chính sách lãi suất.

Mặc dù hiện nay đồng EURO chưa tác động tới chính sách lãi suất của Việt Nam, nhưng trong thời gian không xa nữa mà quan hệ kinh tế Việt Nam - Eu phát triển thì Chính phủ Việt Nam nên có những chính sách lãi suất thích họp với đồng EURO. Coi đồng EURO như một ngoại tệ mạnh với đúng vị trí của nó, thu hút được nhiều ngoại tệ mạnh, tăng dự trữ, và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chu chuyển vòng quay của vốn nhanh hơn, cải thiện tình hình kinh tế chậm phát triển hiện nay của nước ta.

Chúng ta cần tin tưởng vào xu thế lớn mạnh của đồng EURO cũng như sự hợp tác ngày càng chặt chẽ về kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và các nước Châu Âu nói chung và các nước EMU nói riêng, càng củng cố phương án sử dụng đồng EURO bên cạnh đồng USD và đồng JPY trong rổ tiền tệ để xác định tỷ giá VND thay vì ấn định tỷ giá VND duy nhất theo đồng USD như từ trước tới nay. Tỷ giá của VND khi đó sẽ không chỉ phụ thuộc vào đồng USD mà còn phụ thuộc cả vào giá trị đồng JPY và đồng EURO. Tất nhiên tỷ giá VND còn có các mức độ khác nhau.

Hệ thống ngân hàng là nơi cần đối phó những tác động của đồng EURO, bởi vậy hệ thống ngân hàng Việt Nam cần thấy rõ vị trí và nhiệm vụ của mình trước sự ra đời của đồng EURO.

Hiện nay ở Việt Nam có 10 chi nhánh ngân hàng của các nước trong khối EU hoạt động, chiếm 40% tổng số chi nhánh ngân hàng nước ngoài ở nước ta  và có gần 30 văn phòng đại diện của các ngân hàng Châu Âu đang hoạt động.

Hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng đang có quan hệ đại lý, thanh toán., bảo lãnh, vay nợ, thương mại,... với hàng trăm ngân hàng thuộc khối EU.

Doanh số thanh toán, mức vay nợ và bảo phát lãnh hành tín dụng của các ngân hàng Việt Nam với khu vực này chiếm tỷ trọng khá lớn trong tổng doanh số thanh toán và vay nợ quốc tế. Vì thế sự ra đời của đồng EURO sẽ có những tác động đáng kể nền kinh tế Việt Nam. Những thuận lợi cơ bản khi đồng EURO ra đời sẽ làm giảm đi các chi phí giao dịch hối đoái, thanh toán, giảm rủi ro về tỷ giá và lãi suất. Song các ngân hàng Việt Nam cần có những biện pháp chủ động, cụ thể để nắm bắt và khai thác ngay được những thuận lợi đó, chủ động ứng phó với các tác động ngược trở lại của đồng EURO.

Cũng như ngân hàng Nhà nước các nước ở Châu á, ngân hàng Nhà nước Việt Nam cần chuẩn bị sẵn sàng trước những tác động của đồng EURO sau khi đồng tiền của 11 quốc gia thành viên EMU không còn được lưu hành nữa, trên thị trường chỉ còn lại đồng tiền chung duy nhất châu Âu. Ngân hàng Nhà nước cần chuẩn bị đối phó với những tác động về dự trữ ngoại tệ và tỷ giá hối đoái và chính sách lãi suất trong điều hành. Chính phủ tiền tệ quốc gia thích hợp để khai thác triệt để lợi thế của đồng EURO trong cuộc cạnh tranh quốc tế với đồng USD và đồng JPY từ đó bước xây dựng một chế độ tỷ giá hối đoái thích hợp.

Trên đây là những kiến nghị nhằm giải quyết những tác động của đồng EURO đối với Việt Nam  

Kết luận

Đồng EURO đánh giá một bước phát triển mới của liên minh Châu Âu và hoạt động liên kết kinh tế quốc tế nói chung. Có thể nói đây là chương trình thử nghiệm của việc lưu hành đồng tiền chung trong khối, vấn đề đặt ra và hướng tới cho các khu vực kinh tế. 

Sau hơn 2 năm ra đời, đồng EURO liên tục giảm giá, tình hình sử dụng không mấy khả quan. Diễn biến đó đã ảnh hưởng nhỏ đến các hoạt động kinh tế trong và ngoài EU.

Sự mất giá của đồng EU do nhiều nguên nhân, song điều quan trọng là các nguyên nhân này không thuộc cấu trúc của dự án đồng tiền chung hay nói cách khác dự án đồng tiền chung Châu Âu là thiết thực và khả thi. Những khó khăn đồng EURO gặp phải chỉ là nhất thời do yếu tố khách quan. Vì vây, thực trạng diễn biến đó không ảnh hưởng hay nói lên điều gì về tương lai của nó. Mà tương lai của đồng tiền chung Châu Âu được khẳng định bởi chính nội lực của EU và quyết tâm của các nước thành viên.

Tương lai của EU đầy lạc quan sẽ là nhân tố tích cực của EU trở thành một sức mạnh mới, sức mạnh tổng hợp từ sự thống nhất tiền tệ tạo điều kiện cho Châu Âu phát triển hợp tác và cạnh tranh hiệu quả hơn vơí các nền kinh tế quốc gia đặc biệt là các ku vực kinh tế. Bên cạnh đó sự ra đời của đồng EURO cũng đã tạo ra những thác thức cho EU và các nước bên ngoài trong đó có Việt Nam.

Vì vậy cần phải có sự quan tâm nghiên cứu của các nước trong và ngoài EU kể cả Việt Nam để thấy được triển vọng chung của đồng EURO và xu hướng tác động của nó đến nền kinh tế trong và ngoài EU. Tuỳ thuộc vào quan hệ với các nước EU mà xu hướng tác động có sự khác nhau. Từ đó có cách tiếp cận khác nhau và đưa ra các giải pháp phù hợp nhất để tận dụng tốt nhất các cơ hội và hạn chế tối thiểu của nó tới nền kinh tế nước mình. 

Riêng đối với EU còn nghiên cứu không những để đưa ra giải pháp cho nền kinh tế của mình mà còn phải đưa ra các giải pháp để nuôi sống dự án đồng tiền chung, ước muốn đã được thai nền từ nhiều thập kỷ qua.

Đối với Việt Nam có nhiều quan hệ với EU, cần phải nghiên cứu và chuẩn bị trước cho vấn đề đồng EU. Sự ra đời đồng EURO là một cơ hội cho Việt Nam tăng cường, mở rộng hoạt động kinh tế quốc tế, phát triển nền kinh tế mở theo hướng đa dạng hoá đa phương hoá các quan hệ kinh tế, bước kịp vào thời đại khu vực hoá toàn cầu hoá, tham gia hoạt động kinh tế quốc tế hiệu quả hơn.

Tài liệu tham khảo

1. Giáo trình Kinh tế quốc tế - Trường đại học KTQD.

2. Giáo trình Kinh tế phát triển - Trường đại học KTQD.
3. Giáo trình Kinh tế vĩ mô - Trường đại học KTQD.
4. Giáo trình Kinh tế vi mô - Trường đại học KTQD.
5. Giáo trình Kinh tế đầu tư - Trường đại học KTQD.
6. Giáo trình Thanh toán quốc tế - Trường đại học Ngoại thương.
7. Giáo trình Kỹ thuật nghiệp vụ ngoại thương - Trường đại học Ngoại thương.
8. Giáo trình Kinh tế thương mại - Trường đại học KTQD.
9. Giáo trình Tổ chức nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu - Trường đại học KTQD.
10. Quản trị dự án đầu tư quốc tế và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
11. Giáo trình Tài chính quốc tế - Trường đại học KTQD.
12. Chính sách kinh tế đối ngoại - Trường đại học KTQD.
13. Kinh tế học hiện đại - Những nguyên tắc và vấn đề. NXB Trẻ.
14. Chiến lược đầu tư của EC đối với các nước trong khu vực và Việt Nam - Báo cáo cho UBNN về hợp tác và đầu tư.
15. Cộng đồng kinh tế Châu Âu và Việt Nam.
16. Một số ngân hàng quốc tế và Công ty bảo hiểm Phương Tây - Viện kinh tế thế giới xuất bản.
17. Quan hệ kinh tế quốc tế - NXB Nông nghiệp.
18. Tiền tệ - Ngân hàng và tín dụng - Viện khoa ngân hàng.

19. Tạp chí:
- Thị trường giá cả.

- Tài chính.

- Ngân hàng.

- Nghiên cứu kinh tế.

- Châu Mỹ ngày nay.

- Nghiên cứu Châu Âu.

- Nghiên cứu quốc tế.

- Kinh tế Châu á Thái Bình Dương.

20. Báo:


- Thời báo Ngân hàng.


- Thời báo tài chính Việt Nam.


- Thương mại.


- Quốc tế.


- Ngoại thương.


- Kinh tế Việt Nam và Thế giới.


- Thời báo Kinh tế Việt Nam 

Phục lục 1: Bộ máy của ESCB

Sơ đồ 1.1: Bộ máy tổ chức - Chủ tịch Ban giám đốc điều hành ECB


Sơ đồ 1.2: Bộ máy tổ chức - Phó chủ tịch Ban giám đốc điều hành ECB
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	05/6/1947
	Kế hoạch Marshall

	17/3/1948
	Hiệp ước Bruxelles thành lập Liên minh phương Tây

	16/4/1948
	Thành lập OECE (Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Âu)

	04/4/1949
	Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương

	05/5/1949
	Hiệp ước Strasbourg (Hội đồng Châu Âu)

	09/5/1950
	Tuyên bố Schuman
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	Hiệp ước Pari (CECA) (Cộng đồng than thép Châu Âu)

	27/5/1952
	Hiệp ước Pari (CED) (Cộng đồng phòng thủ Châu Âu)

	30/8/1954
	Thất bại của dự án CED

	1-3/5/1955
	Hội nghị Massinge

	26/3/1957
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Cố hiệu lực ngày 1/1/1958

	07/1958
	Hội nghị Stresa về PAC (chính sách nông nghiệp chung)

	06/1959
	Yêu cầu gia nhập của Hy Lạp

	07/1959
	Yêu cầu gia nhập của Thổ Nhĩ Kỳ

	04/1/1960
	Thành lập AELE (Tổ chức tự do trao đổi Châu Âu) 

Có hiệu lực ngày 03/5/1960

	08/1961
	Yêu cầu được kết nạp của Ai - Len, Đan Mạch và Anh

	14/1/1962
	PAC ra đời

	2/1962
	Yêu cầu gia nhập của Tây Ban Nha

	4/1962
	Yêu cầu gia nhập của Na Uy

	5/1962
	Yêu cầu gia nhập của Bồ Đào Nha
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	6/1965-1/1966
	FEOGA đi vào hoạt động 

	6/1965-1/1966
	Khủng hoảng "ghế trống" (Cháie vide)

Thoả ước Luxemburg

	5/1967
	Yêu cầu được kết nạp của Anh, Ai-Len, ĐAn Mạch và Na - Uy

	01/1967
	Hợp nhất cộng đồng

	01/7/1968
	Đồng minh thuế quan có hiệu lực

	12/1968
	"Kế hoạch Mansholt" về nông nghiệp

	2/1969
	Kế hoạch Barre về hợp tác kinh tế và tiền tệ

	3/1969
	Thoả ước liên kết với Tuy - Ni - di và Marốc

	29/7/1969
	Công ước Yaoundé lần thứ hai

	12/12/1969
	Cuộc họp các vị đứng đầu nhà nước ở Naye

	26/1/1970
	Thi hành sự nâng đỡ tiền tệ ngắn hạn (Báo cái Barre)

	22/4/1970
	Hiệp ước Luxembuorg tăng cường quyền hạn về ngân sách của Nghị viện

	30/6/1970
	Mở rộng các cuộc đàm phán với Anh, Ai - Len, Đan Mạch và Na Uy

	10/1970
	Báo cáo Werner về Chế độ kinh tế và tiền tệ thống nhất

	22/3/1971
	Chấp nhận báo cáo Werner

	1/1/1972
	Sự hợp tác tài chính có hiệu lực

	22/1/1972
	Hiệp ước Bale: Thành lập "Serpent"

	22/7/1972
	Thoả ước liên kết với Bồ Đào Nha

	1/1/1937
	Ba thành viên mới gia nhập (cuộc trưng cầu ý kiến ở Na Uy thất bại 24/12/1972)

	11/1/1973
	Các thoả ước trao đổi với các nước AELE bắt đầu có hiệu lực

	1/4/1973
	Thả nổi các đồng tiền Châu Âu (đã họp bàn trước)

	28/2/1973
	Ban hành FECDM (Quỹ hợp tác tiền tệ Châu Âu)

	5/1975
	Công ước Lone với 46 nước APC có hiệu lực ngày 1/4/1976

	5/5/1/95
	Thoả ước hợp tác với Ixraren

	12/6/1975
	Thành cônng của cuộc trưng cầu ý dân ở Anh về việc tiếp tục tham gia EEC

	4/1976
	Yêu cầu được kết nạp của Hy Lạp

	1/1977
	Mở các đàm phán với Hy Lạp

	28/3/1977
	Thoả ước hợp tác với các nước của Machrek

	5/1977
	Yêu cầu được kết lạp Bồ Đào Nha

	28/7/1977
	Thoả ước hợp tác Li Băng

	4-5/12/1978
	Yêu cầu được kết lạp Tây Đào Nha

	28/5/1979
	Thành lập EMS có hiệu lực ngày 13/3/1979 (Hệ thống tiền tệ Châu Âu)

	27/10/1979
	Hiệp ước kết nạp của Hy Lạp

	7-10/6/1979
	Bầu nghị viện Châu Âu theo nguyên tắc phổ thông bầu phiếu trực tiếp

	31/10/1980
	Công ước Rome lần thứ 2 có hiệu lực ngày 1/1/1981

	4/1980
	Thoả ước tạm thời về việc đóng góp ngân sách của Anh

	1/1/1981
	Hy Lạp chính thức gia nhập EEC

	4/1982
	Khủng hoảng về sự đóng góp ngân sách của Anh

	25/1/1983
	Thoả ước về chính sách ngư nghiệp chung

	18/10/1983
	Thoả ước về tổ chức thị trường rau quả

	28/2/1984
	Chấp nhận chương trình Esprit

	13/3/1984
	Thoả ước thu hồi Grơn - len, nó trở thanh lãnh thổ liên kết

	30-31/3/1984
	Thoả ước cải cách PAC

	14-17/6/1984
	Bầu cử nghị viện Châu Âu lần 2

	25-26/6/1984
	Thoả ước giảm mức đóng góp ngân sách của Anh

Yêu cầu được kết nạp của Marốc

	3-12/12/1984
	Thoả ước giới hạn sản xuất rượu

	12/6/1985
	Hiệp ước kết nạp Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha

	17/7/1985
	Đưa ra kế hoạch Eureka (được chấp thuận 11/1985)

	2/12/1985
	Thoả ước sửa đổi Hiệp ước Rome

	1/1/1986
	Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha gia nhập chính thức EEC

	7/1991
	Hiệp ước với ETA (Họi mậu dịch tự do Châu Âu

	10/12/1991
	Ký Hiệp ước Maaxtơrich (Hà Lan

	1/11/1993
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ADB
: Ngân hàng phát triển châu ¸.

ASEAN: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam ¸.
DM
: Đồng Mác - Đức.

ECB
: Ngân hàng trung ương châu Âu.

EMI
: Viện tiền tệ châu Âu.

EMS
: Hệ thống tiền tệ châu Âu.

EMU
: Liên minh tiền tệ châu Âu.

ERM
: Cơ chế tỷ giá châu Âu.

EU
: Liên minh châu Âu.

EU-11
: Liên Minh Châu Âu gồm 11 nước.

EU-15
: Liên Minh Châu Âu gồm 15 nước.

EU-28
: Liên Minh Châu Âu gồm 28 nước.

FDI
: Đầu tư trực tiếp nước ngoài.

FF
: Đồng fance Pháp.

GBP
: Đồng bảng Anh.

GDP
: Tổng sản phẩm quốc nội.

GSB
: Ưu đã thuế quan phổ cập.

HK$
: Đồng đôla Hồng Kông.

IMF
: Quỹ tiền tệ quốc tế.

IMS
: Hệ thống tiền tệ quốc tế.

ISC
: Hợp tác khoa học quốc tế.

JPY
: Đồng yên Nhật.

MFN
: Quy chế tối huệ quốc.

ODA
: Viện trợ phát triển chính thức.

STD
: Chương trình khoa học và công nghệ cho các nước đang phát triển.

USD
: Đồng đôla Mỹ.

VND
: Đồng Việt Nam. 
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Trường đại học kinh tế quốc dân

Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế
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Luận văn này đã được bảo vệ trước hội đồng bảo vệ luận văn của Khoa Kinh tế và kinh doanh quốc tế ngày 10 tháng 6 năm 2001
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Lời cảm ơn








	Lời đầu tiên tôi xin chân thành cảm ơn thầy giáo, Th.s Đàm Quang Vinh đã trực tiếp tận tình hướng dẫn tôi trong suốt thời gian thực hiện luận văn tốt nghiệp này.


	Qua đây tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới các cô chú nơi thực tập đặc biệt là chú Nguyễn Xuân Trúc trưởng phòng Kế hoạch - Xuất nhập khẩu đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập cũng như làm luận văn này.


	Cảm ơn các thầy giáo, cô giáo và các bạn lớp Kinh doanh quốc tế 39B và gia đình đã cung cấp tài liệu cũng như đóng góp ý kiến quý báu và tạo điều kiện thuận lợi cho tôi hoàn thành luận văn này như mong muốn.


Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu và thực hiện nhưng do trình độ, năng lực còn hạn chế nên không tránh khỏi những thiếu sót.


Tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của các thầy cô và bạn bè!


	Xin chân thành cảm ơn !


Hà Nội, ngày 30 tháng 5 năm 2001


Hoàng Quý Ly











Lời cam đoan





Luận văn tốt nghiệp "Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty Giày Thụy Khuê trong điều kiện hội nhập AFTA" là do tôi thực hiện dưới sự hướng dẫn của thạc sĩ Đàm Quang Vinh.


Tôi xin cam đoan luận văn này hoàn toàn là kết quả nghiên cứu nghiêm túc, thực sự không sao chép ở bất kỳ luận văn, tài liệu nào.


Những vấn đề được đưa ra trong luận văn này được phân tích theo hướng riêng không trùng lặp với bất cứ tài liệu nào.


Các số liệu, thông tin trong luận văn được tham khảo các tài liệu đã được xuất bản hoặc công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc trong các hội thảo, báo cáo tổng kết cuối năm của công ty Giày Thụy Khuê. 





Hà Nội, ngày 28 tháng 05 năm 2001


    Sinh viên: Hoàng Quý Ly
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